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Tiết  1

Ngày soạn: 13/8/2017
Ngày dạy :  21, 25/8                                         

                                                 CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 

vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 

- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.

- Vẽ được đồ thị biểu diễn mqh giữa U, I từ số liệu thực nghiệm.

- Phát biểu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kỹ năng:

- Vẽ và sử dụng đồ thị của học sinh.

- Sử dụng sơ đồ mạch điện để mắc mạch điện với những dụng cụ đã cho.

- Rèn kỹ năng đo và đọc kết quả thí nghiệm.
3. Thái độ:

- Rèn luyện tính độc lập, tinh thần hợp tác trong học tập.
- Tính trung thực trong báo cáo kết quả thực hành. Cẩn thận, tỉ mỉ trong vẽ đồ thị.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Bảng 1 cho từng nhóm hs. (Phụ lục 1)

- 1 tờ giấy kẻ ô li to cỡ A1 để vẽ đồ thị.

- Nhóm hs: 

- 1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài l = 1800mm đường kính (0,3mm.

- 1 Ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A; 1 Vônkế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. 1 Khoá K (công tắc); Biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. 1 Bảng điện.
III. PHƯƠNG PHÁP
Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ôn định tổ chức:
(1’)



2.  Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài


3 .  Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình Vật lý 9, kiến thức trong chươngI(3’)
GV: Giới thiệu sơ bộ những kiến thức được học trong chương I.

HS: Lắng nghe.

GV: ở lớp 7 chúng ta đã biết khi HĐT đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn -> đèn càng sáng. Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện có tỉ lệ với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn đó hay không. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu tường minh điều đó.

HS: Lắng nghe.
Hoat động 2 : Làm TN về sự phụ thuộc  của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế((P8, P9, X8)(12’)
GV: Cô có sơ đồ như trên bảng. Để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn MN và HĐT giữa hai đầu đoạn dây dẫn MN  cần phải có những dụng cụ gì?(X1)
 HS: Thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện nhóm trả lời.

GV: Phải mắc những dụng cụ trên ntn? Gọi đại diện 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện. Sau đó gọi 2 hs nhóm khác  nhận xét. (K3)
HS: Trao đổi trong nhóm, cử 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ. Các hs còn lại quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

GV: Hãy nêu nguyên tắc sử dụng Ampe kế và Vôn kế (đã được học ở chương trình lớp 7)

HS: Thảo luận nhóm

GV: Phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm. 

GV: Với các dụng cụ đã cho các nhóm hãy mắc mạch điện như sơ đồ? (P8)
HS: Các nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Lắp mạch điện theo sơ đồ.

GV: Yêu cầu hs làm viêc cá nhân đọc thông tin mục 2, thảo luận nhóm nêu các  tiến hành các bước TN? (P8)
HS: Thảo luận trong nhóm nêu phương án tiến hành TN.

GV: Chốt lại các bước tiến hành.

GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành đo.

 Báo cáo kết quả vào Bảng 1.

Lưu ý: Nhắc nhở hs các kỹ năng trong thao tác TN (sau khi đọc kết quả ngắt mạch ngay, không để dòng điện chạy qua dây dẫn lâu làm nóng dây). 

GV: Kiểm tra, giúp đỡ các nhóm trong quá trình mắc mạch điện.

GV: Thông báo Dòng điện qua Vôn kế có I rất nhỏ (( 0) => bỏ qua. Nên Ampe kế đo được I chạy qua đoạn dây MN.

HS: Lắng nghe.

GV: Treo bảng kết quả của 1 nhóm lên bảng. Yêu cầu nhận xét rồi trả lời C1.(K2)
HS: Thảo luận trong nhóm rồi cử đại diện trả lời C1:

Hoạt động 2:Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U(14’)
GV: Yêu cầu hs đọc thông tin mục 1 phần II trong sgk.

HS: Làm việc cá nhân, đọc thông tin trong sgk.

GV: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì?

HS: thảo luận, trả lời

GV: Đính giấy ô li lên bảng. Yêu cầu hs dựa vào báo cáo kết quả hãy vẽ đồ thị biểu diễn mqh giữa I và U. Gọi 1 hs lên bảng làm vào giấy ô li to còn các hs khác vẽ vào vở. Sau đó gọi 2 hs nhận xét bài làm của bạn ở trên bảng.

HS: Làm việc cá nhân, dựa vào bảng kết quả vẽ đồ thị vào vở. Đại diện 1 hs lên bảng vẽ.

Gợi ý : Cách xác định các điểm biểu diễn bằng cách vẽ 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn thì yêu cầu nhóm đó tiến hành đo lại.

GV: Nếu bỏ qua sai số của các dụng cụ thì đồ thị kia ntn? (P6)
GV : Chốt: Đồ thị là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U=0;I=0). 

GV: Yêu cầu hs rút ra kết luận.
Hoạt động 3 : Vận dụng(10’)
GV: Yêu cầu hs hoàn thành C3, C4, C5. (K3)
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành
	I. Thí nghiệm:

1. Sơ đồ mạch điện

[image: image502.emf] 
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2. Tiến hành TN

a) Dụng cụ:

        (  SGK-4)
b) Tiến hành: 

+ Bước 1: Mắc mạch điện theo sơ đồ.

+ Bước 2: Lần lượt chỉnh BTN để Ura​ = 3V, 6V, 9V. Đọc số chỉ trên Ampe kế và Vôn kế tương ứng ghi vào bảng 1.

+ Bước 5: Từ bảng kết quả => KL về sự phụ thuộc của I vào U giữa 2 đầu dây dẫn.

c) Kết quả: I chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó
Lần đo

V

I

     1
     2
     3  
II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U:

1. Dạng đồ thị:
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc I vào HĐT giữa 2 đầu dây dẫn là 1 đường thẳng đi qua đi qua gốc tọa độ (U=0, I=0).
2. Kết luận: 
HĐT giữa 2 đầu dây dẫn
 tăng (giảm) bao nhiêu lần thì CĐDD chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần. 

III. Vận dụng:

C3:       + U= 2,5V => I = 0,5A;

            +  U= 3,5V => I = 0,7A;

+ Kẻ 1 đường song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có cường độ I; kẻ 1 đường song song với trục tung cắt trục hoành tại điểm có hiệu điện thế làU =>điểm M(U;I)

 -C4: U = 2,5V=> I = 0,125A
      U = 4V => I = 0,2A

      U = 5V => I = 0,5A

      U = 6V => I = 0,3A  

- C5: Cường độ dòng điện  chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó.


4. Củng cố(3’)

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT có đặc điểm gì?
- Nêu mối liên hệ giữa CĐDĐ với HĐT?
5. Hướng dẫn về nhà:(2’)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm bài tập 1.1 -> 1.11 trong sbt.
HD bài 1.9: Phải tăng HĐT giữa hai đầu bóng đèn để đèn sáng hơn vì khi đó
 cđ dđ sẽ tăng 
Tiết 2

Ngày soạn : 13/8/2017
Ngày dạy :     22, 26 , / 8
                        điện  trở của  dây  dẫn - định  luật ôm
I. Mục tiêu 

1. Kiến thức: 

- Biết được đơn vị điện trở là (. Vận dụng được công thức
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 để giải một số bài tập.
- Biết được ý nghĩa của điện trở.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.
2. Kỹ năng:

- Linh hoạt trong sử dụng các biểu thức.

- Rèn kỹ năng tính toán. Kỹ năng so sánh, nhận xét
3. Thái độ:
- Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác trong học tập.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên:

- Kẻ sẵn bảng phụ ghi giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu ở bài trước (Phụ lục 2).

- Học sinh:

- Hệ thống lại các kiến thức được học ở bài 1.

III. PHƯƠNG PHÁP 
Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học

  1 . Ôn định tổ chức:



  2 . Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế?
? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gỡ .
  3 .  Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đặt vấn đề(2’)
GV: ở tiết trước chúng ta đã biết rằng cđ dđ chạy qua 1 dây dẫn tỷ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó. Vậy nếu cùng 1 HĐT đặt vào 2 đầu các dây dẫn khác nhau thì cđ dđ qua chúng có như nhau không? Để biết được điều đó chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

HS: Lắng nghe.
Hoạt động 2 : Điện trở của dây dÉn(K3, K4, P4, X8)(12’)
GV: Phát phụ lục 2 cho các nhóm. Yêu cầu các nhóm tính thương số[image: image2.wmf]I

U

 vào bảng.(K3)
HS: Làm việc theo nhóm 

GV: Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm hs trong quá trình hoàn thành bài.

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

HS: Đại diện các nhóm trả lời.

GV: Chốt: Cùng 1 dây dẫn thì [image: image3.wmf]I
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 không đổi, các dây dẫn khác nhau thì [image: image4.wmf]I
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 khác nhau

HS: Ghi vở

GV: Thông báo trị số 
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không đổi 
đối với mỗi dây và được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời.

GV: Thông báo ký hiệu và đơn vị điện trở.

HS: Lắng nghe - ghi vở.

GV: Dựa vào biểu thức hãy cho cô biết khi tăng HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn lên 2 lần thì điện trở của nó thay đổi ntn?(P4)
HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời.

GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân hoàn thành 2 bài tập sau vào vở. Gọi đại diện 2 hs lên bảng chữa bài. (K4)
1. Tính điện trở của 1 dây dẫn biết rằng HĐT giữa 2 đầu dây là 3V dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA? 

(Gợi ý: Cần phải đổi đơn vị I về A (0,25A).

2. Đổi đơn vị sau: 

0,1M( =. . . . k( = . . . . . (
HS: Làm việc cá nhân 

GV: Gọi 2 hs nhận xét bài làm của bạn.

HS: Nhận xét bài làm của bạn.

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk mục d. 1 học sinh đọc to trước lớp.

HS: Làm việc cá nhân đọc thông tin trong sgk.

GV: Điện trở dây dẫn càng lớn thì dòng điện chạy trong nó càng nhỏ.

HS: Ghi vở

Hoạt động 2: Định luật ¤m(P9, K3)(10’)
GV: Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk phần II. Gọi 1 học sinh đọc to trước lớp.

HS: Làm việc cá nhân đọc thông tin trong sgk.

GV: Thông báo: Hệ thức của định luật Ôm 
[image: image6.wmf]R
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HS: Ghi vở

GV: Gọi lần lượt 2 hs phát biểu nội dung định luật Ôm.

HS: Phát biểu nội dung định luật Ôm.

GV: Yêu cầu hs từ hệ thức (2) => công thức tính U.

HS: Làm việc cá nhân rút ra biểu thức tính U.

Hoạt động 3: Vận dông(K3, K4)(10)
GV: Yêu cầu hs hoàn thành C3, C4. Gọi đại diện 2 hs lên bảng trình bày`(P5)
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4 vào vở 

GV: Nhận xét bài làm của hs.  

HS: Sửa sai (nếu có)


	I. Điện trở của dây dẫn:

1. Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.

Thương số [image: image7.wmf]I
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 đối với mỗi dây dẫn không đổi gọi là điện trở của dây dẫn đó

- Cùng1 dây dẫn thương số U/I có trị số không đổi.

- Các dây dẫn khác nhau thì trị số U/I là khác nhau.

2. Điện trở:

- 
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. (1): Điện trở của dây dẫn.

[image: image503.wmf]F
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- Ký hiệu :

Hoặc : 
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- Đơn vị : Ôm (()

(
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+0,1M( =. . . . k( = . . . . . (
- ý nghĩa của R: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

II. Định luật Ôm

- Hệ thức của định luật Ôm:


[image: image11.wmf]R
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+ U đo bằng V.

+ I đo bằng A.

+ R đo bằng (.

- Nội dung: sgk (trang 8)

(2) => U = I.R (3)

III. Vận dụng:

C3: áp dụng biểu thức định luật Ôm I = U/R 

=> U = I.R = 0,5.12 = 6V

C4 : 

+Vì cùng một hđt đặt vào hai đầu dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở.

+ Nên ta có R2 = 3R1 

   => 
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4. Củng cố: (3’)
Công thức 
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 dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Vì sao?

5. Hướng dẫn về nhà (3’)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm bài tập 2.1 -> 2.12trong sbt.
Hd bài 2.9 : Phát biểu đó chưa chính xác vì điện trở dây dẫn chỉ phụ thuộc vào chính nó, không phụ thuộc vào HĐT đặt vào hai đầu dây

- Đọc trước sgk bài 3. Viết sẵn mẫu báo cáo ra giấy. 

- Trả lời trước phần 1 vào mẫu báo cáo thực hành.
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Tuần 2

Tiết 3
Ngày soạn: 20/8/2017
Ngày dạy:   28/8, 1/9
Thực hành: xác định điện trở của một dây

                                            dẫn bằng ampe kế và vôn kế
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: 

- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức 
[image: image14.wmf]I
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- Vẽ được sơ đồ mạch điện và tiến hành được thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế


2.Kỹ năng:

- Vẽ sơ đồ mạch điện

- Lắp các dụng cụ thí nghiệm để tiến hành đo điện trở. (P8)

3.Thái độ:
- Rèn tính nghiêm túc, chấp hành đúng các quy tắc về an toàn trong sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề . Năng lực thực nghiệm . Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên:

- Mẫu báo cáo thực hành cho từng hs

-Nhóm hs:

- Một dây dẫn constantan có điện trở chưa biết giá trị. Một biến thế nguồn

- Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A.

- Bảy đoạn dây nối, một khoá K. 1 Bảng điện.

- Báo cáo thực hành.

III. PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp thực nghiệm

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1 .Ôn định tổ chức:




2.  Kiểm tra bài cũ:
 +  Viết công thức tính điện trở?
+ Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào?
+ Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào?
3. Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của hs.

GV: Gọi 1 hs viết công thức tính điện trở. (K1)
HS: Đại diện trả lời

GV: Yêu cầu 1 hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi b, c phần 1. Các hs khác nhận xét câu trả lời của bạn.

HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên:

GV: Gọi 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm.(K2)
HS: 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện 

GV: Yêu cầu hs tiến hành thí nghiệm theo nhóm theo các bước như bài 1.(P8)
HS: Làm việc theo nhóm, mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ trên bảng.

GV: Lưu ý theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các nhóm trong quá trình mắc mạch điện đặc biệt cần mắc chính xác các dụng cụ. Kiểm tra các mối nối của hs.(P8)
GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng trong mẫu báo cáo.

(P3)

HS: Các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng báo cáo thực hành

GV: Theo dõi nhắc nhở các hs trong từng nhóm đều phải tham gia mắc mạch điện hoặc đo một giá trị.
	I.Chuẩn bị
+Vôn kế

+Am pe kế

+Dây dẫn cần đo điện trở.

+Công tắc và nguồn điện

+Các đoạn dây nối.

II. Nội dung thực hành  

1. Sơ đồ mạch điện.
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2. Mắc mạch  điện theo sơ đồ.

3. Tiến hành đo.

+ Đóng khóa K, đọc số chỉ am pekế và vôn kế.

+ Tính R áp dụng công thức R = U/I 

 + Làm 2,3 lần và tính giá trị trung bình.
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4. Củng cố:

- Yêu cầu hs nộp báo cáo thực hành 

- Nêu ý nghĩa của bài TH?

- Qua bài TH em có rút ra nhận xét gì?

- Nhận xét và rút kinh nghiệm tinh thần, thái độ thực hành của  các nhóm
5. Hướng dẫn về nhà 
- Đọc trước sgk bài 4 - Đoạn mạch nối tiếp.

Tuần 2
Tiết 4
Ngày soạn:  24/8/2017
Ngày giảng: 29/8, 8/9
đoạn  mạch  nối  tiếp
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Biết cách suy luận từ biểu thức I = I1​ = I2 và hệ thức của định luật Ôm để xây dựng được hệ thức 
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- Suy luận được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp là Rtđ = R1 + R2
2. Kỹ năng:

- Biết cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra các hệ thức suy ra từ lý thuyết theo sơ đồ có sẵn.
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải các bài tập về đoạn mạch nối tiếp741 
- Rèn kỹ năng quan sát rút ra nhận xét.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong quá trình làm thí nghiệm theo nhóm.

- Tích cực, sôi nổi, hào hứng tham gia vào các hoạt động của nhóm.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
+ Giáo viên:

- Hệ thống lại những kiến thức trong chương trình lớp 7 có liên quan đến bài học.

- Hình vẽ phóng to H27.1a sgk lớp 7 (trang 76). Hình vẽ 4.1, 4.2 phóng to.

+Nhóm hs:

- Ba điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6(, 10(, 16(. Một khoá K. Một biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A. 1 Bảng điện. 

III. PHƯƠNG PHÁP 
Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học

1 . Ôn định tổ chức:



2 . Kiểm tra bài cũ: (4’)
-Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? 
 -Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với U hai đầu mỗi đèn 
(GV: Chữa bài 2.2
3.  Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: ĐVĐ(1’)
Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức về cđ dđ và hđt((K1, K3, P4)(8’)
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GV: Đưa tranh vẽ Hình 27.1a, yêu cầu hs cho biết: 

Trong đoạn mạch

gồm 2 bóng đèn

mắc nối tiếp:

 1. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ ntn với cường độ dòng điện trong mạch chính?

2. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ ntn với HĐT giữa 2 đầu mỗi đèn?

HS: Quan sát tranh vẽ trả lời

GV: Treo tranh vẽ hình 4.1 lên bảng. Yêu cầu hs quan sát và nhận xét các điện trở R1, R2 và Ampe kế được mắc ntn trong mạch điện?

HS: Quan sát hình vẽ, làm việc cá nhân với C1

GV: Thông báo: Trong đoạn mạch nối tiếp thì 2 điện trở chỉ có 1 điểm chung, đồng thời I chạy qua chúng có cường độ bằng nhau tức là hệ thức (1) (2) vẫn đúng với đoạn mạch nt.

HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu hs vận dụng những kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2.
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C2.

GV: Tuỳ từng đối tượng hs mà có thể  yêu cầu hs tự bố trí TN để kiểm tra lại các hệ thức (1), (2)

Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp 

(15’)((P5, K3, C1)
GV: Yêu cầu hs đọc sgk mục 1 phần II rồi trả lời câu hỏi: Thế nào là một điện trở tương đương của một đoạn mạch.(K1)
HS: Cá nhân đọc sgk tìm hiểu khái niệm Rtđ​. 

GV: Hướng dẫn hs dựa vào bt (1), (2) và hệ thức của ĐL Ôm để xây dựng CT tính Rtđ. Gọi đại diện 1 hs lên bảng trình bày cách làm.(K3)
HS: Dưới sự hướng dẫn của gv cá nhân tự rút ra công thức tính Rtđ.

GV: Yêu cầu các nhóm lên nhận dụng cụ TN

HS: Đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ. Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin mục 3 phần II trong sgk sau đó yêu cầu các nhóm thảo luận nêu phương án tiến hành TN với các dụng cụ đã cho.(P8)
HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Thảo luận nhóm nêu phương án tiến hành TN.

GV: Nhận xét - Chốt lại các bước tiến hành TN.

GV: Yêu cầu hs tiến hành TN.

HS: Tiến hành TN theo nhóm 

GV: Nhắc nhở hs phải ngắt khoá K ngay khi đã đọc số chỉ trên Ampe kế.

Theo dõi kiểm tra các nhóm trong quá trình lắp mạch điện - kiểm tra các mối nối và mạch điện của các nhóm.

GV: Yêu cầu 4 nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 

GV: Nhận xét - khẳng định kết quả đúng.

GV: Yêu cầu nhóm thảo luận rút ra KL.

HS: Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. 

GV: Yêu cầu hs đọc phần thông báo trong sgk.

HS: Đọc thông báo trong sgk.

Hoạt động 4: Vận dụng (12’)(K3, K4)
GV: Yêu cầu hs đọc và hoàn thành C4, C5.(K3)
HS: Làm việc cá nhân trả lời C4, C5.

GV: 1. Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nt?

2. Trong sơ đồ H4.3 sgk có thể chỉ mắc 2 điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau (thay vì phải mắc 3 điện trở).

3. Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC.

C5    R12 = 20 +20 

           = 2.20 = 40 Ω
    RAC =R12 + R3 

          = RAB +R3  =60
RT§ > R1 , R2
	I. I và U trong đoạn mạch nối tiếp:

1. Nhắc lại kiến thức ở lớp 7:

Trong đoạn mạch gồm §1 nt §2 thì:
I = I1 = I2.  (1)

U  = U1 + U2. (2)

2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nt:
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a) Sơ đồ:

b) Các hệ thức đối với đoạn mạch gồm R1 nt R2
Cường độ dòng điện: 

      I = I1 =I2  (1)
- Hiệu điện thế: 

     U = U1 + U2  (2)
- Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
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II. Điện trở tương đương của một đoạn mạch nt: 

1. Khái niệm Rtđ: sgk.

-
 Ký hiệu: Rtđ 

2. Công thức tính:

Theo (2) ta cã U  = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) =IRt®.

Vậy suy ra
Rt®​ = R1 + R2  (4)

3. Thí nghiệm kiểm tra:

a) Sơ đồ: H4.1.

b) Tiến hành:

- Bước 1: Mắc điện trở R=6( nt với R=10(. Hiệu chỉnh biến thế nguồn để Ura = 6V. Đọc I1.

- Bước 2: Thay 2 điện trở trên bằng điện trở có R=16(. Ura = 6V. Đọc I2.

- Bước 3: So sánh I1 và I2 => mlh giữa R1, R2, Rtđ.
4. Kết luận
Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần.

RT§ = R1 +R2
III. Vận dụng:

C4: + Khi công tắc K mở hai đèn không hoạt động vì mạch hở.

+Khi công tắc đóng cầu chì bị đứt, hai đèn cũng không hoạt động vì mạch hở.

 + Khi công tắc đóng, dây tóc §1 bị đứt thì §2 cũng không sáng vì mạch hở.




4. Củng cố: (3’)
+ Nếu có R1, R2...RN mắc nt với nhau thì ta có:

Rt®​ =R1 + R2 +..+RN

+NÕu R1=R2=..=RN
mắc nt với nhau thì RN=NR1

5. Hướng dẫn chuẩn bị bài(2’)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần có thể em chưa biết. 

- Đọc trước sgk bài 5 - Đoạn mạch song song.

- Làm các bài tập 4.1 -> 4.16 trong sbt.
HD bài 4.16 : Khi K1 đóng, mạch có R1
                     Khi K2 đóng, mạch có R1ntR2
                     Khi K3 đóng, mạch có R1ntR2ntR3
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Tiết 5

Ngày soạn:   24/8/2017
Ngày giảng
:   4/9, 9/9
     đoạn mạch song song
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Biết cách suy luận từ biểu thức U = U1 = U2 và hệ thức của định luật Ôm để xây dựng được hệ thức 
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- Suy luận được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song là 
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2. Kỹ năng:

- Biết cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song theo sơ đồ có sẵn.
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải các bài tập về đoạn mạch sonh song.

- Rèn kỹ năng quan sát rút ra nhận xét.
3.Thái độ:

- Nghiêm túc trong quá trình làm thí nghiệm theo nhóm.

- Tham gia vào các hoạt động của nhóm một cách tích cực. 
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Hệ thống lại những kiến thức trong chương trình lớp 7 có liên quan đến bài học.

- Hình vẽ phóng to H28.1a sgk lớp 7 (trang 79). Hình vẽ 5.1 phóng to.

- Mỗi nhóm hs:

- Ba điện trở mẫu lần lượt có giá trị là 10(, 15(, 6(. Một khoá K.

- Một biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một Ampe 1 chiều kế có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A. 1 Bảng điện
III. PHƯƠNG PHÁP 
Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
IV.TỔ chức hoạt động dạy học

 1. Ôn định tổ chức:



 2 . Kiểm tra bài cũ(5’)

- Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song hiệu điện thế và cường           độ dòng điện của đoạn mạch chính có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và cường độ dòng điện của các mạch rẽ? 
3.  Tiến trình bài học : 
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (1’)
 GV:“Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mach có bằng tổng các điện trở thành phần không? 
                 (HS: Dự đoán
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song(12’)(K2, K3, P3, X4)
GV: Đưa tranh vẽ Hình 28.1a, 

yêu cầu hs cho biết: 

Trong đoạn mạchgồm 2 bóng đèn mắc song song thì: 

 1. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính  có mối liên hệ ntn vớicường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ? (K2)
2. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ ntn với HĐT giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ? 
(  Điện trở có thể thay đổi trị số được gọi là biến trở ( Bài mới
GV: Treo tranh vẽ hình 5.1 lên bảng. Yêu cầu hs quan sát và nhận xét các điện trở R1, R2 được mắc ntn trong mạch điện? 

HS: Quan sát tranh vẽ. Sau đó tiến hành thảo luận trong nhóm trả lời câu hỏi
GV: Thông báo: Trong đoạn mạch // thì 2 điện trở có 2 điểm chung và hệ thức (1) (2) vẫn đúng với đoạn mạch //

HS: Ghi vở

GV: Nêu vai trò của Ampe kế và Vônkế  trong sơ đồ?

HS: trong nhóm trả lời.
GV: Yêu cầu hs vận dụng những kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2? 
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C2.

GV: yêu cầu hs tự bố trí và tiến hành TN để kiểm tra lại các hệ thức (1), (2).

HS: Hoàn thành theo nhóm

Hoạt động 3 : Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (15’)(P9)
GV: Hướng dẫn hs dựa vào hệ thức (1) và (2) và hệ thức của ĐL Ôm để xây dựng CT tính Rtđ. Gọi đại diện 1 hs lên bảng trình bày cách làm.

HS: Dưới sự hướng dẫn của gv hs tự rút ra công thức

GV: phát dụng cụ TN

HS: Nhận dụng cụ và tiến hành TN theo nhóm

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả TN.

HS: Đại diện nhóm báo cáo KQ

GV: Yêu cầu hs làm việc nhóm rút ra kết luận.
HS: Thảo luận trong nhóm rút ra KL

Hoạt động 4: Vận dụng (7’)(K3, K4)
GV: Yêu cầu hs đọc và hoàn thành C4, C5.
GV: Gợi ý cho hs phần 2 của C5: Trong sơ đồ có thể chỉ mắc 2 điện trở có trị số bằng bao nhiêu // với nhau (thay cho việc mắc 3 điện trở) Nêu cách tính Rtđ của đoạn mạch đó?

HS: Làm việc cá nhân trả lời C4, C5.

C4:

+Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường

  +Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn mắc vào hiệu điện thế đã cho


	I. I và U trong đoạn mạch //:

1. Nhắc lại kiến thức  lớp 7:

Đoạn mạch gồm  §1 //§2 thì: 

I = I1 + I2.  (1)

U  = U1 = U2. (2)

2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc //:

a) Sơ đồ: 

b) Các hệ thức đối với đoạn mạch gồm R1 // R2.

I = I1 + I2.  (1)

U  = U1 = U2. (2)
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II. Điện trở tương đương của một đoạn mạch nt: 

1. Công thức tính Rtđ của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc //.
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2. Thí nghiệm kiểm tra:

a) Sơ đồ: H5.1.

b) Các bước tiến hành:

- Bước 1: Mắc R=10( // với R=15(. Hiệu chỉnh biến thế nguồn để U là 6V. Đọc I1.

- Bước 2: Thay 2 điện trở trên bằng điện trở có R=6(. U= 6V. Đọc I2.

- Bước 3: So sánh I1 và I2 => mlh giữa R1, R2, Rtđ.

3. Kết luận: Với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc // thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.

III. Vận dụng:

[image: image510.wmf]C4
C5:    R12 = 30/2 = 15 Ω
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4. Củng cố(2’)

Mở rộng: 

+ Nếu có R1, R2...RN mắc // với nhau thì ta có:
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5. Hướng dẫn về nhà (3’)
- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Đọc trước sgk bài 6 - Bài tập vận dụng định luật Ôm.

- Đọc phần có thể em chưa biết. 

- Làm các bài tập 5.1 -> 5.11 trong sbt.
- HD bài 5.11 : a. Tính I1, sau đó tính U1, U2 = U1 => R​2
b. U = U2 = U1
c. Tìm Rtđ của 3 điện trở, từ đó suy ra R3
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Tuần 4
Tiết 6

Ngày soạn:   1 / 9 / 2017
Ngày giảng:  11/9, 15/9

                              Bài tập vận dụng định luật Ôm
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
- Biết cách vận dụng các kiến thức đã được học từ bài 1 đến bài 5 để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp và song song (gồm nhiều nhất 3 điện trở).
- Tìm được những cách giải khác nhau đối với cùng một bài toán.

2. Kỹ năng:
  -  Rèn kỹ năng vẽ sơ đồ mạch điện và kỹ năng tính toán
  -Kĩ năng giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải
3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực trong báo cáo đáp số của bài toán.

- Tích cực suy nghĩ để tìm ra được những cách giải khác nhau.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên:

- Bảng liệt kê các giá trị HĐT và CĐDD định mức của một số đồ dùng điện trong gia đình tương ứng với 2 loại nguồn điện là 110V và 220V.

- Mỗi nhóm hs:

- Hệ thống lại những kiến thức đã được học.

- Ghi nhớ các công thức đối với đoạn mạch //, đoạn mạch nối tiếp, định luật Ôm.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Hệ thống hóa kiến thức , thảo luận nhóm 
III. Tổ chức hoạt động dạy học

1 .Ôn định tổ chức:


2.  Kiểm tra bài cũ(3’)
-  Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm.

-  Viết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp, song song.

3 . Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Bài 1(K1,K2, K3,  K4)(12’)
Gọi 1 HS đọc đề bài bài 1.

- Gọi 1 HS tóm tắt đề bài.

- Yêu cầu cá nhân HS giải bài tập 1 ra nháp.(K2, K4)
- GV hướng dẫn chung cả lớp giải bài tập 1 bằng cách trả lời các câu hỏi:

+ Cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? Ampe kế, vôn kế đo những đại lượng nào trong mạch điện? 
+ Vận dụng công thức nào để tính điện trở tương đương Rtđ và R2? ( Thay số tính Rtđ ( R2
- Yêu cầu HS nêu các cách giải khác 
Có thể HS đưa ra cách giải như: Tính U1 sau đó tính U2 ( R2
HS: chữa bài vào vở.

Hoạt động 2: Bài 2(K1, K2, K3, K4, X1, X6)

(12’)
Gọi 1 HS đọc đề bài bài 2.

- Yêu cầu cá nhân HS giải bài 2 (có thể tham khảo gợi ý cách giải trong SGK) theo đúng các bước giải.
- Sau khi HS làm bài xong, GV thu bài của 1 số HS để kiểm tra.

- Gọi 1 HS lên chữa phần a); 1 HS chữa phần b)

- Gọi HS khác nêu nhận xét; Nêu các cách giải khác.(X6)
- Phần b) HS có thể đưa ra cách giải khác ví dụ: Vì R1 //R2 ( 
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Sau khi biết R2 cũng có thể tính UAB = I.RAB
- Gọi HS so sánh các cách tính R2  (X1)
( cách làm nào nhanh gọn, dễ hiểu ( Chữa 1 cách vào vở.
	1.Bài 1

.

Tóm tắt:
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2

R1 = 5 (.: 
UV = 6V

IA = 0,5A

a) Rt® = ?

b) R2 = ?

Bài giải

PT mạch điện: R1 nt R2

(A) nt R1 nt R2 ( IA= IAB = 0,5A

UV = UAB = 6V

a) Rt® = UAB/IAB= 6V:0,5A = 12 (()

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 12 (.

b)  Vì R1 nt R2 ( Rt® = R1 + R2 

( R2 = Rt® - R1 = 12 ( - 5 ( = 7(
Vậy điện trở R2 bằng 7(.

2. Bài 2

Tóm tắt

R1 = 10 (; 

IA1= 1,2A

IA = 1,8A

a) UAB = ?

b) R2 = ?

Bài giải

a) (A) nt R1 ( I1 = IA1 = 1,2A

(A) nt (R1 // R2) ( IA = IAB = 1,8A

Từ công thức: I = 
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( U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12 (V)

R1 //R2 ( U1 = U2 = UAB = 12V

Hiệu điện thế giữa 2 điểm AB là 12V

b) Vì R1//R2 

( I2 = I - I1 = 1,8A - 1,2 A = 0,6A

 U2 = 12 V theo câu a)

( R2 = 
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	Hoạt động 3:Bài 3(K1, K2, K3, K4, X1, X6)(15’)
Tương tự hướng dẫn HS giải bài tập 3.

Yêu cầu HS đổi bài cho nhau để chấm điểm cho các bạn trong nhóm.(X1)
- Lưu ý các cách tính khác


	  3.Bài 3:
Tóm tắt (1 điểm)

R1 = 15 (; 

R2 = R3 = 30(
UAB = 12V

a) RAB = ?

b) I1, I2, I3 = ?

Bài giải

a) (A) nt R1 nt (R2//R3) )

Vì R2 = R3 ( R2,3 = 30/2 = 15 (()

(1điểm) (Có thể tính khác kết quả đúng cũng cho 1 điểm)

RAB = R1 + R2,3 = 15( + 15( = 30(
Điện trở của đoạn mạch AB là 30(
b) áp dụng công thức định luật Ôm

I = U/R ( IAB = 
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I1 = IAB = 0,4A             (1,5 điểm)

U1 = I1.R1 = 0,4.15 = 6(V) (1điểm)

U2 = U3 = UAB - U1 = 12V- 6V = 6V

                                           (0,5điểm)

I2 = 
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I2 = I3 = 0,2A                 (0,5điểm)

Vậy cường độ dòng điện qua R1 là 0,4A; Cường độ dòng điện qua R2; R3 bằng nhau và bằng 0,2A.  (1điểm)


4. Củng cố (1’)
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Đọc trước sgk bài 7 - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

- Làm các bài tập 6.1 -> 6.14 trong sbt.
HD bài 6.13 

Ta có 
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Chứng minh tương tự : Rtđ < R2
                                       Rtđ< R3
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Tuần 4

Tiết 7
Ngày soạn:  7/9/2016








Ngày giảng: 14/9/2016 

BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

CHO ĐOẠN MẠCH HỖN HỢP

I. Mục tiêu:


1. Kiến thức: 
- Biết cách vận dụng các kiến thức đã được học từ bài 1 đến bài 5 để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp và song song (gồm nhiều nhất 3 điện trở).

- Tìm được những cách giải khác nhau đối với cùng một bài toán.

2. Kỹ năng:
-  Rèn kỹ năng vẽ sơ đồ mạch điện và kỹ năng tính toán

-Kĩ năng giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải
 3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực trong báo cáo đáp số của bài toán.

- Tích cực suy nghĩ để tìm ra được những cách giải khác nhau.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên:

- Bảng liệt kê các giá trị HĐT và CĐDD định mức của một số đồ dùng điện trong gia đình tương ứng với 2 loại nguồn điện là 110V và 220V.

2. Mỗi nhóm hs:

- Hệ thống lại những kiến thức đã được học.

- Ghi nhớ các công thức đối với đoạn mạch //, đoạn mạch nối tiếp, định luật Ôm.

III- Phương pháp:

Vận dụng, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV- Tổ chức hoạt động dạy học

A - ổn định tổ chức:


B -  Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
1 HS: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm.

2 HS: Viết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp, song song.


C -  Bài mới:

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	· Hoạt động 1 :(10 phút)

Gv nêu đầu BT

 -Yêu cầu học sinh tóm tắt đề bài từ dữ kiện đã cho            để tìm Req \l(\o\ac( ,CB))     ta phải làm như thế nào?

HS: Cho biết : 

Ueq \l(\o\ac( ,AB))  = 70 V, R1 = 15
[image: image34.wmf]W

 

 R2 = 30
[image: image35.wmf]W

 , Req \l(\o\ac( ,3))   = 60
[image: image36.wmf]W


 Tính :Req \l(\o\ac( ,AB))    = ?

Giải bài 1 :

+ Từng học sinh tự giải bài tập, giải theo các bước :

- Tìm hiểu, phân tích đề.

- Tính điện trở tương đương.

Hoạt động 2:  15’
Gv nêu đầu BT

HS:

Giải bài 2 :

- Đọc đề bài, ghi tóm tắt(1 học sinh lên bảng ghi).

- Nêu cách giải câu a

Cho biết:R1= 45
[image: image37.wmf]W

 
                I1= 1,2A

                I= 2,8A

                U=?

                R2=?                 

- Từng học sinh tự giải câu a.

- Học sinh giải ý b

- 1 học sinh lên bảng giải. 

 Hoạt động 3 :  15’ 

Giải bài 3

- Yêu cầu học sinh  giải 

- Theo dõi học sinh giải và phát hiện sai sót để học sinh tự sửa chữa. 

+ Giáo viên gợi ý (nếu cần)

-- Học sinh trao đổi tìm cách giải 

*Củng cố: 
 
	Bài 1 :

Cho đoạn mạch như hình         vẽ Ueq \l(\o\ac( ,AB))  = 70 V, R1 = 15
[image: image38.wmf]W

 

 R2 = 30
[image: image39.wmf]W

 , Req \l(\o\ac( ,3))   = 60
[image: image40.wmf]W



[image: image41]
A, Tính điện trở tương đương của toàn  mạch điện.

B, Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và     hiệu hiệu điện thế Ueq \l(\o\ac( ,CB))    

Giải

A,Vì  R2 , Req \l(\o\ac( ,3))  mắc song song,  ta có;

 Req \l(\o\ac( ,CB)) =    ,3))eq \s\don1(\f(R2.R,R2.Req \l(\o\ac( ,3))))
  = eq \s\don1(\f(30.60,30+60)) =20 (Ω)  

 Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

 Req \l(\o\ac( ,AB)) = Req \l(\o\ac( ,1))  +Req \l(\o\ac( ,CB))=15+20  = 35 (
[image: image42.wmf]W

) 

B, Dòng điện qua Req \l(\o\ac( ,1)):

 Ieq \l(\o\ac( ,1))  =  ,AB))eq \s\don1(\f(U,Req \l(\o\ac( ,AB))))
  = eq \s\don1(\f(70,35))  = 2(A)

Hiệu điẹn thế:

 Ueq \l(\o\ac( ,CB)) = IReq \l(\o\ac( ,CB)) = 2.20= 40(Ω)

Dòng điện qua các điện trở R2 và Req \l(\o\ac( ,3)) 

 Ieq \l(\o\ac( ,2)) =  ,CB))eq \s\don1(\f(U,Req \l(\o\ac( ,2))))
 = eq \s\don1(\f(40,30)) = eq \s\don1(\f(4,3))  (A)

 Ieq \l(\o\ac( ,3))  =    ,CB))eq \s\don1(\f(U,Req \l(\o\ac( ,3))))
  = eq \s\don1(\f(40,60))  = eq \s\don1(\f(2,3))  (A)
Bài 2:

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 45
[image: image43.wmf]W

  I1= 1,2A

 I= 2,8A

A,Tính hiệu điện thế của đoạn mạch

B,Tính điện trở  R2 ? 

Giải

A, hiệu điện thế:

 Ueq \l(\o\ac( ,AB))  =  I1 .R1 = 1,2. 4.5

          = 54 (V)           
B, Cường độ dòng điện qua R2 :

Ieq \l(\o\ac( ,2)) =  I-I1 =2,8-1.2 = 1,6(A)

Điện trở 

 R2 =  ,AB))eq \s\don1(\f(U,Ieq \l(\o\ac( ,2))))
 = eq \s\don1(\f(54,16))  = 33,75(Ω)

Bài 3 :

.Có ba bóng đèn được mắc như  hình vẽ và sáng bình thường. Nếu bóng Đ1 bị đứt dây tóc thì  bóng Đ3 sáng mạnh hơn hay yếu hơn?


[image: image44]
Giải
Lúc bình thường, ta có I3 = I1 + I2. Nếu bóng Đ1 bị đứt I1 = 0, dòng điện I3 giảm, đèn sáng yếu hơn.

Về nhà: Bài tập bài 5(SBT)


IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 7


Ngày soạn:  9 /9/2016
Ngày dạy:   16/9, 17/9
Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I- Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn).

- Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài.

- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ với chiều dài của dây.

2. Kĩ năng:


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.

3. Thái độ: 
Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
Năng lực cần bồi dưỡng : Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lý kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét 
II.CHUẨN BỊ  :
-  Mỗi nhóm HS:


- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A


- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V


- 1 nguồn điện 3V, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 3 dây điện trở có cùng tiết diện, được làm bằng cùng một loại vật liệu: 1 dây dài l, 1 dây dài 2 l, 1dây dài 3 l. Mỗi dây được quấn quanh một lõi cách điện phẳng, dẹt và dễ xác định số vòng dây.

-  GV: Chuẩn bị giấy trong đã kẻ sẵn bảng 1 (tr20 - SGK); Đèn chiếu
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực  nghiệm

IV.  Tổ chức hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức:




2 . Kiểm tra bài cũ:  (Bài tập 6.2 phần a _ SBT) (6’)
 Bài giải

a) Vì hai cách mắc đều được mắc vào cùng một hiệu điện thế U = 6V

C1: Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd1 = U/I1
( Rtd1 = 6V/0,4A = 15(
C2: Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd2 = U/I2
( Rtd2 = 6V/1,8A = 10/3(
Rtd1 > Rtd2 ( Cách 1: R1 nt R2

                       Cách 2: R1//R2                            


3.  Tiến trình bài học :

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

(2’) 
GV : Với mỗi dây dẫn thì R là không đổi . Vậy điện trở mỗi dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào bản thân dây dẫn đó->Bài mới 

Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở dây dẫn phụ thuộc những yếu tố nào (7’)(P1, P2, P4, K4)
- Yêu cầu HS quan sát các đoạn dây dẫn ở hình 7.1 cho biết chúng khác nhau ở yếu tố nào? Điện trở của các dây dẫn này liệu có như nhau không? ( Yếu tố nào có thể gây ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn
- Yêu cầu thảo luận nhóm đề ra phương án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.
- GV có thể gợi ý cách kiểm tra sự phụ thuộc của một đại lượng vào 1 trong các yếu tố khác nhau đã học ở lớp dưới.

- Yêu cầu đưa ra phương án thí nghiệm tổng quát để có thể kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong 3 yếu tố của bản thân dây dẫn
Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn 
(P7, P8, P9, X1)
- Dự kiến cách tiến hành thí nghiệm.
- Yêu cầu HS nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây bằng cách trả lời câu C1.
( GV thống nhất phương án thí nghiệm ( Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 7.2a ( Yêu cầu các nhóm chọn dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả vào bảng 1 .
(GV phát giấy trong cho các nhóm).

- GV thu bảng quả thí nghiệm của các nhóm. Chiếu kết quả của 1 số nhóm ( Gọi các bạn nhóm khác nhận xét.
- Yêu cầu nêu kết luận qua thí nghiệm kiểm tra dự đoán.
- GV: Với 2 dây dẫn có điện trở tương ứng R1, R2 có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu chiều dài dây dẫn tương ứng là l1 và l2 thì: 
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Hoạt động 4: Vận dụng (K3, K4)
GV :Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C2.
- Hướng dẫn HS thảo luận câu C2.

HS: hoàn thành câu C2

- Tương tự với câu C4.
HS: hoàn thành câu C4


	I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau.

Các dây dẫn này khác nhau:

+ Chiều dài dây

+ Tiết diện dây

+ Chất liệu làm dây dẫn

Phương án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.

II.SỰ phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
Từ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn ( Dụng cụ cần thiết, các bước tiến hành thí nghiệm, giá trị cần đo.

- Tham gia thảo luận kết quả bảng 1.

- So sánh với dự đoán ban đầu ( Đưa ra kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

- Ghi vở: Điện trở của các dây dẫn có dùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
III. Vận dụng 

C2 : Chiều dài dây càng lớn (l càng lớn) ( Điện trở của đoạn mạch càng lớn (R càng lớn). Nếu giữ hiệu điện thế (U) không đổi ( Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch càng nhỏ (I càng nhỏ) ( Đèn sáng càng yếu.

C4: 

Vì hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây không đổi. I1 = 0,25I2 ( R2 =0,25 R1 hay R1 = 4R2
[image: image46.wmf].Mµ  
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4. Củng cố:

HDHS hoàn thành C3
C3: Điện trở của cuộn dây là: 
[image: image48.wmf]W

=

=

20

I

U

R


Chiều dài của cuộn dây là: 
[image: image49.wmf]m
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5. Hướng dẫn về nhà :

- Đọc trước sgk bài 8 - Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.

- Làm các bài tập 7.1 -> 7.11  trong sbt.
HD bài 7.10 : Sử dụng công thức l = 2
[image: image50.wmf]p

 r N, trong đó N là số vòng dây

- Đọc có thể em chưa biết. Học thuộc ghi nhớ.

	Tiết 8






Ngày soạn:  16 /9/2015
Ngày giảng:   23/9 , 25/9
sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn


I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: 

- Biết được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Biết cách suy luận rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
- Biết cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện của dây.
- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát suy luận, lắp mạch điện và tiến hành thí nghiệm, đọc báo cáo số liệu.


3.Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực trong báo cáo số liệu.

- Tích cực suy nghĩ tham gia vào các hoạt động của nhóm.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ :
- Giáo viên:

- Bảng 1 cho các nhóm. 

- Mỗi nhóm hs:

- 2 dây constantan có cùng chiều dài: l= 1800mm, và có tiết diện lần lượt là: (0,3mm, (0,6mm.  

- 1 Biến thế nguồn. 1 vônkế 1 chiều (GHĐ:12V), 1 ampe kế 1 chiều (GHĐ: 3A). Khoá K, bảng điện và một số đoạn dây nối (7 đoạn).
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm 

IV.TỔ chức hoạt động dạy học
1 . Ôn định tổ chức:






2 .  Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài


3 . Tiến trình bài học :

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	                   Nội dung


	Hoạt động 1: Đặt vấn đề (3’)
GV: ở bài trước chúng ta đã được biết điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây. Bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem  điện trở của nó phụ thuộc ntn vào tiết diện của dây.

HS : Lắng nghe.

Hoạt động 2: Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây(P3, P4, P8, X8)(15’)
GV: Yêu cầu các nhóm nêu dự đoán để xét sự phụ thuộc của R dây dẫn vào tiết diện ta cần phải sd các dây dẫn có đặc điểm ntn? 
HS : Thảo luận theo nhóm. Cử đại diện nhóm trả lời.

GV: Yêu cầu các nhóm quan sát tìm hiểu mạch điện H8.1 và hoàn thành C1?

HS : Làm việc theo nhóm. Đại diện trả lời
GV: Nếu các dây dẫn trong H8.1b,c  được chập sát vào nhau thành 1 dây dẫn duy nhất => có tiết diện tương ứng là 2S, 3S =.> có điện trở R2, R3 như trên. Hãy nêu dự đoán về mqh giữa điện trở và tiết diện của chúng? 
 HS: Thảo luận nhóm, đại diện các nhóm nêu dự đoán của nhóm mình.

GV: Để kiểm tra xem dự đoán của nhóm nào chính xác chúng ta sang phần II.

Hoạt động 3 : Thí nghiệm kiểm tra dự đoán(P5,P8,  P9) (15’)
GV: Yêu cầu hs vẽ sơ đồ mạch điện vào vở. 

HS : Làm việc cá nhân vẽ sơ đồ vào vở.

GV : Phát dụng cụ cho các nhóm.

HS: Các nhóm lên nhận dụng cụ TN. Thảo luận nhóm nêu các bước bước tiến hành TN.

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét. 

HS: Đại diện các nhóm báo cáo KQ

GV: Nhận xét và Yêu cầu hs tính 
[image: image51.wmf]2
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HS: Tính tỉ số 
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Lưu ý: Trong kỹ thuật ( có nghĩa là đường kính tiết diện dây dẫn.

S = (r2 (Tiết diện - mặt cắt của vật hình trụ => tiết diện là diện tích hình tròn)  
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GV: Yêu cầu hs nêu KL về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn? 
HS: Làm việc theo nhóm rút ra KL.

Hoạt động 4 : Vận dụng (K3, K4, P5)(6’)
GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4
Gợi ý C3 : Tiết diện của dây 2 gấp mấy lần dây 1? Vận dụng KL so sánh điện trở 2 dây.

C4: VD CT rút ra ở phần 3 => R2
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3->C4.


	I. Dự đoán sư phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:

C1: 
[image: image56.wmf]3
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Nhóm 1,3,4: Điện trở dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện dây.

- Nhóm 2 : Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với tiết diện dây.

II. TN kiểm tra :

[image: image516.wmf]º

1. Sơ đồ:

2. Tiến hành TN:

-
 B1: Mắc dây dẫn có l = 1800mm, (0.3mm vào mạch điện. Điều chỉnh BTN để Ura = 3V. Ghi số chỉ U1, I1.
- B2: Thay dây trên bằng dây dẫn có cùng l, (0.6mm. Ura = 3V. Ghi số chỉ U2, I2.

- B3: Từ bảng KQ tính R1, R2 => mlh giữa R và tiết diện dây dẫn.
3. Nhận xét: 

- Dây dẫn có tiết diện càng lớn thì R dây dẫn càng nhỏ.

C/m:
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4. Kết luận: 

Điện trở của dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

III. Vận dụng:

C3: Điện trở của dây dẫn thứ nhất lớn gấp 3 lần điện trở của dây thứ 2. 
C4:
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4. Củng cố(3’)
GV: Yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ. 2 hs phát biểu lại.

HS : Đọc ghi nhớ

GV: Nếu còn thời gian cho hs đọc "Có thể em chưa biết ”
5. Hướng dẫn về nhà  (3’)
- Đọc trước sgk bài 9 - Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.  

- Học thuộc ghi nhớ. Đọc “Có thể em chưa biết”
- Làm các bài tập 8.1 -> 8.13 trong sbt. 
HD bài 8.13 : D. 
Lập công thức sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện của 2 dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu . Sau đó biến đổi tỉ lệ thức , sẽ ra đáp án đúng.
Tiết 9






Ngày soạn:  14/9/2016
Ngày dạy:    21/9, 23/9
     SỰ  PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN 
I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau.
- So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng.

- Vận dụng công thức R = 
[image: image60.wmf]S
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 để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2.Kĩ năng:


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.


- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.

3. Thái độ: Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. Năng lực toán học
Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường 
II.CHUẨN BỊ :
- Mỗi nhóm HS:


- 1 cuộn dây bằng inox, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m được ghi rõ.


- 1 cuộn dây bằng nikêlin, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m.


- 1 cuộn dây bằng nicrôm, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m.


- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A


- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V


- 1 nguồn điện 6V.


- 1 công tắc.


- 7 đoạn dây nối.


- 2 chốt kẹp dây dẫn.

- GV: 


- Tranh phóng to bảng điện trở suất của một số chất. (Nếu có điều kiện dạy trên máy vi tính, có thể kẻ sẵn bảng này).


- Kẻ sẵn Bảng 2 trên bảng phụ hoặc phô tô ép plastic (để có thể dùng bút dạ điền vào chỗ trống và xoá đi được khi sai hoặc để dùng cho lớp khác).

 III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm , suy luận.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức:




2 . Kiểm tra bài cũ: (3’)
+ Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào?

+ Muốn kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào?


3 .  Tiến trình bài học :

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1; ĐVĐ(1’)
- Gọi HS nêu cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu xem điện trở có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không.
( P9, X8)(8’)
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm, thực hiện từng bước a), b), c), d) của phần 1. Thí nghiệm (tr.25).

- Gọi đại diện các nhóm nêu nhận xét rút ra từ  kết quả thí nghiệm.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về điện trở suất 
(P1, P2, P3) (8’)
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1. Điện trở suất (tr.26), trả lời câu hỏi:

+ Điện trở suất của một vật liệu (hay 1 chất) là gì?

+ Kí hiệu của điện trở suất? 

+ Đơn vị điện trở suất? 

- GV treo bảng điện trở suất của một số chất ở 200C. Gọi HS tra bảng để xác định điện trở suất của một số chất và giải thích ý nghĩa con số.

- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C2.
- Gọi HS trình bày câu C2 theo gợi ý sau:

+ Điện trở suất của constantan là bao nhiêu? ý nghĩa con số đó?

+ Dựa vào mối quan hệ giữa R và tiết diện của dây dẫn ( Tính điện trở của dây constantan trong câu C2.

Hoạt động 4: Xây dựng công thức tính điện trở (K3, P5, X8)(10’)
- Hướng dẫn HS trả lời câu C3. Yêu cầu thực hiện theo các bước hoàn thành bảng 2 (tr.26) ( Rút ra công thức tính R. 
- Yêu cầu HS ghi công thức tính R và giải thích ý nghĩa các kí hiệu, đơn vị của từng đại lượng trong công thức vào vở. 
Kiến thức tích hợp
GV hướng dẫn HS hoàn thành câu C4:

+ Để tính điện trở ta cần vận dụng những công thức nào? 
(Thảo luận, cử đại diện trả lời)
( Tính S rồi thay vào công thức   

         R = 
[image: image61.wmf]S
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 để tính R.
Hoạt động 5: Vận dụng (11’)
	I- Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.

-
1. Thí nghiệm

* Đo điện trở của hai dây nikeli và nỉcrôm có cùng chiều dài, cùng tiết diện với cùng  hiệu điện thế.

* Kết quả: R1 khác R2

2. Kết luận: 

Điện trở của dậy dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

II-Điện trở suất - Công thức điện trở 

1. Điện trở suất

* Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và tiết diện 1m2
* Bảng điện trở suất của một số chất ở 200C (sgk/ 26).

 C2: Dựa vào bảng điện trở suất biết (constantan = 0,5.10-6(m có nghĩa là một dây dẫn hình trụ làm bằng constantan có chiều dài 1m và tiết diện là 1m2 thì điện trở của nó là 0,5.10-6(. Vậy đoạn dây constantan có chiều dài 1m, tiết diện 1mm2 = 10-6m2 có điện trở là 0,5(.
2. Công thức điện trở:

C3 : 

STT

C/dài

T/diện

Đ/trở

1

c/dài

2

3

R = 
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. Trong đó:

- 
[image: image63.wmf]r

 là điện trở suất (
[image: image64.wmf]W

m).

- l là chiều dài dây dẫn (m)

- S là tiết diện dây dẫn (m2)

Điện trở của dây dẫn là nguyên nhân làm tỏa nhiệt trên dây. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là nhiệt vô ích, làm hao phí điện năng.

+ Mỗi dây dẫn làm bằng một chất xác định chỉ chịu được một cường độ dòng điện xác định. Nếu sử dụng dây dẫn không đúng cường độ dòng điện cho phép có thể làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn và những hậu quả môi trường nghiêm trọng.

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm năng lượng, cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra một số chất có tính chất đặc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thì điện trở suất của chúng giảm về giá trị bằng không (siêu dẫn). Nhưng hiện nay việc ứng dụng vật liệu siêu dẫn vào trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các vật liệu đó chỉ là siêu dẫn khi nhiệt độ rất nhỏ (dưới 00C rất nhiều).

III.VËn dông:

C4:

S = 
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     R = 0,087(()

	+ Đại lượng nào cho biết sự phụ thuộc của điện trở dân dẫy vào vật liệu làm dây dẫn?

+ Căn cứ vào đâu để nói chất này dẫn điện tốt hơn hay kém hơn chất kia? 

+ Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức nào?

? Công thức tính điện trở dây dẫn  
? Suy ra tính chiều dài dây dẫn như thế nào
(K3) 
	 C5: 

* Điện trở của dây nhôm:

R = 2,8.10-8.2.106 = 0,056
[image: image68.wmf]W


* Điện trở của dây nikªlin là:
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 EMBED Equation.3  [image: image70.wmf]
* Điện trở của dây đồng.
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C6 : R = 25
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        r = 0,01mm = 0,01.10-3m

        l = ?

Giải 
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4. Củng cố(2’)
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào mấy yếu tố? đó là những yếu tố nào?

+ Đại lượng nào cho biết sự phụ thuộc của điện trở dân dẫy vào vật liệu làm dây dẫn?

+ Căn cứ vào đâu để nói chất này dẫn điện tốt hơn hay kém hơn chất kia? 

+ Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức nào?

5. Hướng dẫn về nhà: (2’)

- Đọc phần "có thể em chưa biết".


- Trả lời câu C5, C6 (SGK - tr.27) và làm bài tập 9 (SBT).
HD bài 9.5 : Từ khối lượng dây dẫn và khối lượng riêng tính thể tích, từ thể tích tính tiết diện S

Tiết 10

Ngày soạn:  17/9/2016
Ngày dạy :   24/9, 28/9
                                                     BÀI TẬP

I- Mục tiêu

1. Kiến thức:

 Học sinh nắm được công thức tính điện trở phụ thuộc chiều dài, tiết diện và phụ thuộc  bản chất của dâydẫn  (K4)

2. Kĩ năng:


- Sử dung công thức 
[image: image74.wmf]l
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- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.

3.Thái độ: Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.(X8)
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề  Năng lực sáng tạo. Năng lực toán học
II.CHUẨN BỊ :

- GV: 


- Tranh phóng to bảng điện trở suất của một số chất. (Nếu có điều kiện dạy trên máy vi tính, có thể kẻ sẵn bảng này).


- Kẻ sẵn Bảng 2 trên bảng phụ hoặc phô tô ép plastic (để có thể dùng bút dạ điền vào chỗ trống và xoá đi được khi sai hoặc để dùng cho lớp khác).

 III. PHƯƠNG PHÁP 
Hệ thống hóa , khái quát hóa 
IV. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức:




2 . Kiểm tra bài cũ: (7’)
+ Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào?

+ Viết công thức tính điện trở phụ thuộc chiều dài , tiết diện , điện trở suất


3 .  Bµi tập:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung ghi bảng 

	Hoạt động 1 : Bài 1 (P3, X3) (12’)
GV đọc đề bài 
HS tóm tắt đề bài , suy nghĩ tìm hướng giải 

? Tính tiết diện (diện tích hình tròn như thế nào)
(P3) (Thu thập đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau đề giải quyết vấn đề trong học tập vật lý)
? Tính điện trở dây dẫn theo công thức nào.

? Câu b) bắt tính gì.Đã biết điều gì ?

(X3)( Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau)
Hoạt động2 : Bài 2(K3, K4, C1)(12’)
? HS tóm tắt đề bài . Nêu cách giải 

? Hai dây dẫn có điểm gì giống nhau.

? Từ đó cho biết cách làm.

Hoạt động 3 : Bài 3(K3, K4, C1)(12’)
GV đọc đề bài, HS tóm tắt . Sau đó một HS lên giải trên bảng
	I. Bài 1:
 a)Tính điện trở của một dây nhôm có chiều dài 120cm, đường kính tiết diện 2mm.
      b) Muốn dây đồng có đường kính và điện trở như trên thì chiều dài của dây là bao nhiêu.
a) l= 120cm = 1,2m

d = 2mm = 2.10-3m
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 = 2,8.10-8
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a) s = 3,14.( 
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 = 2,8.10-8
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d = 2mm = 2.10-3m

R = 1,07. 10-7
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l= ? 

Giải 
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II. Bài 2
Có 2 dây dẫn tiết diện như nhau
 S = 0,1mm2. Một dây bằng đồng (
[image: image83.wmf]r

 = 1,7.10-8
[image: image84.wmf]W

m), một dây bằng nicrom(
[image: image85.wmf]r

 = 1,1.10-6
[image: image86.wmf]W

m) có cùng điện trở . Dây nicrom có chiều dài 80cm.

a) Tính điện trở của dây nicrom.
b) Tính chiều dài của dây đồng .
c) Người ta mắc nối tiếp hai dây dẫn , rồi mắc chúng vào mạng điện 110V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn .
Giải 
a) Điện trở dây nicrom là 
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b) Điện trở dây nicrom R1 bằng điện trở dây đồng R2
· R2 = 8,8
[image: image88.wmf]W


· Chiều dài dây đồng là :

· Từ 
[image: image89.wmf]l

R

s

r

=

 => 
[image: image90.wmf]6

8

8,8.0,1.

.

51,8

1,7.

10

10

Rs

lm

r

-

-

===


c) Khi mắc nối tiếp hai dây dẫn 

Rtđ = 8,8+8,8 = 17,6
[image: image91.wmf]W


Cường độ dòng điện chạy qua hai dây dẫn 
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III. Bài 3: 
Một dây dẫn bằng nikelin có tiết diện đều.

a) Đặt một hiệu điện thees220V vào hai đầu dây, ta đo được cường độ dòng điện trong dây bằng 2,0 A. Tính điện trở của dây.
b) Tính chiều dài của dây nếu biết tiết diện của dây là 0,02mm2 và điện trở suất của nikelin là 
[image: image93.wmf]r

 = 0,4.10-6
[image: image94.wmf]W

m.
Giải

a) Điện trở của dây:
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     b) 
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4. Củng cố (2’)
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 

5. Hướng dẫn về nhà(1’)
 - Làm lại các bài tập 



 -Làm nốt bài tập 10 (SBT).

Tuần 6

Tiết 11
Ngày soạn : 19/9/2017
Ngày dạy :   29/9/2017
                       BIẾN TRỞ – điện trở dùng trong kỹ thuật
I. Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.

- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch.

- Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật.

2.Kĩ năng:

- Mắc và vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng biến trở.

3.Thái độ: 
Ham hiểu biết. Sử dụng an toàn điện.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. Năng lực toán học
II. CHUẨN BỊ 
-Mỗi nhóm HS:


- 1 biến trở con chạy (20 ( - 2A),  1 nguồn điện 3 V.


- 1 bóng đèn 2,5V - 1W.


- 1 công tắc.



- 7 đoạn dây nối.


- 3 điện trở kĩ thuật có ghi trị số.


- 3 điện trở kĩ thuật loại có các vòng màu.

- GV:
- Một số loại biến trở: tay quay, con chạy, chiết áp.


- Tranh phóng to các loại biến trở.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực hành,đàm thoại gợi mở ,thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Ôn định tổ chức:




2 .Kiểm tra bài cũ(3’)
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? phụ thuộc như thế nào? Viết công thức biểu diễn sự phụ thuộc đó.

- Từ công thức trên, theo em có những cách nào để làm thay đổi điện trở của dây dẫn.


3.Tiến trình bài học:

Hoạt động 1: ĐVĐ(1’)
Trong 2 cách thay đổi trị số của điện trở, theo em cách nào dễ thực hiện được? (GV có thể đưa ra gợi ý).

· Điện trở có thể thay đổi trị số được gọi là biến trở ( Bài mới

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở (15’)(P3, X4)
GV treo tranh vẽ các loại biến trở. Yêu cầu HS quan sát ảnh chụp các loại biến trở, kết hợp với hình 10.1 (tr.28-SGK), trả lời câu C1.

- HS quan sát tranh và trả lời C1

- GV đưa ra các loại biến trở thật, gọi HS nhận dạng các loại biến trở, gọi tên chúng.

( Yêu cầu HS trả lời C2; C3.
+ Biến trở có làm thay đổi điện trở của mạch không?
Khi:

+ Mắc vào 2 đầu A,B.

+Mắc vào 2 điểm A,N.

+ Hãy mô tả hoạt động của biến trở trong sơ đồ hình 10.2a,b,c?

- GV giới thiệu các kí hiệu của biến trở trên sơ đồ mạch điện.

(HS ghi vở).

Gọi HS trả lời câu C4.

Hoạt động 3: Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện. (8’)(P4, P8)
Chuyển ý: Để tìm hiểu xem biến trở được sử dụng như thế nào? Ta tìm hiểu tiếp phần 2.

Yêu cầu HS quan sát biến trở của nhóm mình, cho biết số ghi trên biến trở và giải thích ý nghĩa con số đó.

- Yêu cầu HS trả lời câu C5.

 (Cá nhân hoàn thành câu C5. 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện trên bảng.)

- Hướng dẫn thảo luận ( Sơ đồ chính xác.

- Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ, làm thí nghiệm theo hướng dẫn ở câu C6. Thảo luận và trả lời câu C6.(P8)
 (Mắc mạch điện theo nhóm, làm thí nghiệm, trao đổi để trả lời câu C6.)

- Qua thí nghiệm, hướng dẫn HS đưa ra KL

Hoạt động 4: Nhận dạng hai loại điện trở dùng trong kỹ thuật(7’)
Hướng dẫn chung cả lớp trả lời câu C7.

GV có thể gợi ý: Lớp than hay lớp kim loại mỏng có tiết diện lớn hay nhỏ ( R lớn hay nhỏ.

Yêu cầu HS quan sát các loại điện trở dùng trong kĩ thuật của nhóm mình, kết hợp với câu C8, nhận dạng 2 loại điện trở dùng  trong kĩ thuật.

- GV nêu ví dụ cụ thể cách đọc trị số của 2 loại điện trở dùng trong kĩ thuật.

Hoạt động 5: Vận dụng (K3, K4)(7’)
C10:

*Gợi ý:

 +Tính chiều dài của dây điện trở

 +Tính chiều dài của 1 vòng dây.

+Tính số vòng dây của biến trở.

Tóm tắt 
Biến trở (50( - 2,50A)

( = 1,1.10-6(.m

l = 50m

a) Giải thích ý nghĩa con số

b) Umax = ?

c) S = ?


	I.Biến trở

1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở.

C1: Các loại biến trở: Con chạy, tay quay, biến trở than (chiết áp).
Cấu tạo:  Thường là  dây dẫn dài quấn  quanh 1 trụ cách điện và được làm bằng chất có điện trở  suất lớn.
Trên có gắn con chạy hoặc tay quay C, khi dịch chuyển C thì giá trị điện trở của nó thay đổi.

 Kí hiệu biến trở:
[image: image517.wmf]º


+ Mắc biến trở nối tiếp vào mạch. 

C2 :Biến trở không có t/d thay đổi điện trở vì khi thay đổi vị trí con chạy C thì không làm cho chiều dài dây thay đổi.

C3:Điện trở của mạch điện có thay đổi vì khi đó, nếu dịch con chạy hoặc tay quay sẽ làm thay đổi chiều dài phần dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

C4: Khi dịch chuyển con chạy sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.

2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện. 

*Sơ đồ mạch điện(H.10.3)
[image: image518.wmf]º


C6
(20( - 2A) có nghĩa là điện trở lớn nhất của biến trở là 20 (, cường độ dòng điện tối đa qua biến trở là 2A.

- Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch chuyển con chạy tới vị trí M. Vì khi đó dây dẫn có chiều dài ngắn nhất nên điện trở nhỏ nhất do đó cđ d đ lớn nhất, đèn sáng nhất 
3. Kết luận.

Biến trở có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số điện trở.

II.Các điện trở dùng trong kĩ thuật

C7 : Cấu tạo : 

+ Điện trở dùng trong kĩ thuật được chế tạo bằng một lớp than hay lớp

kim loại mỏng phủ ngoài 1 lõi cách điện.

+ Kích thước nhỏ, R rất lớn.

+ Trị số điện trở được ghi trên điện trở hoặc thể hiện bằng các vòng mầu.

*Công dụng: Dùng trong ti vi, rađiô….

III.VËn dông:

C10:

+ Chiều dài của dây hợp kim là:
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+Số vòng dây của biến trở là:
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Bài 10.2
Bài giải

a) ý nghĩa của con số: 50( là điện trở lớn nhất của biến trở; 2,5A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.

b) Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên 2 đầu dây cố định của biến trở là: 

Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V)

c) Từ công thức: 
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 ( S = 1,1.10-6m2 = 1,1mm2


4. Củng cố (2’)
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
5. Hướng dẫn về nhà(2’)
 - Đọc phần có thể em chưa biết.




- Ôn lại các bài đã học.

-Làm nốt bài tập 10 (SBT).
HD bài 10.13 : Vận dụng công thức : l2 = N . d1
Tuần 7
Tiết 12
Ngày soạn:  19/9/2017
Ngày dạy :   2/10/2017
Bài tập vận dụng định luật ôm và
công thức tính điện trở  của dây dẫn

I- Mục tiêu

1. Kiến thức: 
Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.
2. Kĩ năng:

( Phân tích, tổng hợp kiến thức.

( Giải bài tập theo đúng các bước giải.
3. Thái độ:
 Trung thực, kiên trì.
4.Phát triển năng lực : Vận dụng (tính toán) kiến thức vật lý vào các tình huống thực tiễn 

II.CHUẨN BỊ :

· GV: Bài tập và đáp án

· HS: SGK, đồ dùng học tập
III.PHƯƠNG PHÁP 
Hệ thống hóa, khái quát hóa 

Iv.Tổ chức hoạt động dạy học

1. Ôn định tổ chức:




2.  KiÓm tra bài cũ : (13’)
Yêu cầu 1HS làm bài tập 1 SGK

ĐA:

	Tóm tắt:

l =30m

S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2
( = 1,1.10-6(m

U = 220V

I =?
	Bài giải

áp dụng công thức: R = (.
[image: image100.wmf]l
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Thay số:

R = 1,1.10-6.  eq \f(30;0,3.10-6)  = 110(()

Điện trở của dây nicrôm là 110(
áp dụng công thức đ/l Ôm: I = 
[image: image101.wmf]U
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Thay số: I = 
[image: image102.wmf]220

110

 = 2A

Vậy cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A.

- HS tham gia thảo luận bài 1 trên lớp, chữa bài vào vở nếu sai


3.  Tiến trình bài học :

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Bài 2 (K3, K4, P3, X8)(13’)

Yêu cầu HS đọc đề bài bài 2. Tự ghi phần tóm tắt vào vở.

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài, yêu cầu 1,2 HS nêu cách giải câu a) để cả lớp trao đổi, thảo luận. GV chốt lại cách giải đúng.

GV có thể gợi ý cho HS nếu HS không nêu được cách giải:

+ Phân tích mạch điện

+ Để bóng đèn sáng bình thường cần có điều kiện gì?

+ Để tính được R2, cần biết gì? (Có thể cần biết U2, I2 hoặc cần biết Rtđ của đoạn mạch).

- Đề nghị HS tự giải vào vở.

- Gọi 1 HS lên bảng giải phần a), GV kiểm tra bài giải của 1 số HS khác trong lớp.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Nêu cách giải khác cho phần a). Từ đó so sánh xem cách giải nào ngắn gọn và dễ hiểu hơn ( chữa vào vở.

- Tương tự, yêu cầu cá nhân HS hoàn thành phần b). 

Hoạt động 2: Bài 3(K3, K4, P3, X8)(13’)
- GV yêu cầu HS đọc và làm phần a) bài tập 3. .(P3)

- GV có thể gợi ý: Dây nối từ M tới A và từ N tới B được coi như một điện trở Rđ mắc nối tiếp với đoạn  mạch gồm 2 bóng đèn (Rđ nt (R1//R2). Vậy điện trở đoạn mạch MN được tính như với mạch hỗn hợp ta đã biết cách tính ở các bài trước.

- Yêu cầu cá nhân HS làm phần a) bài 3. Nếu vẫn còn thấy khó khăn có thể tham khảo gợi ý SGK.

GV: Yêu cầu HS tương tự hoàn thành câu b.

GV: Yêu cầu HS tìm cách giải khác cho câu b của bài tập này.

+ Cách khác :

- Vì R dây nối tiếp RAB nên:

         + UAB + Ud = UMN                            (1)

         + 
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            (2)  

- Từ (1) và (2) Ta tìm được Ud , U​AB
	1. Bài 2

Tóm tắt:

Cho mạch điện như hình vẽ

R1= 7,5(; I = 0,6A

U = 12V
a) Để đèn sáng bình thường R2 = ?

Bài giải

C1:

Phân tích mạch: R1 nt R2
Vì đèn sáng bình thường do đó.

I1 = 0,6A và R1 = 7,5(
R1 nt R2 ( I1 = I2 = I = 0,6A

áp dụng CT: R = 
[image: image104.wmf]U
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 = 
[image: image105.wmf]12

0,6

 = 20(()

Mà R = R1 + R2(R2 = R - R1
(R2 = 20( - 7,5( =12,5(
Điện trở R2 là 12,5( 

C2:

áp dụng CT: I = 
[image: image106.wmf]U
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(U = I.R

U1 = I.R1= 0,6A.7,5( = 4,5V

Vì R1 nt R2 (U = U1 + U2
(U2 = U - U1 = 12V - 4,5V

= 7,5V

Vì đèn sáng bình thường mà I1 = I2
= 0,6A(R2 = 
[image: image107.wmf]2
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C3:

áp dụng CT: I = 
[image: image108.wmf]U
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( U = I.R

U1 = I.R1 = 0,6A. 7,5( = 4,5V

U1 + U2 = 12V(U2 = 7,5V

Vì R1 nt R2 (
[image: image109.wmf]11

22

UR

UR

=

 (R2 = 12,5(
b) Tóm tắt

Rb = 30(
S = 1mm2 = 10-6m2
( = 0,4.10-6(m

1=?

Bài giải

áp dụng công thức: R = (.
[image: image110.wmf]l
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( l = 
[image: image111.wmf].

RS

r

 =  eq \f(30.10-6;0,4.10-6)  = 75(m)

Vậy chiều dài dây làm biến trở là 75m

2.Bài 3

Tóm tắt

R1 = 600(; R2 = 900(
UMN = 220V

1=200m; S=0,2mm2
( = 1,7.10-8(m

Bài giải.

áp dụng công thức:

R =(.
[image: image112.wmf]l

S

 = 1,7.10-8.  eq \f(200;0,2.10-6) = 17(()

Điện trở của dây (Rd) là 17(()

V×R1//R2(R1,2=
[image: image113.wmf]12
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=
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.Coi Rdnt (R1//R2) (RMN = R1,2 + Rd
RMN = 360( +17( = 377(
Vậy điện trở đoạn mạch MN bằng 377(.
b) Cường độ dòng điện trong mạch chính là:


[image: image115.wmf].
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

UAB = IMN . RAB = 0,584. 360 = 210 (V).

Vì (R1//R2) nên suy ra: U1 = U2 = UAB = 210(V).


4. Củng cố   (4’)
 GV: Yêu cầu HS trả lời : Muốn giải bài tập về vận dụng định luật ôm cho các đoạn mạch và công thức tính điện trở của dây dẫn ta cần tiến hành theo mấy bước?
   HS: Thảo  luận theo nhóm và trả lời được : Cần tiến hành theo 4 bước
· Bước 1: Tìm hiểu, tóm tắt, vẽ sơ đồ mạch điện ( nếu có).

· Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến đại lượng cần tìm.

· Bước 3: Lập kế hoạch giải, vận dụng các công thức liên quan.

· Bước 4: Kiểm tra kết quả và biện luận:

5. Hướng dẫn về nhà.(1’)
- Làm bài tập 11(SBT). Với lớp HS yếu thì có thể không giao bài 11.3

- GV gợi ý bài 11.4 cách phân tích mạch điện.
HD bài 11.3 : Vì hai bóng có HĐT khác nhau, điện trở khác nhau do đó cđ dđ khác nhau . Lại được mắc vào mạch có HĐT lớn hơn HĐT đ/m nên để các đèn sáng bình thường thì phải mắc bóng nào có cđ dđ lớn hơn song song với biến trở, và tất cả mắc nối tiếp với bóng còn lại.

Tuần 7

Tiết 13
Ngày soạn:  24/9/2017
Ngày dạy:    7/10/2017 

	             Công suất điện




 I. Mục tiêu

1. Kiến thức

( Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện.
( Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2. Kĩ năng: Thu thập thông tin

3. Thỏi  độ: Trung thực, cẩn thận, yêu thích môn học
4. Phát triển năng lực : Vận dụng (tính toán) kiến thức vật lý vào các tình huống thực tiễn.
Phân biệt được những mô tả các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ vật lý 
II. CHUẨN BỊ 
- Nhãm HS.

( 1 bóng đèn 12V - 3W (hoặc 6V -3W)

( 1 bóng đèn 12V - 6W (hoặc 6V - 6W)

( 1 nguồn điện 6V hoặc 12V phù hợp với loại bóng đèn (hoặc 1 bộ chỉnh lưu hạ thế).

( 1 công tắc, 1 biến trở 20 ( - 2A

( 1 ampekế có GHĐ 1,2A và ĐCNN 0,01A.

( 1 vôn kế có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V

- GV:

( 1 bóng đèn 220V - 100W; 1 bóng 220V - 25W được lắp trên bảng điện.

( 1 số dụng cụ điện như máy sấy tóc, quạt trần (ở lớp học).

( Bảng công suất điện của một số dụng cụ điện thường dùng (phóng to).

( Bảng 2 viết trên bảng phụ (có thể bổ sung thêm cột tích U.I để HS dễ so sánh với công suất).
III.PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực hành,đàm thoại gợi mở ,thảo luận nhóm.
IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1 .Ổn định tổ chức:




2 . Kiểm tra bài  cũ: (Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3’)
- Bật công tắc 2 bóng đèn 220V - 100W và 220V - 25W. Gọi HS nhận xét độ sáng của 2 bóng đèn?

- GV: Các dụng cụ điện khác như quạt, nồi cơm điện, bếp điện... cũng có thể hoạt động mạnh yếu khác nhau. Vậy căn cứ vào đâu để xác định mức độ hoạt động mạnh, yếu khác nhau này? ( Bài mới
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện(X2, K2, P4)(18’)
- GV cho HS quan sát một số dụng cụ điện (bóng đèn, máy sấy tóc...) 

(HS quan sát và đọc số ghi trên một số dụng cụ điện) 

- Gọi HS đọc số được ghi trên các dụng cụ đó( GV ghi  bảng 1 số ví dụ 

(HS đọc số ghi trên hộp số quạt trần của lớp học).

- Yêu cầu HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn thí nghiệm ban đầu( Trả lời câu hỏi C1.

 (HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn làm thí nghiệm và trả lời câu C1)

- GV thử độ sáng của 2 đèn để chứng minh với cùng HĐT, đèn 100W sáng hơn đèn 25W
- GV: ở lớp 7 ta đã biết số vôn (V) có ý nghĩa như thế nào? ở lớp 8 oát (W) là đơn vị của đại lượng nào?
 (HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời)

( Số oát ghi trên dụng cụ dùng điện có ý nghĩa gì?

 ( HS đọc thông báo mục 2 và ghi ý nghĩa số oát vào vở)

-Yêu cầu 1,2 học sinh giải thích ý nghĩa con số trên dụng cụ điện ở phần 1. 

(-HS giải thích  ý nghĩa con số ghi trên các dụng cụ điện. Ví dụ: Đèn ghi (220V - 100W)
Nội dung tích hợp

- Hướng dẫn HS trả lời câu C3 
(Cá nhân HS trả lời câu C3)

- GV treo bảng công suất của một số dụng cụ điện thường dùng. Yêu cầu HS giải thích con số ứng với 1, 2 dụng cụ điện trong bảng.

 (HS nghiên cứu SGK) 

Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính công suất điện(K2, P8, P1)(15’)
- GV chuyển ý: Như phần đầu mục II - SGK.

- Gọi HS nêu mục tiêu thí nghiệm.

(HS nêu được mục tiêu thí nghiệm)

- Nêu các bước tiến hành thí nghiệm
(Đọc SGK phần thí nghiệm và nêu được các bước tiến hành thí nghiệm.)

- Yêu cầu tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả trung thực vào bảng 2.

 (Tiến hành TN các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm)

- Yêu cầu HS trả lời câu C4, C5
Yêu cầu HS hoàn thành câu C6 theo hướng dẫn của GV:

(Cá nhân HS hoàn thành câu C6.)

+ Đèn sáng bình thường khi nào?

+ Để bảo vệ đèn, cầu chì được mắc như thế nào?
	I. Công suất định mức của các dụng cụ điện.

1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện.

C1:với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn.

2.í nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.

+ Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất định mức của dụng cụ đó.

+ Khi dụng cụ điện được sử dụng với HĐT bằng HĐT định mức thì tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.

có nghĩa là đèn có:

HĐT định mức là 220V;

Công suất định mức là: 100W.

Khi đèn sử dụng ở HĐT 220V thì công suất của đèn đạt được là 100W và khi đó đèn sáng bình thường. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường, và giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu 
+ Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng dưới hiệu điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chúng.

+ Nếu đặt vào dụng cụ điện hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. Việc sử dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây ra cháy nổ rất nguy hiểm.

+ Sử dụng máy ổn áp để bảo vệ các thiết bị điện.
C3:+ Cùng một bóng đèn, khi sáng mạnh thì có công suất lớn hơn.

+ Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công suất nhỏ hơn.

II. Công thức tính công suất điện.

1. Thí nghiệm.

 Xác định mối liên hệ giữa công suất tiêu thụ (P)  của một dụng cụ điện với hiệu điện thế (U) đặt vào dụng cụ đó và cường độ dụng điện (I) chạy qua nó.

2. Công thức tính công suất điện.

- công thức P = U.I 
- Trả lời câu C5( Ghi các công thức tính công suất suy diễn vào vở. 

III. Vận dụng:

C6:+ Đèn sáng bình thường khi đèn được sử dụng ở HĐT định mức U = 220V, khi đó công suất đèn đạt được bằng công suất định mức P = 75W.

áp dụng công thức: P = U.I (
I = 
[image: image116.wmf]  75
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+ Có thể dùng loại cầu chì loại 0,5A vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.



4. Củng cố(4’)
Hướng dẫn HS cách giải bài tập C6, C7 phần vận dụng. 

5. Hướng dẫn về nhà(5’)
- Học và làm bài 12 (SBT)

- GV hướng dẫn học sinh bài 12.7:

+ Công thức tính công đã học ở lớp 8: A = F.s

+ Công thức tính công suất: P = 
[image: image118.wmf]A

t

 (công thức này áp dụng cho mọi cơ cấu sinh công).

Tuần 8
Tiết 14

Ngày soạn: 1/10/2017
Ngày dạy:  9 /10/2017 
	                            Điện năng - công của dòng điện


I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

( Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng.

( Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số của công tơ là một kilôoat giờ (kWh).

( Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như các loại đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước...

( Vận dụng công thức A = P. t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.

2. Kĩ năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức.

3. Thái độ: Ham học hỏi, yêu thích môn học.
4.Phát triển năng lực :Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề : Đặt ra được những câu hỏi về hiện tượng tự nhiên, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Năng lực sáng tạo. Năng lực toán học
II. CHUẨN BỊ :

( Tranh phóng các dụng cụ điện hình 13.1

( 1 công tơ điện.

( Bảng 1 chuẩn bị ra bảng phụ.
III.PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực hành,đàm thoại gợi mở ,thảo luận nhóm.
iV.Tổ chức hoạt động dạy học

1 .Ổn định tổ chức:







2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài tập 12.1 và 12.2 (SBT).


3.Bài mới:

Hoạt đông 1: (1’) ĐVĐ: Như SGK hoặc có thể cho HS nhắc lại kiến thức cũ: Khi nào một vật có mang năng lượng?

( Dòng điện có măng năng lượng không? ( Bài mới.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về năng lượng của dòng điện(P2, X5, X8, P4)(10’)
- Yêu cầu cá nhân HS trả lời câu C1.

( Hướng dẫn HS trả lời từng phần câu hỏi C1.

(Cá nhân HS suy nghĩ trả lời câu C1.)

- Yêu cầu HS lấy thêm các ví dụ khác trong thực tế.

(Cá nhân cho ví dụ)

GV: Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

HS (Ghi vở)
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác (K3, K4, X8)(10’)
- Gọi đại diện của 1 nhóm hoàn thành bảng 1 trên bảng.
( Đại diện nhóm trình bày kết quả.)

- Hướng dẫn HS thảo luận câu C2.

 (Thảo luận, trả lời C2)

- GV tóm tắt trên bảng:

- Hướng dẫn HS thảo luận câu C3

(Cá nhân hoàn thành câu C3, tham gia thảo luận trên lớp.)

- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8 (với máy cơ đơn giản và động cơ nhiệt) ( vận dụng với hiệu suất sử dụng điện năng.
 (Nhắc lại khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8) 
- GV thông báo về công của dòng điện.

(HS ghi vở)

Hoạt động 4: Tìm hiểu công của dòng điện , công thức tính và dụng cụ đo(K4, X4)(10’)
- Gọi HS trả lời câu C4.

(Cá nhân HS hoàn thành C4)

- Gọi 1 HS lên bảng trình bày câu C5 (1 HS lên bảng hoàn thành C5)

- Trong thực tế để đo công của dòng điện ta dùng dụng cụ đo nào?

-Hãy tìm hiểu xem một số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng sử dụng là bao nhiêu?

Hoạt động 5: Vận dụng (K3, K4)(6’)
- GV yêu cầu  cá nhân HS hoàn thành câu C7, C8 vào vở.

 (1 HS lên bảng chữa câu C7)

(1 HS chữa câu C8).

- GV kiểm tra cách trình bày của một số HS ở trong vở. 

Nhắc nhở những sai sót, gợi ý cho HS có khó khăn.

- Gọi HS đưa ra các cách làm khác. So sánh các cách.

(Thảo luận, tìm cách làm khác)

- GV có thể đánh giá cho điểm HS có đóng góp tích cực trong quá trình học.
	I. Điện năng.

1. Dòng điện có mang năng lượng.

C1:

KL: Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.
2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.

C2:

[image: image519.wmf] 
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Kết luận : SGK
II. Công của dòng điện.

1. Công của dòng điện.

Công của dòng điện sản ra trong một mạch điện là số đo điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

2. Công thức tính công của dòng điện.

C4:

C5:

Công thức tính A = P.t

(áp dụng cho mọi cơ cấu sinh công);

A = U.I.t 

(tính công của dòng điện).

III.VËn dông:

C7:  Vì đèn sử dụng ở hiệu điện thế     U = 220V bằng HĐT định mức do đó công suất của đèn đạt được bằng công suất định mức P = 75W = 0,075kW.

áp dụng công thức: A = P.t

( A = 0,075.4 = 0,3 (kW.h)

Vậy lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng với số đếm của công tơ là 0,3 số.

 C8: Số chỉ của công tơ tăng lên 1,5 số ( tương ứng lượng điện năng mà bếp sử dụng là 1,5kW.h = 1,5.3,6.106 J

Công suất của bếp điện là:

P=
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=
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Cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian này là:

I = 
[image: image122.wmf]P
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 = 3,41 (A)


4. Củng cố(1’)
Giáo viên sử dụng mục “có thể em chưa biết ”để củng cố bài học

5.Hướng dẫn về nhà(2’)
- Đọc phần "Có thể em chưa biết"

- Học bài và làm bài tập 13 (SBT).
- HD bài 13.10: a) Vì được SD ở đúng HĐT đ/m nên Ptt = Pđm
=> I = 
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b) t = 
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, thời gian dùng cả tháng là t = 0,5 . 30 = 15h
A = P . t = 1100 . 15 = 16500Wh = 16,5KWh
Vậy số tiền phải trả cho việc đun nước là 16,5 . 1000 = 16500đ

Tuần 8 
Tiết 15

Ngày soạn:    1 /10/2017
Ngày giảng:  10/10/2017 
	              Bài tập về công suất điệnvà điện năng sử dụng.


I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ mắc nối tiếp và mắc song song.

2. Kĩ năng:

( Phân tích, tổng hợp kiến thức.

( Kĩ năng giải bài tập định lượng.

    3.Thái độ: Trung thực, kiên trì.
         4.Phát triển năng lực : Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lý
Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kỹ thuật công nghệ
II.CHUẨN BỊ :

· GV: Bài tập và đáp án

· HS: SGK, đồ dùng học tập
III.PHƯƠNG PHÁP 
Thảo luận nhóm 

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1.Ổn định tổ chức:




2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
( Gọi 2 HS lên bảng viết công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ (kể cả công thức suy diễn).

((Vận dụng vào việc giải một số bài tập áp dụng cho đoạn mạch tiếp, song song.

3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Bài tập 1(K2, K3, K4)
(12’)(K2, K3, K4)
- Gọi 1 HS đọc và tóm tắt đề bài bài 1

( 1 HS đọc và tóm tắt đề bài, đổi đơn vị nếu cần.)

- Yêu cầu HS tự lực giải các phần của bài tập. 

(HS cả lớp làm BT1)

? Điện trở và công suất của đèn được tính như thế nào .
(K2, trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lý)
?Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ và số đếm của công tơ có mối quan hệ ntn.
(K2, trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lý)

- Y/c một HS lên bảng trình bày lời giải của bài toán

(1 HS lên bảng làm bài tập)

GV :N.xet và cho điểm
Hoạt động2 : Bài tập 2(K2, K3, K4)

(12’) (K2, K3, K4)
- Gọi 1 HS đọc và tóm tắt đề bài bài 2

( 1 HS đọc và tóm tắt đề bài, đổi đơn vị nếu cần.)

- Yêu cầu HS tự lực giải các phần của bài tập. 

(HS cá lớp làm BT2)

- GV yêu cầu HS tự lực giải bài tập 2. GV kiểm tra đánh giá cho điểm bài của một số HS.

- Hướng dẫn chung cả lớp thảo luận bài 2. Yêu cầu HS nào giải sai thì chữa bài vào vở.

- Y/c một HS lên bảng trình bày lời giải của bài toán

(1 HS lên bảng làm bài tập)

GV : N.xet và cho điểm

- Gọi HS nêu các cách giải khác, so sánh với cách đã giải, nhận xét?

Qua bài tập 2 ( GV nhấn mạnh các công thức tính công và công suất. 

Hoạt động 3 : Bài tập 4(K2, K3, K4)

(12’) (K2, K3, K4)
- GV hướng dẫn HS giải bài 3 tương tự bài 1:

+ Giải thích ý nghĩa con số ghi trên đèn và bàn là? 

+ Đèn và bàn là phải mắc như thế nào trong mạch điện để cả hai cùng hoạt động bình thường? ( Vẽ sơ đồ mạch điện.

(X4, Mô tả được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kỹ thuật công nghệ)

+ Vận dụng công thức tính câu b. Lưu ý coi bàn là như một điện trở bình thường ký hiệu RBL.

b) HS có thể đưa ra nhiều cách tính A khác như:

(C1: Tính điện năng tiêu thụ của đèn, của bàn là trong 1 giờ rồi cộng lại).

C2: Tính điện năng theo công thức:
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( Cách giải áp dụng công thức A = P.t là gọn nhất và không mắc sai số.

Qua bài 3, GV lưu ý HS một số vấn đề sau:

+ Công thức tính A, P

+ Công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch bằng tổng công suất tiêu thụ của các dụng cụ tiêu thụ điện có  trong đoạn mạch.

+ Cách đổi đơn vị điện năng từ đơn vị J ra kW.h.
	1. Bài 1:

Tóm tắt

U = 220V

I = 341mA = 0,341A

T= 4h.30

a) R=?; P = ?

b) A = ? (J) = ? (số)

Bài giải

a) Điện trở của đèn là:


[image: image126.wmf](

)

220

645

0,314

U

R

I

==»W


áp dụng công thức: P = U.I

P = 220V. 0,341A (75 (W)

Vậy công suất của bóng đèn là 75W

b) A = P.t

A = 75W.4.30.3600 = 32408640 (J)

A = 32408640: 3,6.106 ( 9 kW.h =9 (số)

hoặc A = P.t = 0,075.4.30

                     (9 (kW.h) = 9 (số)

Vậy điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng là 9 số.
2.Bài 2

Tóm tắt

§ (6V - 4,5W)

U = 9V

t = 10ph

a) IA = ?

b) Rb = ?; Pb = ?

c) Ab = ? A = ?

- HS phân tích được sơ đồ mạch điện: (A) nt Rb nt § ( Từ đó vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp để giải bài tập.

a) Đèn sáng bình thường do đó.

U§ = 6V; P§ = 4,5W

( I§ = P/U = 4,5W/6V = 0,75A.

V× (A) nt Rb nt §

( I§ = IA = Ib = 0,75A

Cường độ dòng điện qua ampe kế là 0,75A.

b)Ub = U - U§ = 9V - 6V = 3V

(Rb = Ub/Ib = 3V/0,75A = 4(
Điện trở của biến trở tham gia vào mạch khi đèn sáng bình thường là 4(.

Pb = Ub.Ib = 3V. 0,75A = 2,25(W)

Công suất của biến trở khi đó là 2,25W.

c)

Ab = Pb.t = 2,25. 10. 60 = 1350 (J)

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050 (J)

Công của dòng điện sản ra biến trở trong 10 phút là 1350J và ở toàn đoạn mạch là 4050J.

3.Bài 3


Tóm tắt     
§ (220V - 100W)

BL(220V - 1000W)              

U = 220V

a) Vẽ sơ đồ mạch điện; R=?

b) A = ? J= ? kWh

Bài giải.

a) Vì đèn và bàn là có cùng hiệu điện thế ở ổ lấy điện, do đó để cả 2
Hoạt động bình thường thì trong mạch điện đèn và bàn là phải mắc song song.
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Điện trở tương đương của đoạn mạch là 44(.

b) Vì Đ//BL vào hiệu điện thế 220V bằng HĐT định mức do đó công suất tiêu thụ điện của đèn và bàn là đều bằng công suất định mức ghi trên đèn và bàn là.

( Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là: 

P = P§ + PBL = 100W + 1000W

= 1100W = 1,1kW

A = P.t = 1100W.3600s

= 3960000 (J)

hay A = 1,1kW.1h = 1,1kW.h

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 1 giờ là 3960000J hay 1,1kW.h


4.Củng cố (2’)
         - GV nhận xét thái độ học tập của HS trong giờ học.

         - Nhấn mạnh các điểm cần lưu ý khi làm bài tập về công và công suất điện.

 5.Hướng dẫn về nhà(2’)
         - Về nhà làm bài tập 14 (SBT)

         - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm (tr 43 - SGK) ra vở, trả lời câu phần 1

         - HD bài 14.3 : b) Tính điện trở của mỗi bóng và điện trở của mạch nối tiếp, tính cđ dđ của mạch nối tiếp. Từ đó tính công suất.
c)Tính điện trở của bóng thứ 3. Rồi lại tính điện trở tương đương, tính cđ dđ qua mạch, so sánh cđ dđ đó với cđ dđ đ/m mỗi bóng 
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Ngày soạn:  1 /10/2017
Ngày dạy : 16/10/2017 
      THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN 
I- Mục tiêu

1. Kiến thức: Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.

2. Kĩ năng:

( Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo.

( Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.

3. Thái độ:
 Cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Phát triển năng lực : Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành, xử lý kết quả TN, và rút ra nhận xét.
         Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý
II- Chuẩn bị.

* Mỗi nhóm HS:

( 1 nguồn điện 6V.

( 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.

( 1 ampe kế GHĐ 5V; ĐCNN là 0,1V

( 1 vôn kế GHĐ 5V; ĐCNN là 0,1V

( 1 bóng đèn pin 2,5V - 1W

( 1 quạt điện nhỏ 2,5V

( 1 biến trở 20( - 2A.

* Mỗi HS: Một báo cáo thực hành theo mẫu đã làm phần trả lời câu hỏi.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp thực nghiệm 

IV . Tổ chức hoạt động dạy - học.



1. ổn định tổ chức: 
 

2. Kiểm tra bài cũ.  
- GV kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của HS.

- GV nhận xét chung việc chuẩn bị ở nhà của HS.


3. Thực hành:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV nêu mục đích của tiết thực hành 
Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận (Cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.
(X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý)

- Gọi 1, 2 HS nêu cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.

(Thảo luận nhóm về cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn)
(X8, tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý)

- GV chia nhóm, phân công nhóm trưởng. 

(Nhóm trưởng của các nhóm phân công nhiệm vụ của các bạn trong nhóm của mình).

- GV nêu yêu cầu chung của tiết thực hành về thái độ học tập, ý thức kỉ luật.

- Giao dụng cụ cho các nhóm.

- Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm theo nội dung mục II (tr.42 SGK)

(Các nhóm tíên hành TN)

- GV theo dõi, giúp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế, ampe kế vào mạch, điều chỉnh biến trở ở giá trị lớn nhất trước khi đóng công tắc. Lưu ý cách đọc kết quả đo, đọc trung thực ở các lần đo khác nhau.

- Yêu cầu HS các nhóm hoàn thành bảng 1- SGK

(Hoàn thành bảng 1).


	I. Trả lời câu hỏi 

1. P = U . I
2. Đo HĐT bằng vôn kế, mắc song song với đoạn mạch cần đo.

3. Đo cđ dđ bằng am pe kế, mắc nối tiếp  với đoạn mạch cần đo.

1. Thực hành xác định công suất của bóng đèn.

 - Thảo luận nhóm về cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn theo hướng dẫn phần I của mục II.

- Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ thí nghiệm, phân công ban thư kí ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của các bạn trong nhóm.

- Các nhóm tiến hành thí nghiệm.

- Đọc kết quả đo đúng qui tắc.

- Cá nhân học sinh hoàn thành bảng 1 trong báo cáo thực hành

2. Xác định công suất của quạt điện 

Không dạy


4. Củng cố
· GV thu báo cáo thực hành
· Nêu mục đích bài thực hành.

-    Nhận xét, rút kinh nghiệm về:










+ Thao tác thí nghiệm.





+ Thái độ học tập của nhóm

5. Hướng dẫn về nhà

- Đọc trước bài  16: Định luật Jun  Lenxơ
Tuần 9
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Ngày soạn:   1 /10/2017
Ngày dạy :  17/10/2017
	Định luật Jun - Lenxơ




I- Mục tiêu

1. Kiến thức:

( Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

( Phát biểu được định luật Jun - Len - xơ và vận dụng được định luật này  để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kĩ năng:
 Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức để xử lí kết quả 

            đã cho.
3.Thái độ:  

Trung thực, kiên trì.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
4.Phát triển năng lực: Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lý và chỉ ra các quy luật vật lý trong các hiện tượng đó
Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý
II.CHUẨN BỊ :

( GV và HS cả lớp: Hình 13.1 và 16.1 phóng to.
III.PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm, vấn đáp gợi mở , thảo luận nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. ổn định tổ chức: 


2. Kiểm tra bài cũ(4’)
Gọi 1 HS trả lời câu hỏi: Điện năng có thể biến đổi thành dạng năng lượng nào? Cho ví dụ.


3. Bài mới:
  Hoạt động 1:  Tổ chức tình huống học tập (2’)
Dòng điện chạy qua các vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra khi đó phụ thuộc vào các yếu tố nào? ( Bài mới.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sụ biến đổi điện năng thành nhiệt năng(P2, K2, X8)(10’)
- GV yêu cầu HS đọc phần I tr.44 (SGK).

(Đọc phần I tr.44)

- GV cho HS quan sát hình 13.1

- Trong số các dụng cụ hay thiết bị này dụng hay thiết bị nào biến đổi điện năng đồng thời thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng? đồng thời thành nhiệt năng và cơ năng? Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng?
 (Đại diện HS trả lời)
- Mỗi HS nêu được tên một số dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng; 

- dụng cụ biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

- Các dụng cụ điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là chất có ®2 gì?

(Thảo luận, trả lời) 
- Hãy so sánh điện trở suất của các dây dẫn hợp kim này với các dây dẫn bằng đồng?
 (Đại diện HS trả lời)

Hoạt động 3:  Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun-Lenx: (P3, X8)(15’)
- GV hướng dẫn HS thảo luận xây dựng hệ thức định luật Jun - Len - xơ:

(Xây dựng Đ/L theo HD của GV)

- GV treo hình vẽ 16.1 yêu cầu HS đọc kỹ mô tả thí nghiệm xác định điện năng sử dụng và nhiệt lượng tỏa ra.

(Nghiên cứu SGK, thảo luận, cử đại diện mô tả)

Nội dung tích hợp

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1, C2, C3.

(Thảo luận theo nhóm)
- Gọi 1 HS lên bảng chữa câu C1; 1 HS chữa câu C2.

(2 HS lên bảng)

- Hướng dẫn HS thảo luận chung câu C3 từ kết quả câu C1, C2.

- GV thông báo: Nếu tính cả phần nhỏ  nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì
 A = Q. Như vậy hệ thức định luật 
Jun-Len-xơ mà ta suy luận từ phần 1: 

Q = I2.R.t  đã được khẳng định qua thí nghiệm kiểm tra.

- HDHS dựa vào hệ thức trên phát biểu 
(Phát biểu hệ thức bằng lời)

GV thông báo: Nhiệt lượng Q ngoài đơn vị là Jun (J) còn lấy đơn vị đo là calo. 1 calo = 0,24 Jun 

Hoạt động 4: Vận dụng (P3, K2)(10’)
- Yêu cầu HS trả lời câu C4. 

(Cá nhân HS hoàn thành câu C4)

GV có thể hướng dẫn HS theo các bước sau:

+ Q = I2.R.t vậy nhiệt lượng tỏa ra của  dây tóc bóng đèn và dây nối khác nhau do yếu tố nào?
+ So sánh điện trở của dây nối và dây tóc bóng đèn?
+Rút ra kết luận gì?
- Cá nhân HS hoàn thành câu C5 vào vở.
	I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

· Điên năng biến đổi thành cơ năng,  nhiệt năng trong hoạt động của máy khoan, máy bơm nước, quạt điện
· Điên năng biến đổi thành năng lượng ánh sáng ,  nhiệt năng trong hoạt động của bóng đèn dây tóc, bóng đèn LED
2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng 

Dụng cụ mà toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng là bàn là điện, siêu nước điện, nồi cơm điện 
- Dây hợp kim nikêlin và constantan có điện trở suất lớn hơn rất nhiều so với điện trở suất của dây đồng.
II. Định luật Jun - Len - xơ

1. Hệ thức của định luật

 Q = A = I2.R.t

với R: điện trở của dây dẫn.

I: là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

T: thời gian dòng điện chạy qua.

- Đối với các thiết bị đốt nóng như: bàn là, bếp điện, lò sưởi việc tỏa nhiệt là có ích. Nhưng một số thiết bị khác như: động cơ điện, các thiết bị điện tử gia dụng khác việc tỏa nhiệt là vô ích. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm điện năng, cần giảm sự tỏa nhiệt hao phí đó bằng cách giảm điện trở nội của chúng.
2. Xử lý kết quả của thí nghiệm kiểm tra.

C1:

A = I2.R.t = (2,4)2.5.300 = 8640 (J)

C2:

Q1 = c1m1.(t = 4200. 0,2. 9,5

= 7980 (J)

Q2 = c2.m2.(t = 880.0,078.9,5

     = 652,08 (J)

Nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhận được là:

Q = Q1 + Q2 = 8632, 08J

C3: Q(A

3. Phát biểu định luật.

             (SGK)

Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun - Lenxơ là: Q = 0,24 I2.R.t

III.VËn dông:

C4: + Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp kim có ( lớn (
[image: image129.wmf].
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 lớn hơn nhiều so với điện trở dây nối
+ Q = I2.R.t mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau( Q tỏa ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn ở dây nối (Dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng lên.

- Cá nhân HS hoàn thành câu C5 vào vở.


4. Củng cố(3’)
HDHS hoàn thành câu C5.


	C5:

Tóm tắt

U = 220V

V = 21(m = 2kg

t01 = 200C; t02 = 1000C

c = 4200J/kg.K

t=?
	Bài giải

Vì ấm sử dụng ở hiệu điện thế U = 200V(P= 1000W

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

A = Q hay P.t = c.m.(t0
( t = c.m.(t0-t01)/ P ) =  (4200.2.80/1000) 
        = 672 (s)

Thời gian đun sôi nước là 672s


5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Đọc phần "có thể em chưa biết"

- Học và làm bài tập 16 - 17.1; 16 - 17.2; 16 - 17.3 … 16 - 17.13(SBT)
HD bài 16-17.13: b) Muốn tính thời gian , phải tính công toàn phần , vì nhiệt lượng hao phí là rất nhỏ nên công toàn phần bằng công có ích bằng nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên
[image: image522.wmf]O
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Ngày soạn:  7/10/2017
Ngày dạy :   23/10/2017
	Bài tập vận dụng định luật Jun - LenXơ




I.Mục tiêu

1. Kiến thức: 
Vận dụng định luật Jun - Len - xơ để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kĩ năng:

( Rèn kĩ năng giải bài tập theo các bước giải.

( Kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.

3.Thái độ:
Trung thực, kiên trì, cẩn thận.
4. Phát triển năng lực:

- Thu thập ,đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý

- Sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập
II.CHUẨN BỊ :

· GV: Bài tập, cách giải bài tập 
· HS: Kiến thức đã học, đồ dùng học tập
III.PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm 

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức: 


2. Kiểm tra bài cũ. (8’)
- Gọi 2 HS lên bảng:

+ HS1: - Phát biểu định luật Jun - Len - xơ

  - Chữa bài tập 16 - 17.1 và 16 - 17.3 (a).

+ HS2: - Viết hệ thức của định luật Jun - Len - xơ.

  - Chữa bài tập 16-17.1 và 16-17.3(b)

3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Bài tập 1(P3, K3, K3, K4)(10’)
- Yêu cầu1 HS đọc to đề bài bài 1.

HS khác chú ý lắng nghe. Đọc lại đề bài và ghi tóm tắt đề.

- Nếu  HS có khó khăn, GV có thể gợi ý từng bước:

+ Để tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra vận dụng công thức nào?

(P3, thu thập ,đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý )

+ Nhiệt lượng cung cấp để làm sôi nước (Qi) được tính bằng công thức nào đã được học ở lớp 8?

(K3, sử dụng kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập )
+ Hiệu suất được tính bằng công thức nào?

+ Để tính tiền điện phải tính lượng điện năng tiêu thụ trong 1 tháng theo đơn vị kW.h ( Tính bằng công thức nào?

- Sau đó GV gọi HS lên bảng chữa bài: a) có thể gọi HS trung bình hoặc yếu;

- GV có thể bổ sung: Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong một giây là 500J khi đó có thể nói công suất tỏa nhiệt của bếp là 500W.

- GV yêu cầu HS sửa chữa bài vào vở nếu sai.

Hoạt động 2: Bài 2(P3, K3, K4)(12’)
- Bài 2 là bài toán ngược của bài 1 vì vậy GV có thể yêu cầu HS tự lực làm bài 2.

(P3, thu thập ,đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý )

 - GV gọi 1 HS lên bảng chữa bài, HS khác làm bài vào vở. GV kiểm tra vở có thể đánh giá cho điểm bài làm của một số HS hoặc GV có thể tổ chức cho HS chấm chéo bài nhau sau khi GV đã cho chữa bài và  biểu điểm cụ thể cho từng phần.

- GV đánh giá chung về kết quả bài 2.
Hoạt động 3: (P3, K3, K4)(10’)

GV : Hướng dẫn HS làm BT3
? Công thức tính điện trở 
? Công thức tính công suất

- Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tính bằng công thức nào?
	1. Bài 1.

Tóm tắt

R = 80(
I = 2,5A

a) t1 = 1s (Q = ?

b) V = = 1,51 (m = 1,5kg

t01 = 250c; t02 = 1000C

t2 = 20ph = 1200s

c = 4200J/kg.K

H =?

c) t3 = 3h.30

1kW.h giá 700đ

M = ?

Bài giải

a) áp dụng hệ thức định luật Jun - Len - xơ ta có:

Q = I2.R.t = (2,5)2.80.1

                 = 500(J)

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong giây là 500J

b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là: Q = c.m.(t

Qi = 4200. 1,5.75 = 472500(J)

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:

Qtp = I2.R.t = 500. 1200 = 600000(J)

Hiệu suất của bếp là:

H=(Qi/Qtp)=(472500/600000). 100% = 78,75%

c) Công suất tỏa nhiệt của bếp

P = 500W = 0,5kW

A = P.t = 0,5.3.30 = 45kW.h

M = 45.700 = 31500 (®)

Số tiền phải trả cho việc sử dụng bếp trong một tháng là 31500 đồng.
2. Bài 2.

Tóm tắt

ấm ghi (220V - 1000W)

U = 200V

V = 21 (m = 2kg

t01 = 200C; t02 = 1000C

H = 90%; c=4200J/kg.K

a) Qi =?

b)Qtp = ?

c) t = ?

Bài giải

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

Q​i = c.m.(t = 4200.2.80 = 672000(J)

b)

V× H = (Qi/Qtp)(Qtp = (Qi/H)
         =  (672000.100/90) 
Qtp ( 746666,7(J)

Nhiệt lượng bếp tỏa ra là 746666,7J

c) Vì bếp sử dụng ở U = 200V bằng với HĐT định mức do đó công suất của bếp là P = 1000W.

Qtp = I2.R.t = P.t

( t = Qtp/P  =  eq \f(74666,7; 1000)  ( 746,7(s)

Thời gian đun sôi lượng nước trên là 746,7s.
3.Bài 3

+) Điện trở toàn bộ đường dây là: 

R =l/S  1,7.10-8.  eq \f(40; 0,5.10-6)  = 1,36(()
+)
áp dụng công thức: 
P = U.I ( 

I = P/ U 0,75(A)

+) Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn. 

Q = I2.R.t = (0,75)2. 1,36. 3. 30. 3600

Q = 247860 (J)( 0,07kW.h




4.Củng cố: (3’)
GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
5.   Hướng dẫn về nhà. (2’)
- Làm nốt bài tập 3 (nếu chưa làm xong)

- Làm bài tập 16 - 17.5; 16 - 17.6 (SBT)

- Chuẩn bị ôn tập 
Tuần 11
Tiết 21






Ngày soạn:    20/10/2017
Ngày giảng:  31/10/2017
	sử dụng an toàn và tiết kiệm điện.


I.Mục tiêu

1. Kiến thức:  Nêu và thực hiện được các qui tắc an toàn khi sử dụng điện và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

2. Kĩ năng: Giải thích được cơ sở vật lí của các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tiết kiệm.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
4.Phát triển năng lực :
- Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có  hiệu quả.
- Đặt được câu hỏi về hiện tượng sự vật quanh ta.

II. CHUẨN BỊ 
1. Đối với GV và mỗi nhóm HS:

( Nam châm dính bảng cho các nhóm, phích cắm có 3 chốt.

( Phiếu học tập nhớ lại qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7 cho các nhóm.

( C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới.............

( C2: Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc..............................................

( C3: Cần mắc.............................cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch.

( C4: Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý...............................

Vì...............................
III.PHƯƠNG PHÁP 
Thực  nghiệm, vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 
 

2. Kiểm tra bài cũ.

(Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện  (X8, X4)(15’)
- GV phát phiếu học tập cho HS theo nhóm. Yêu cầu các  nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập.
(HS thảo luận theo nhóm hoàn thành phiếu học tập.)

-. GV nhận xét, bổ sung phần hoàn thành phiếu học tập của các nhóm 

(Sửa sai nếu có)

Nội dung tích hợp
-Y/c thảo luận C5 và C6? 
(HS thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời C5,C6)

- Nhận xét và đưa ra câu trả lời đúng

      (Ghi vở)

Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa và biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng(K3, C4)(12’)
- Gọi 1 HS đọc thông báo mục 1 để tìm hiểu một số lợi ích khi tiết kiệm điện năng.

(HS đọc phần thông báo của mục 1)

- Yêu cầu HS tìm thêm những lợi ích khác của việc tiết kiệm điện năng. 

(HS nêu thêm một số lợi ích khác của việc tiết kiệm điện năng)

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi C8, C9 để tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.(K3, C4)
(Cá nhân HS trả lời câu hỏi C8, C9 tham gia thảo luận trên lớp về các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.)
Nội dung tích hợp
Hoạt động 3: Vận dụng (K3, K4, P3)(15’)
- Yêu cầu HS trả lời câu C10.
 (Thảo luận, trả lời C10)

-Nhận xét, bổ xung(nếu cần thiết)

(Ghi vở)

 - Tương tự GV gọi 1, 2 HS trả lời câu C11, C12.

(Cá nhân HS hoàn thành câu C11 và C12.)

- Câu C12 có thể gọi 2 HS lên bảng: Mỗi em tính điện năng sử dụng điện, tín toàn bộ chi phí cho việc sử dụng của mỗi loại bóng sau đó so sánh ( đó chính là lý do trong khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện của Sở điện lực có ghi "Sử dụng đèn Compact thay cho đèn tròn".


	I. An toàn khi sử dụng điện

1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7.

C1: Chỉ làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V
C2: Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện an toàn (không bị hở, không dính nước)
C3: Cần mắc cầu chì cho mỗi thiết bị điện 
C4: Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần chú ý nguyên tắc an toàn : không tiếp đất trực tiếp; không để tay, chân ướt; cách điện an toàn bằng các dụng cụ cách điện …
- Sống gần các đường dây cao thế rất nguy hiểm, người sống gần các đường điện cao thế thường bị suy giảm trí nhớ, bị nhiễm điện do hưởng ứng. Mặc dù ngày càng được nâng cấp nhưng đôi lúc sự cố lưới điện vẫn xảy ra. Các sự cố có thể là: chập điện, rò điện, nổ sứ, đứt đường dây, cháy nổ trạm biến áp… Để lại những hậu quả nghiêm trọng.

- Cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng điện dân dụng, vì mạng điện này có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện.

Biện pháp an toàn: Di dời các hộ dân sống gần các đường điện cao áp và tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

C5: 

C6: 

+ Chỉ ra dây nối dụng cụ diện với đất đó là chốt thứ 3 của phích  cắm nối vào vỏ kim loại của dụng cụ điện nơi có kí hiệu.

+ Trong trường hợp dây điện bị hở và tiếp xúc với vỏ kim loại của dụng cụ. Nhờ có dây tiếp đất mà người sử dụng nếu chạm tay vào vỏ dụng cụ cũng không bị nguy hiểm vì điện trở của người rất lớn so với dây nối đất

( dòng điện qua người rất nhỏ không gây nguy hiểm.
II. Sử dụng tiết kiệm điện năng

1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.

+ Ngắt điện ngay khi mọi người ra khỏi nhà tránh láng phí điện mà còn loại bỏ nguy cơ xảy ra hoả hoạn.

+ Dành phần điện năng tiết kiệm được để xuất khẩu điện, góp phần tăng thu nhập cho đất nước.

+ Giảm bớt việc xây dựng nhà máy điện, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

- C8: A = P.t

- C9:

+ Cần sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất phù hợp.

+ Không sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc không cần thiết
- Các bóng đèn sợi đốt thông thường có hiệu suất phát sáng rất thấp: 3%, các bóng đèn neon có hiệu suất cao hơn: 7%. Để tiết kiệm điện, cần nâng cao hiệu suất phát sáng của các bóng đèn điện. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Thay các bóng đèn thông thường bằng các bóng đèn tiết kiệm năng lượng.
III. Vận dụng:

C10:

+Viết lên tờ giấy dòng chữ to "Tắt  hết điện trước khi ra khỏi nhà" và dán vào chỗ cửa ra vào để dễ nhìn thấy.

+ Treo tấm bảng có ghi dòng chữ "Nhớ tắt điện" lên phía cửa ra vào ngang tầm mắt.

+ Lắp chuông báo khi đóng cửa để nhắc nhở tắt điện.

C11: Chọn phương  án D

C12:

+ Điện năng sử dụng cho mỗi loại bóng trong 8000 giờ:

. Bóng đèn dây tóc:

A1 = P1.t = 0,075.8000 = 600kW.h

                                      = 2160.106(J)

. Bóng đèn Compact:

A2= P2.t = 0,015.8000 = 120kW.h

                                     = 432.106(J)

+ Toàn bộ chi phí cho việc sử dụng mỗi bóng đèn trên trong 8000 giờ là:

. Phải cần 8 bóng  đèn dây tóc nên toàn bộ chi phí cho việc dùng bóng đèn này là:

T1 = 8.3500 + 600.700 = 448000(®)

. Chỉ cần dùng 1 bóng đèn Compact nên toàn bộ chi phí cho việc dùng bóng đèn này là:

T2 = 60000 + 120.700 = 144000 (®)

+Dùng bóng đèn Compact có lợi hơn vì:

. Giảm bớt 304000đ tiền chi phí cho 8000 giờ sử dụng.

. Sử dụng công suất nhỏ hơn, dành công suất tiết kiệm cho nơi khác chưa có điện hoặc cho sản xuất.

. Góp phần giảm bớt sự cố do quá tải về điện, nhất là vào giờ cao điểm


4. Củng cố: (2’)
· Nêu các biện pháp an toàn khi sử dụng điện năng.

· Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng.
· Yêu cầu HS đọc phần "Có thể em chưa biết" ( Điện năng dự trữ ít ( khuyến khích sử dụng điện lúc đêm khuya.
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
- Học và làm bài tập 19 (SBT)

- Trả lời câu hỏi phần "Tự kiểm tra" tr.54 (SGK)vào vở.

Tuần 10
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	ÔN TẬP 



I.Mục tiêu

1. Kiến thức:  
Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của toàn bộ chương I.

2. Kĩ năng:
 Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trong chương I.

3.Thái độ: 
Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực khái quát hóa, hệ thống hóa 
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên : Bài ôn tập đã chuẩn bị
  Học sinh : Bài ôn tập đã chuẩn bị
III.PHƯƠNG PHÁP 
Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm 
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


1. Ổn định tổ chức: 


2. Kiểm tra bài cũ.   (Kết hợp trong bài)


3.Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (K1, K2, K3, K4P3, C1, C2)(18’)
- GV yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp.

(Lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp)

- Gọi HS đọc phần chuẩn bị bài ở nhà của mình đối với mỗi câu của phần tự kiểm tra.

(HS trình bày các câu trả lời của phần tự kiểm tra. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung)

- Qua phần trình bày của HS (GV đánh giá phần chuẩn bị bài ở nhà của HS

Hoạt động 2: Vận dông(25’)(K3, K4, C1, C2)
- GV cho HS trả lời phần câu hỏi vận dụng từ câu 12 đến 16

(HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm câu 12 đến 16.)

 - Nhận xét, sửa sai (nếu có)

(Ghi vở câu trả lời đúng)

- Câu 17: GV cho cá nhân HS suy nghĩ làm bài trong 7 phút ( Gọi 1 HS lên bảng chữa bài.

(Một HS lên bảng trình bày C17)

- Hướng dẫn HS trao đổi, nhận xét bài giải của bạn trên bảng

(Nhận xét)

- GV Đưa ra lời giải đúng.

(Ghi vở)

- Tương tự câu 17, GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu 18. 
Hướng  dẫn thảo luận chung có thể mỗi phần của câu hỏi GV gọi 1 HS chữa để cả lớp cùng nhận xét bài và đi đến kết quả đúng.

Câu 19;
 a) NL cần cung cấp để đun sôi nước là Q = m.c.
[image: image130.wmf]t

V

 = 630000J.

NL mà bếp tỏa ra là :
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Thời gian để đun sôi nước là 
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b)Tiền điện phải trả :

Điện năng tiêu thụ A = Q.2.30 = 44470590J = 12,35Kwh.

Tiền điện phải trả 

T = 12,35.700 = 8645đ.

c)

Khi đó điện trở của bếp giảm 4 lần và công suất của bếp tăng 4 lần . do đó thời gian đun sôi nước giảm 4 lần 

t= 741 : 4 = 185s = 3phut 5 giây 
	I. Tù kiÓm tra
1. Cđ dđ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây.
2. 
[image: image133.wmf]U
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  là giá trị của điện trở dây dẫn. Khi thay đổi HĐT U giữa hai đầu dây dẫn , thì giá trị này không thay đổi .

3. Mạch điện H1.1- SGK
4.  Đoạn mạch song song            
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Đoạn mạch nối tiếp 

Rtđ = R1 + R2

5.
a) Điện trở dây dẫn tăng ba lần khi chiểu dài của nó tăng 3 lần

b) Điện trở dây dẫn giảm bốn  lần khi tiết diện  của nó tăng 4 lần.

c) Điện trở suất của nhôm lớn hơn của đồng , nên điện trở của nhôm lớn hơn của đồng nên dòng điện qua nhôm sẽ nhỏ hơn. Vì vậy đồng dẫn điện tốt hơn nhôm .
d)
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6. Biến trở là một điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể được dùng để điều chính cđ dđ.
b) Các điện trở dùng trong kỹ thuật có kích thước nhỏ và có trị số được ghi sẵn hoặc được xác định theo các vòng màu.

7.a) Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết (công suất định mức của dụng cụ đó(công suất tiêu thụ điện năng của dụng cụ khi được sử dụng với HĐT đúng bằng HĐT định mức)).

Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích của HĐT giữa hai đầu đoạn mạch và cđ dđ chạy qua đoạn mạch đó.

8. a)A = P . t = U.I.t
b) Các dụng cụ điện có tác dụng biến đổi chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

9. ĐL Jun-Lenx : Sgk
    Q = I2Rt

II. Vận dụng:

Đáp án:

12

13

14

15

16

C

B

D

A

D

Câu 17:

Tóm tắt

U = 12V      R1nt R2
Câu 17: 

I = 0,3A       R1//R2
I' = 1,6A      R1; R2 = ?

Bài giải

R1 nt R2
(R1 + R2 = U/I =  eq \f(12;0,3) = 40(() (1)

( R1//R2
(R1.R2)/(R1 + R2) = 
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(R1.R2 = 300 (2)

Từ (1) và (2) ( R1 = 30(; R2 = 10(
(Hoặc R1 = 10(; R2 = 30 ()

- HS tự lực làm câu 18, 19

Câu 18:

a) Bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn được tính bằng Q = I2. R. t . Do đó hầu như nhiệt lượng chỉ tỏa ra ở đoạn dây dẫn này mà không tỏa nhiệt ở dây nối bằng đồng (có điện trở suất nhỏ do đó điện trở nhỏ).

b) Khi ấm hoạt động bình thường thì điện trở của ấm khi đó là:
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c) Tiết diện của dây điện trở là:
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MÆtkh¸c:
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Đường kính tiết diện là 0,24mm


4.Củng cố:    (1’)
 GV dùng câu 19 để củng cố bài học
5.  Hướng dẫn về nhà(1’)
- Ôn tập toàn bộ chương I chuẩn bị cho giờ sau KT45 phút
- GV hướng dẫn HS bài 19, 20.

+ Công thức áp dụng.

+ Lưu ý sư dụng đơn vị đo.

+ Yêu cầu về nhà HS hoàn thành 2 bài tập này vào vở bài tập.

Tuần 12





Ngày soạn:  26 /10/2013

Tiết 23





Ngày giảng:        /   /2013  

BÀI TẬP
A- Mục tiêu :

1. Kiến thức: Vận dụng định luật Jun - Len - xơ, định luật ôm để giải được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kĩ năng:

( Rèn kĩ năng giải bài tập theo các bước giải.

( Kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.

3. Thái độ:Trung thực, kiên trì, cẩn thận.

B - Chuẩn bI:

- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 

C – PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Luyện tập, nêu vấn đề, nhóm nhỏ

D - tiến trình lên lớp :

I - ổn định tổ chức:    

II - KTBC:       ( kết hợp trong giờ )

III - Các hoạt động dạy - học:

1 - Hoạt động1    Giải bài tập 16 – 17.1
	Hoạt động của thầy - trò
	Nội dung

	- HS thảo luận thống nhất trọn phương án đúng
	 1. bài tập 16- 17.1 SBT(5’)
Phương án đúng D




2 - Hoạt động2:  Giải bài tập 16-17.2 SBT

	- GV yêu cầu HS thảo luận thống nhất lời phương án đúng


	2 Bài tập 16-17. 2 SBT(5’)
Phương án đùng B

                                                                                                                                                                                                                              


3 - Hoạt động3:  Giải bài tập (15’)
	Đề bài : Cho mạch điện như sơ đồ 

Bóng đèn và bếp điện hoạt động bình thường . Trên bóng đèn có ghi 220V – 100W , bếp điện có điện trở R = 220(, cường độ dòng điện qua bếp là Ib = 1A

a) Tính nhiệt lượng mà bóng đèn và bếp tỏa ra trong 1 phút

b) Dùng bếp điện để đun sôi 1 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun sôi nước là 30 phút . Tính hiệu suất của bếp, cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K
- GV yêu cầu HS ghi tóm tắt

- HS suy nghĩ giải bài tập. 

- 1 HS lên bảng làm bài tập

- HS thảo luận thống nhất lời giải


	                  Bài giải
a) Nhiệt lượng mà bếp điện tỏa ra trong 1

phút:

 Qb = RbIb2t = 220.1.60 = 13200J

Điện trở của đèn là :

         R§ = 
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    Vì đèn hoạt động bình thường nên  

         I® = P ®/ U = 100/220 (A)

Vậy nhiệt lượng mà bóng đèn tỏa ra trong một phút là :

   Q® = R®I®2t  = 484.
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   b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1l nước :

 Qi = mc
[image: image142.wmf]o
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 = 1.4200.(100o – 25o)

     =     315000J

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 30 phút 

    Q = Qb.30 = 13200.30 = 396000J

 Hiệu suất của bếp:

H = 
[image: image143.wmf]315000
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  = 0,795  = 79,5 %

	3 - Hoạt động3:  Giải bài tập (15’)

	- GV cho HS đọc kỹ đầu bài

- GV yêu cầu HS ghi tóm tắt

- HS suy nghĩ giải bài tập. 

- 1 HS lên bảng làm bài tập

- HS thảo luận thống nhất lời giải


	Bài 3:  Một bếp điện mắc vào hiệu điện  thế  không đổi  U = 220V , ngư​ời ta đo 

đ​ược c​ường độ dòng điện qua bếp là 5A


a) Tính điện trở của bếp


b) Tính công suất tiêu thụ của bếp và nhiệt l​ượng tỏa ra ở bếp trong 40 phút

                         Giải:

a) Ap dụng định luật Ôm : 
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b) Công suất tiêu thụ của bếp:


  P = UI = 220.5 = 1100W

 Nhiệt lượng tỏa ra ở bếp trong 40 phút:

     Q = I2Rt = 52. 44. 2400 = 264.104J




IV – Củng cố :  (3’)
    - Học sinh nắm chắc công thức tính nhiệt lượng tỏa ra của điện trở thuần.

V – HDVN: (2’)
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

    - Giê sau kiểm tra 45 phút
Tuần 11
	Tiết 20

Ngày soạn :  20/10/2017
Ngày dạy  :  30/10/2017
	KIỂM TRA 1 TIẾT 


I .MỤC TIÊU 

1. Kiến thức :

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS từ đầu năm học, từ đó giúp GV phân loại được đối tượng HS để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng HS 

2.Kĩ năng :
 Rèn kĩ năng làm bài viết tại lớp

3.Thái độ: 
Nghiêm túc , trung thực, tự giác khi làm bài kiểm tra.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

* Giáo viên: Đề kiểm tra.

* Học sinh: Giấy kiểm tra, ôn lại kiến thức.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra 

a. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm


	
	- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
	- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

	- Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

	

	Câu hỏi

Số điểm


	
	3.a

1,5 điểm
	3b
1.5 điểm


	       4
2 điểm


	2 câu
5  điÓm
50%

	2. Công và công suất điện. Định luật Jun - Lenxơ
	- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ(ĐL Ôm)

	- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và sè oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.


	- Vận dụng được công thức 
[image: image145.wmf]P

= U.I, A = 
[image: image146.wmf]P

.t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.

- Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
	
	

	Câu hỏi

Số điểm


	1.a

1,5 điểm
	2a

1 điểm


	1b và 2b

2,5 điểm


	
	2 câu
5 điểm
50%

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	0,5 câu
1,5 điểm

15%
	1 câu

2.5 điểm

25%
	1,5 câu
4 điểm

40%
	1 câu

    2 điểm

20%


	4 câu
10 điÓm
100%


b. ĐỀ BÀI 
Câu 1( 2,5 điểm)
a, Viết hệ thức và phát biểu định luật Ôm? 

b, Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây đốt nóng của bếp điện  nóng lên tới nhiệt độ cao còn dây nối với bếp thì  hầu như không nóng lên?
Câu 2 (2,5 điểm)
a. Một bóng đèn có ghi 220V-100W? Số ghi đó có ý nghĩa gì?

b.Tính cường độ dòng điện qua bóngvà điện trở của nó khi hoạt động bình thường?

[image: image523.wmf]V
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Sử dụng bóng đèn  trên với mạng điện 220V ở gia đình. Tính điện năng mà bóng đèn  tiêu thụ trong 10 phút?

Câu 3 (3 điểm)

[image: image524.bmp][image: image525.png]Hinh 3.1G



Cho mạch điện như hình vẽ:

	R1= R2 = 5
[image: image147.wmf]W

, R3=10
[image: image148.wmf]W

, UAB=10V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua cả đoạn mạch và qua điện trở R2?


Câu 4 (2,0 điểm)

	Một bóng đèn có ghi (6V-7,5W). Bóng đèn này mắc nối tiếp với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V. Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
	


c. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a, - Viết đúng công thức  
[image: image149.wmf]U
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- Giải thích đúng kí hiệu, đơn vị các đại lượng

- Phát biểu đúng định luật Ôm (sgk)

b, Vì dây đốt nóng của bếp điện  làm bằng hợp kim  có điện trở suất lớn, nên điện trở của dây đốt nóng của bếp điện  lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối với bếp điện . Theo định luật Jun-Len xơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn đó. 
	0,5

0.5

0.5

1

	Câu 2

(2,5 điểm)
	a, Khi đặt vào hai đầu bóng đèn  hiệu điện thế 220V thì bàn là đạt công suất tiêu thụ  100W, khi đó nó hoạt động bình thường.

b, - Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn :   

        
[image: image150.wmf]P
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    - Điện trở của bàn là: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image152.wmf]1
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 = 484 (
[image: image153.wmf]W

)

- Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là:

    A=P.t =100.
[image: image154.wmf]1
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 3600=60000 (J)
	1

0,5

0,5

0.5

	Câu 3

(3 điểm)
	- Tóm tắt

a. 
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[image: image156.wmf]W


Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là 5
[image: image157.wmf]W


b.Cường độ dòng điện:
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Vậy cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch là 5A và cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 1A.
	0,5

1

0,5

0,5

0,5

	Câu 4

(2 điểm)
	- Tóm tắt

- Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là: IĐ= 
[image: image159.wmf]d
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- Điện trở của dây tóc bóng đèn là: RĐ=
[image: image160.wmf]2
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- Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
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- Trị số của biến trở là:
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 (Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

0,25

0.25

0,5

       0,5


3. Củng cố 
Giáo viên thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
4. Hướng dẫn về nhà 
· Về làm lại bài kiểm tra 

· Đọc trước bài “An toàn khi sử dụng điện “

ĐỀ 2

Câu 1( 2,5 điểm)
a, Viết hệ thức và phát biểu định luật Jun- Lenxơ? 

b, Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên?
Câu 2 (2,5 điểm)
a. Một bếp điện có ghi 220V-1000W? Số ghi đó có ý nghĩa gì?

b, Tính cường độ dòng điện qua bếp và điện trở của nó khi hoạt động bình thường?

Sử dụng bàn là trên với mạng điện 220V ở gia đình. Tính điện năng mà bàn là tiêu thụ trong 30 phút?

Câu 3 (3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ:

	R1= R2 = 10
[image: image164.wmf]W

, R3=5
[image: image165.wmf]W

, UAB=15V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua cả đoạn mạch và qua điện trở R2?


Câu 4 (2,0 điểm)

	Một bóng đèn có ghi (6V-3W). Bóng đèn này mắc nối tiếp với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V. Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
	


* HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a, - Viết đúng công thức Q=I2.R.t

- Giải thích đúng kí hiệu, đơn vị các đại lượng

- Phát biểu đúng định luật Jun-Lenxơ (sgk-45)

b, Vì dây tóc bóng đèn làm bằng vônfram có điện trở suất lớn, nên điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối với bóng đèn. Theo định luật Jun-Len xơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn đó. 
	0,5

0.5

0.5

1

	Câu 2

(2,5 điểm)
	a, Khi đặt vào hai đầu bàn là hiệu điện thế 220V thì bàn là đạt công suất định mức 1000W, khi đó nó hoạt động bình thường.

b- Cường độ dòng điện chạy qua bàn là:   

         I=
[image: image166.wmf]P

U

 =1000:220=4,55 (A)

    - Điện trở của bàn là: R= 
[image: image167.wmf]U

I

 = 220:4,55=48,4 (
[image: image168.wmf]W

)

- Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là:

    A=P.t =1000.0,5.3600=1800000 (J)
	1

0,5

0,5

0.5

	Câu 3

(3 điểm)
	- Tóm tắt

a.
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Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là 4
[image: image170.wmf]W


b. Cường độ dòng điện:
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Vậy cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch là 3,75A và cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 0,75A.
	0,5

1

0,5

0,5

0,5

	Câu 4

(2 điểm)
	- Tóm tắt

- Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là: IĐ=PĐ/UĐ=3:6=0,5(A)

- Điện trở của dây tóc bóng đèn là: RĐ=UĐ/IĐ=6:0,5=12(
[image: image172.wmf]W

)

- Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
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- Trị số của biến trở là:
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  (Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

0,25

0.25

0,5

       0,5


	 PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG


Ngày soạn :        20/10/2017          
Ngày kiểm tra : 30/10/2017         
	ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT  

Năm học 2017 - 2018

MÔN:      Vật lý          Lớp :9
Thời gian làm bài: 45 phút

Tiết theo PPCT 20


I.  MỤC TIÊU.

1. Kiến thức :

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS từ đầu năm học, từ đó giúp GV phân loại được đối tượng HS để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng HS 

2.Kĩ năng :
 Rèn kĩ năng làm bài viết tại lớp

3.Thái độ: 
Nghiêm túc , trung thực, tự giác khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm


	
	- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
	- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

	- Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

	

	Câu hỏi

Số điểm


	
	3.a

1,5 điểm
	3b
1.5 điểm


	       4
2 điểm


	2 câu
5  điÓm
50%

	2. Công và công suất điện. Định luật Jun - Lenxơ
	- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ(ĐL Ôm)

	- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và sè oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.


	- Vận dụng được công thức 
[image: image175.wmf]P

= U.I, A = 
[image: image176.wmf]P

.t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.

- Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
	
	

	Câu hỏi

Số điểm


	1.a

1,5 điểm
	2a

1 điểm


	1b và 2b

2,5 điểm


	
	2 câu
5 điểm
50%

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	0,5 câu
1,5 điểm

15%
	1 câu

2.5 điểm

25%
	1,5 câu
4 điểm

40%
	1 câu

    2 điểm

20%


	4 câu
10 điÓm
100%


ĐỀ BÀI 
Câu 1( 2,5 điểm)
a, Viết hệ thức và phát biểu định luật Ôm? 

b, Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây đốt nóng của bếp điện  nóng lên tới nhiệt độ cao còn dây nối với bếp thì  hầu như không nóng lên?
Câu 2 (2,5 điểm)
a. Một bóng đèn có ghi 220V-100W? Số ghi đó có ý nghĩa gì?

b.Tính cường độ dòng điện qua bóngvà điện trở của nó khi hoạt động bình thường?

Sử dụng bóng đèn  trên với mạng điện 220V ở gia đình. Tính điện năng mà bóng đèn  tiêu thụ trong 10 phút?

Câu 3 (3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ:

	R1= R2 = 5
[image: image177.wmf]W

, R3=10
[image: image178.wmf]W

, UAB=10V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua cả đoạn mạch và qua điện trở R2?


Câu 4 (2,0 điểm)

	Một bóng đèn có ghi (6V-7,5W). Bóng đèn này mắc nối tiếp với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V. Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
	


IV. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a, - Viết đúng công thức  
[image: image179.wmf]U
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- Giải thích đúng kí hiệu, đơn vị các đại lượng

- Phát biểu đúng định luật Ôm (sgk)

b, Vì dây đốt nóng của bếp điện  làm bằng hợp kim  có điện trở suất lớn, nên điện trở của dây đốt nóng của bếp điện  lớn hơn nhiều so với điện trở của dây nối với bếp điện . Theo định luật Jun-Len xơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn đó. 
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	Câu 2

(2,5 điểm)
	a, Khi đặt vào hai đầu bóng đèn  hiệu điện thế 220V thì bàn là đạt công suất tiêu thụ  100W, khi đó nó hoạt động bình thường.

b, - Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn :   
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    - Điện trở của bàn là: 
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- Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là:

    A=P.t =100.
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	Câu 3

(3 điểm)
	- Tóm tắt

a. 
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Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là 5
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b.Cường độ dòng điện:
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Vậy cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch là 5A và cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 1A.
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	Câu 4

(2 điểm)
	- Tóm tắt

- Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là: IĐ= 
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- Điện trở của dây tóc bóng đèn là: RĐ=
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- Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
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- Trị số của biến trở là:
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 (Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	  Đại Đồng, ngày         tháng        năm 2017

             TỔ CM KÝ DUYỆT
	Đại Đồng, ngày20     tháng 10     năm 2017

NGƯỜI RA ĐỀ


Vũ Văn Cường 

                                                                                               Nguyễn Thị Thư 

Tuần 12
Tiết 22

Ngày soạn : 25/10/2017
Ngày dạy :    6/11/2017
ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức :

Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về  kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương I.

2.Kỹ năng : 

Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương I

3.Thái độ : 

Cẩn thận, nghiêm túc , hợp tác nhóm 

4.Phát triển năng lực : Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có hiệu quả 

Tóm tắt thông tin bằng bản đồ tư duy, bản đồ khái niệm, bảng biểu, sơ đồ khối
II. CHUẨN BỊ :

1. Đối với GV và mỗi nhóm HS

· Câu hỏi tiếp theo trong bài tổng kết chương và các bài tập trong sách bài tập 
III.PHƯƠNG PHÁP 

Hệ thống hóa, khái quát hóa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2’)
2. Kiểm tra bài cũ 

3. Bài mới : Kết hợp trong bài 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	Hoạt động 1: Ôn tập 
(X6, X8K3, K4)(20’)
· GV yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp .
· Lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp .

G: Gọi HS đọc phần chuẩn bị bài ở nhà của mình đối với mỗi câu của phần tự kiểm tra 
· HS trình bày các câu trả lời của phần tự kiểm tra 

· HS khác lắng nghe nhận xét , bổ sung 

· Qua phần trình bày của HS-> GV đánh giá phần chuẩn bị bài ở nhà của HS

? Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song, nối tiếp
Hoạt động 2: Bài tập 
(K4, K3)(20’)
GV cho HS trả lời phần câu hỏi vận dụng từ câu 20.

- Nhận xét, sửa sai, nếu có 

· Hướng dẫn HS trao đổi , nhận xét bài giải của bạn trên bảng .
· H: Nhận xét 

· G: Đưa ra lời giải đúng 

· H: Ghi vở 

· G: Hướng dẫn thảo luận chung . Có thể mỗi phần của câu hỏi , GV gọi 1 HS chữa để cả lớp cùng nhận xét bài và đi đến kết quả đùng 


	I. Ôn tập  
12.      
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13. Thương số 
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, có giá trị càng lớn với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng lớn
14.Khi mắc 2 điện trở nối tiếp , cđ dđ lớn nhất mà chúng chịu được là 1A. Vậy có thể mắc chúng vào HĐT là U = I.(R1+R2) = 1.(30+10) = 40V => D
15. Khi mắc hai điện trở song song.

U1 = I1.R1 = 30.2 = 60V

U2 = I2.R2 = 10.1 = 10V

Vậy HĐT chung là 10V. Chọn A
16.
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17. 
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R1 = 30, R2 = 10. Hoặc R1 = 10, R2 = 30

II. Bài tập:

Câu 20 
a) HĐT giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện 
· Cđ dđ chạy qua dây tải điện là

·  
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· HĐT trên dây tải điện là 

· Uđ​ = I . Rd = 9V

· HĐT giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện :

· Uo = U + Ud = 229V.
b) Tính tiền điện mà khu này phải trả là 

· Trong một tháng khu này tiêu thụ lượng điện năng là 

· A = P . t = 4,95 . 6 . 30 = 891kWh

· Tiền điện mà khu này phải trả trong một tháng là 

· T = 891 . 700 = 623700đ

c) Lượng điện năng hao phí trên dây tải điện trong một tháng là :

Ahf = I2Rt = 36,5kWh

Bài tập : Một ấm điện loại 220V-1100W  được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước . 

a) Tính cường độ dòng điện  chạy qua dây nung 

U0 = U + Ud = 229V

b) Tính tiền điện mà khu này phải trả :

· Trong một tháng khu này tiêu thụ lượng điện năng là :

· A = P.t = 4,95 . 6. 30 = 891KWh

· Tiền điện mà khu này phải trả trong một tháng là :

· T = 891 . 700 = 623700đ.

c) Lượng điện năng hao phí trên dây tải điện trong một tháng là :

Ahf = I2Rt = 36,5KWh




4.Củng cố     (2’)
GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
5.Hướng dẫn về nhà (1’)
· Lưu ý công thức áp dụng 
· Lưu ý dụng cụ đo  
·  Đọc trước bài “Nam châm vĩnh cửu”
Tuần 12 
Tiết 23

Ngày soạn :    25/10/2017
Ngày dạy:       7 /11/2017 

	CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC
NAM CHÂM VĨNH CỬU 


I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

Mô tả được từ tính của nam châm; Biết cách xác định các từ cực Bắc, Nam của nam châm vĩnh cửu; 

Biết được các từ cực loại nào thì hút nhau, loại nào thì đẩy nhau; Mô tả được cấu tạo và giải thích được HĐ của la bàn.

2. Kĩ năng:


- Xác định cực của nam châm.


- Giải thích được hoạt động của la bàn, biết sử dụng la bàn để xác định phương hướng.

3.Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức thu thập thông tin.

4. Phát triển năng lực    :  

    Năng lực thực nghiệm, năng lực tự học(tóm tắt bằng sơ đồ tư duy), năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác 

II. CHUẨN BỊ 
* Đối với GV và mỗi nhóm HS:


- 2 thanh nam châm thẳng, trong đó có một thanh được bọc kín để che phần sơn màu và tên các cực.


- Một ít vụn sắt trộn lẫn vụn gỗ, nhôm, đồng, nhựa xốp.


- 1 nam châm chữ U; 1 kim nam châm đặt trên một mũi nhọn thẳng đứng;  1 la bàn.


- 1 giá thí nghiệm và 1 sợi dây để treo thanh nam châm.

III. PHƯƠNG PHÁP 

Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ôn định tổ chức:




2.  Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


3 .  Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. (2’)
- GV yêu cầu 1 HS đọc mục tiêu chương II (tr.57 - SGK)

 (HS đọc SGK)

- ĐVĐ: Bài đầu tiên chúng ta nhớ lại các đặc điểm của nam châm vĩnh cửu mà ta đã biết từ lớp 5 và lớp 7. (hoặc có thể mở bài như SGK).

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Nhớ lại kiến thức ở lớp 5, lớp 7 về từ tính của nam châm. (10’)
(P8, X8, P3)

- GV tổ chức cho HS nhớ lại kiến thức cũ:

+ Nam châm là vật có đặc điểm gì?

(Thảo luận nhóm trả lời)

+ Dựa vào kiến thức đã biết hãy nêu phương án loại sắt ra khỏi hỗn hợp (sắt, gỗ, nhôm, đồng, nhựa, xốp).

- HD các nhóm tiến hành thí nghiệm câu C1.

(Tiến hành TN trả lời C1)

- Gọi HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

- GV nhấn mạnh lại: Nam châm có tính hút sắt. (lưu ý có HS cho rằng nam châm có thể hút các kim loại).

- Y/c trả lời C2?

(trao đổi trả lời câu C2.)

- Gọi HS đọc kết luận tr.58 và yêu cầu HS ghi lại kết luận vào vở. 

(Đọc KL trong SGK và ghi vào vở)

- Qui ước kí hiệu tên cực từ, đánh dấu bằng màu sơn các cực từ của nam châm.

(Ghi vở)

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự tương tác giữa hai nam châm  (P8, X8, P3)(12’)
- Yêu cầu HS dựa vào hình vẽ 21.3 SGK và các yêu cầu ghi trong câu C3, C4  làm thí nghiệm theo nhóm.

()HS làm thí nghiệm theo nhóm để trả lời câu C3, C4.

- Hướng dẫn HS thảo luận câu C3, C4 qua kết quả thí nghiệm.

(HS tham gia thảo luận trên lớp câu C3, C4.)

- Gọi 1 HS nêu kết luận về tương tác giữa các nam châm qua thí nghiệm ( Yêu cầu ghi vở kết luận.

(Nêu ra KL và ghi vở)

Hoạt động 4: Vận dụng (K3, K4)(15’)
- Yêu cầu HS nêu cấu tạo và hoạt động ( Tác dụng của la bàn.

(HS tìm hiểu về la bàn và trả lời câu C6.)

- Tương tự hướng dẫn HS thảo luận câu C7, C8.

- Với câu C7, GV có thể yêu cầu HS xác định cực từ của các nam châm có trong bộ thí nghiệm. Với kim nam châm (không ghi tên cực) phải xác định cực từ như thế nào?

(Thảo luận trả lời C7)


	I.TỪ tính của nam châm

1. Thí nghiệm

C1: Đặc điểm của nam châm:
- Nam châm hút sắt hay bị sắt hút

- Nam châm có hai cực bắc và nam ...

C2: Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng Nam - Bắc.

+ Khi đã đứng cân bằng trở lại, nam châm vẫn chỉ hướng Nam - Bắc như cũ.

2.Kết luận

                (SGK)

Quy ước:

Bất kì nam châm nào cũng có hai từ cực. 

Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.

II.Tương tác giữa hai nam châm

1. Thí nghiệm

C3: Đưa cực Nam của thanh nam châm lại gần kim nam châm ( Cực Bắc của kim nam châm bị hút về phía cực Nam của thanh nam châm.

C4: Đổi đầu của 1 trong hai nam châm rồi đưa lại gần ( Các cực cùng tên của hai nam châm đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

2.Kết luận: Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau
III.VËn dông:

C5 : Trên xe Tổ Xung Chi có đặt một nam châm

C6: Bộ phận chỉ hướng của la bàn là kim nam châm bởi vì tại mọi vị trí trên Trái Đất (trừ ở hai cực) kim nam châm luôn chỉ hướng Nam - Bắc địa lí.

( La bàn dùng để xác định phương hướng dùng cho người đi biển, đi rừng, xác định hướng nhà ...

C7: Đầu nào của nam châm có ghi chữ N là cực Bắc. Đầu ghi chữ S là cực Nam. Với kim nam châm HS phải dựa vào màu sắc hoặc kiểm tra:


4. Củng cố: (4’)
- GV bổ sung thêm bài tập củng cố sau: Cho hai thanh thép giống hệt nhau, 1 thanh có từ tính. Làm thế nào để phân biệt hai thanh?

- Nếu HS không có phương án trả lời đúng ( GV cho các nhóm tiến hành thí nghiệm so sánh từ tính của thanh nam châm ở các vị trí khác nhau trên thanh ( HS phát hiện được: Từ tính của nam châm tập trung chủ yếu ở hai đầu nam châm. Đó cũng là đặc điểm HS cần nắm được để có thể giải thích được sự phân bố đường sức từ ở nam châm trong bài sau.

5. Hướng dẫn về nhà: (2’)


- Đọc phần "Có thể em chưa biết";  

- Học kĩ bài và làm bài tập 21 (SBT).

HD bài 21.6 : C. Cả hai từ cực
Tuần 13
Tiết 24

Ngày soạn:     6/11/2017
Ngày giảng:  13 /11/2017
	Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường




I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Mô tả được thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện; Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu; Biết cách nhận biết từ trường.

2.Kĩ năng:

Thực hành

3.Thái độ: 
Yêu thích môn học, có ý thức cẩn thận, hợp tác nhóm.
4. Phát triển năng lực    :  
    Năng lực thực nghiệm, năng lực tự học(tóm tắt bằng sơ đồ tư duy), năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác 

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
II. CHUẨN BỊ 
* Đối với GV và mỗi nhóm HS:


2 giá thí nghiệm; 1 nguồn điện 3V hoặc 4,5V; 1 kim nam châm được đặt trên giá, có trục thẳng đứng; 1 công tắc; 1 đoạn dây dẫn bằng constantan dài khoảng 40cm; 5 đoạn dây nối; 1 biến trở;  1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1 . ổn định tổ chức:

 

2 . Kiểm tra bài cũ(2’)
HS lên bảng chữa bài tập 21.2; 21.3 từ kết quả đó nêu các đặc điểm của nam châm.

4. Bài mới:

 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Phát hiện tính chất từ của dòng điện (P8, P9 ,X8)(14’)
- Yêu cầu HS nghiên cứu cách bố trí thí nghiệm trong hình 22.1 (tr.81-SGK). 

(HS nghiên cứu thí nghiệm hình 22.1)

- Gọi HS nêu mục đích thí nghiệm, cách bố trí, tiến hành thí nghiệm. 

- (nêu mục đích thí nghiệm, cách bố trí và tiến hành thí nghiệm)

- Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm, quan sát để trả lời câu hỏi C1. 

(Tiến hành thí nghiệm theo nhóm, sau đó trả lời câu hỏi C1)

- Thí nghiệm đó chứng tỏ điều gì?

- GV thông báo KL

Hoạt động 3: Tìm hiểu từ trường 
(P8, P9 ,X8)(13’)
- Gọi HS nêu phương án kiểm tra ( Thống nhất cách tiến hành thí nghiệm.

(HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm để trả lời câu hỏi C2)

- Yêu cầu các nhóm chia các bạn trong nhóm làm đôi, một nửa tiến hành thí nghiệm với dây dẫn có dòng điện, một nửa tiến hành với thanh nam châm ( Thống nhất trả lời câu hỏi C3

-(HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm để trả lời câu hỏi C3)

- Thí nghiệm chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có gì đặc biệt?

(Cá nhân HS trả lời câu hỏi)

Nội dung tích hợp
GV: Nêu các biện pháp để bảo vệ môi trường?
HS: Thảo luận, cử đại diện trả lời

Hoạt động 4: Tìm hiểu cách nhận biết từ trường (P1, P8, P9 ,X8)(5’)
GV thông báo cách nhận biết từ trường dùng kim nam châm (nam châm thử)

(Ghi vở )

Hoạt động 5: Vận dụng 
(K4, K3)(7’)
- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C4 ( Cách nhận biết từ trường.

(Cá nhân HS trả lời câu hỏi)

- Tương tự với câu C5, C6.

(Cá nhân HS trả lời câu hỏi C5, C6)
	I.Lực từ

1. Thí nghiệm

C1: Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn ( Kim nam châm bị lệch đi. Khi ngắt dòng điện ( Kim nam châm lại trở về vị trí cũ.

2. Kết luận: Dòng điện gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ.

II.TỪ trường

1. Thí nghiệm

C2: Khi đưa kim nam châm đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh thanh nam châm ( Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc địa lí.

C3: ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay, kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.

- Thí nghiệm đó chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. 

- HS nêu kết luận, ghi vở:

2. Kết luận:
- Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường.
- Nam châm hoặc dòng điện có khả năng tác dụng lực từ nên nam châm đặt gần nó.

- Các kiến thức về môi trường: 

+ Trong không gian từ trường và điện trường tồn tại trong một trường thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. 

+ Các sóng radio, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia gamma cũng là sóng điện từ. Các sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng. Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sóng.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Xây dựng các trạm phát sóng điện từ xa khu dân cư.

+ Sử dụng điện thoại di động hợp lí, đúng cách; không sử dụng điện thoại di động để đàm thoại quá lâu (hàng giờ) để giảm thiểu tác hại của sóng điện từ đối với cơ thể, tắt điện thoại khi ngủ hoặc để xa người.

+ Giữ khoảng cách giữa các trạm phát sóng phát thanh truyền hình một cách thích hợp.

+ Tăng cường sử dụng truyền hình cáp, điện thoại cố định; chỉ sử dụng điện thoại di động khi thật cần thiết.
3- Cách nhận biết từ trường

           (SGK)
III. Vận dụng:

C4: Để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ta đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.

C5: Đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam - Bắc  chứng tỏ xung quanh Trái Đất có từ trường.

C6: Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Nam - Bắc. Chứng tỏ không gian xung quanh nam châm có từ trường.


4. Củng cố: (2’)
       GV thông báo: Thí nghiệm này được gọi là thí nghiệm Ơ-xtét do nhà bác học Ơ-xtét tiến hành năm 1820. Kết quả của thí nghiệm mở đầu cho bước phát triển mới của điện từ học thế kỉ 19 và 20.

5. Hướng dẫn về nhà: (2’)
    -  Học bài,  làm bài tập 22 (SBT).

              - HD bài 22.9 : A
Tuần 13 
Tiết 25
Ngày soạn:    6/11/2017
Ngày dạy :   14/11/2017
	                                      Từ phổ - Đường sức từ 



I.Mục tiêu

1. Kiến thức:


- Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.


- Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều các đường sức từ của thanh nam châm.

2. Kĩ năng: Nhận biết cực của nam châm, vẽ đường sức từ đúng cho nam châm thẳng, nam châm chữ U.

3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, khéo léo trong thao tác thí nghiệm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
II. CHUẨN BỊ 
- Đối với mỗi nhóm HS:


- 1 thanh nam châm thẳng


- 1 tấm nhựa trong cứng


- 1 ít mạt sắt


- 1 bút dạ


- Một số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng

- GV: Một bộ thí nghiệm đường sức từ (trong không gian)
III. PHƯƠNG PHÁP 

Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm

IV. hoạt động dạy học

1. Ôn định tổ chức:

 


2.  Kiểm tra bài cũ(5’)
GV gọi 2 HS lên bảng:

+ HS1: Nêu đặc điểm của nam châm? Chữa bài tập 22.1; 22.2.

+ HS2: Chữa bài tập 22.3 và 22.4. Nhắc lại cách nhận biết từ trường.


3 .  Bài mới:

Hoạt động 1: ĐVĐ(1’)
 Bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy từ trường. Vậy làm thế nào để có thể hình dung ra từ trường và nghiên cứu từ tính của nó một cách dễ dàng, thuận lợi? ( Bài mới.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Thí nghiệm tạo từ phổ của thanh nam châm (P8, X8, K3)(15’)
- Yêu cầu HS tự nghiên cứu phần thí nghiệm ( Gọi 1, 2 HS nêu: Dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.

- GV giao dụng cụ thí nghiệm theo nhóm, yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm.
 Lưu ý mạt sắt dàn đều,  không để mạt sắt quá dày từ phổ sẽ rõ nét. Không được đặt nghiêng tấm nhựa so với bề mặt của thanh nam châm.

- Yêu cầu HS so sánh sự sắp xếp của mạt sắt với lúc ban đầu chưa đặt lên nam châm và nhận xét độ mau, thưa của các mạt sắt ở các vị trí khác nhau.

- Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi C1.

GV lưu ý để HS nhận xét đúng thì HS vẽ đường sức từ sẽ chính xác.

- GV thông báo kết luận SGK.

* Chuyển ý: Dựa vào hình ảnh từ phổ, ta có thể vẽ đường sức từ để nghiên cứu từ trường. Vậy đường sức từ được vẽ như thế nào?

Hoạt động 3: Vẽ và xác định chiều đường sức từ (P8, X8, K3)(12’)
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm nghiên cứu phần a) hướng dẫn trong SGK.

- GV thu bài vẽ biểu diễn đường sức từ của các nhóm, hướng dẫn thảo luận chung cả lớp để có đường biểu đúng như hình 23.2.

- GV lưu ý sửa sai cho HS vì HS thường hay vẽ sai như sau: Vẽ các đường sức từ cắt nhau, nhiều đường sức từ xuất phát từ một điểm, độ mau thưa đường sức từ chưa đúng ...

- GV thông báo: Các đường liền nét mà các em vừa vẽ được gọi là đường sức từ. 

- Tiếp tục hướng dẫn HS làm thí nghiệm như hướng dẫn ở phần b) và trả lời câu hỏi C2.

- GV thông báo chiều qui ước của đường sức từ ( Yêu cầu HS dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ vừa vẽ được.

- Dựa vào hình vẽ trả lời câu C3.

- Gọi HS nêu đặc điểm đường sức từ của thanh nam châm, nêu chiều qui ước của đường sức từ.

- GV thông báo cho HS biết qui ước vẽ độ mau, thưa của các đường sức từ biểu thị cho độ mạnh, yếu của từ trường tại mỗi điểm.

Hoạt động 4: Vận dụng (10’)(K3, K4)
C4: Yêu cầu HS làm thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm chữ U, từ đó nhận xét đặc điểm đường sức từ của nam châm chữ U ở giữa 2 cực và bên ngoài nam châm.

- Yêu cầu HS vẽ đường sức từ của nam châm chữ U vào vở, dùng mũi tên đánh dấu chiều của đường sức từ. 

HS làm thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm chữ U tương tự như thí nghiệm với nam châm thẳng. Từ hình ảnh từ phổ, cá nhân HS trả lời câu hỏi C4.

- GV kiểm tra vở của 1 số HS nhận xét những sai sót để HS sửa chữa nếu sai.

- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C5, C6.

(bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực thực nghiệm P8, K3)
Với câu C6, cho HS các nhóm kiểm tra lại hình ảnh từ phổ bằng thực nghiệm.


	I.TỪ phổ

1.Thí nghiệm

- HS đọc phần 1. Thí nghiệm ( Nêu dụng cần thiết, cách tiến hành thí nghiệm.

- Làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát trả lời câu C1.

- HS thấy được: Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa.

2.Kết luận

- HS ghi kết luận vào vở.

II. Đường sức từ

1.Vẽ và xác định chiều đường sức từ.

- HS làm việc theo nhóm, dựa vào hình ảnh các đường mạt sắt, vẽ các đường sức từ của nam châm thẳng.

- Tham gia thảo luận chung cả lớp ( Vẽ đường biểu diễn đúng vào vở.

- HS làm việc theo nhóm xác định chiều đường sức từ và trả lời câu hỏi C2: Trên mỗi đường sức từ, kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định.

- HS ghi nhớ qui ước chiều đường sức từ, dùng mũi tên đánh dấu chiều đường sức từ vào hình vẽ trong vở. 1 HS lên bảng vẽ và xác định chiều đường sức từ của nam châm.

C3: Bên ngoài thanh nam châm, các đường sức từ đều có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.

2. Kết luận

- HS nêu và ghi nhớ được đặc điểm  đường sức từ của nam châm thẳng và chiều qui ước của đường sức từ, ghi vở.

III. Vận dụng

C4:

+ ở khoảng giữa hai cực của nam châm chữ U, các đường sức từ gần như song song với nhau.

+ Bên ngoài là những đường cong nối 2 cực nam châm.

- Vẽ và xác định chiều đường sức từ của nam châm chữ U vào vở.

- Cá nhân HS hoàn thành cầu C5, C6 vào vở.

C5: Đường sức từ có chiều đi ra ở cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm vì vậyđầu B của thanh nam châm là cực Nam.

C6: HS vẽ được đường sức từ thể hiện có chiều đi từ cực Bắc của nam châm bên trái sang cực Nam của nam châm bên phải.


4. Củng cố: (1’)
- Cuối cùng GV có thể làm thí nghiệm cho HS quan sát từ phổ của nam châm trong không gian (nếu có bộ thí nghiệm này), thông báo xung quanh nam châm có từ trường do đó đường sức từ có ở mọi phía của nam châm chứ không phải chỉ nằm trên một mặt phẳng. Đường sức từ không phải là đường có thật trong không gian mà người ta chỉ dùng đường sức từ để nghiên cứu từ trường.

- Yêu cầu HS đọc mục "Có thể em chưa biết".
5. Hướng dẫn về nhà:  (1’)
- Học bài

- Làm bài tập 23 (SBT).
HD bài 23.9: B

Tuần 14 
Tiết 26







Ngày soạn:  14/11/2017
Ngày dạy :   21/11/2017
	     Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua




I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm thẳng.

- Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện và ngược lại. 

2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng vẽ hình biểu diễn các đường sức của từ trường.

3. Thái độ: 
5. Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.
6. Phát triển năng lực : 
Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
II. CHUẨN BỊ 
* Đối với GV và mỗi nhóm HS:


- 1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn.


- 1 nguồn điện 6V.


- 1 ít mạt sắt.

-1 công tắc, 3 đoạn dây dẫn.

- 1 bút dạ
III. PHƯƠNG PHÁP 

Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ôn định tổ chức:

 

2.  Kiểm tra bài cũ(5’)
GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu hs làm  bài tập sau: 

BT1: Có A, B là 2 từ cực của 2 NC thẳng và các đường sức từ của chúng

A là cực Bắc của thanh NC bên trái. Hãy cho biết B là cực nào của 

NC bên phải. Vẽ các mũi tên chỉ chiều của các đường sức từ.

BT2: Có C, D là hai từ  cực của 2 thanh NC và các đường sức từ của chúng

C là cưc Nam của NC bên trái. Hãy xác định từ cực D? Vẽ các mũi 

tên chỉ chiều của các đường sức từ.

2. Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (Như SGK) (2’)

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua.(14’)(K3, P8, X8)
- GV: Gọi HS nêu cách tạo ra để quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với những dụng cụ đã phát cho các nhóm.

(Cho dòng điện chạy qua ống dây, gõ nhẹ tấm nhựa.)

- Yêu cầu làm thí nghiệm tạo từ phổ của ống dây có dòng điện theo nhóm, quan sát từ phổ bên trong và bên ngoài ống dây để trả lời câu hỏi C1. 

 (làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát từ phổ và thảo luận trả lời câu C1.)

- Gọi HS trả lời câu C2 Và C3?

 (Cá nhân HS hoàn thành)

- Từ kết quả thí nghiệm ở câu C1, C2, C3 chúng ta rút ra được kết luận gì về từ phổ, đường sức từ và chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây?

(trao đổi trên lớp để rút ra kết luận).

- Gọi 1, 2 HS đọc lại phần 2 kết luận trong SGK.

Hoạt động 3: Tìm hiểu qui tắc nắm tay phải   (12’)(K3, P8)
GV: Từ trường do dòng điện sinh ra, vậy chiều của đường sức từ có phụ thuộc vào chiều dòng điện hay không? Làm thế nào để kiểm tra ®ược  điều đó?

(nêu dự đoán, và cách kiểm tra sự phụ thuộc của chiều đường sức từ vào chiều của dòng điện.)

- Tổ chức cho HS làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán theo nhóm và hướng dẫn thảo luận kết quả thí nghiệm ( Rút ra kết luận.

(HS tiến hành thí nghiệm kiểm tra theo nhóm và rút ra KL)

- GVđưa ra qui tắc nắm tay phải giúp ta xác định chiều đường sức ở trong lòng ống dây 
(Ghi quy tắc vào vở)

Hoạt động 4: Vận dụng (9’)

(K3, P8, P9)
-Vận dụng hoàn thành câu C4, C5, C6.

Cá nhân HS hoàn thành C4, C5, C6)
	I.TỪ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

1.Thí nghiệm

C1:+ Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm giống nhau.

+ Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

C2: Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

C3: Dựa vào thông báo của GV, HS xác định cực từ của ống dây có dòng điện trong thí nghiệm.

2.Kết luận:

                   (SGK)

II.Qui tắc nắm tay phải

1.Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?

Kết luận: 

Chiều đường sức từ của dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

2.Qui tắc nắm tay phải

(SGK /tr.66)

III. Vận dụng:

C4:Đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc

C5:Kim n/c sai là kim số 5

C6: Đầu A là cực Bắc, đầu B là cực Nam


4. Củng cố: (2’)
 - Cho HS đọc phần "Có thể em chưa biết".

Nêu quy tắc nắm tay phải?

- So sánh tử phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm?

5. Hướng dẫn về nhà: (1’)

- Học thuộc qui tắc nắm tay phải, vận dụng thành thạo qui tắc.


- Làm bài tập 24 (SBT).

Tuần 14
Tiết 27
Ngày soạn:  15/11/2017
Ngày dạy:    25/11/2017
	                     sự nhiễm từ của sắt và thép – nam châm điện




I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Mô tả được TN về sự nhiễm từ của sắt, thép.

- Biết và giải thích được vì sao lõi sắt non dùng để chế tạo nam châm điện còn thép dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu. 

- Nêu được 2 cách làm tăng lực từ của NC điện tác dụng lên 1 vật là tăng cường độ dòng điện đi qua các vòng dây và tăng số vòng dây của ống dây.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận. 

3. Thái độ:
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
II.CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Tranh cần cẩu điện hoặc nam châm điện đang hút các vật bằng sắt thép.

- Mỗi nhóm hs: 

- Một BTN, Ampe kế 1 chiều, khoá K, biến trở con chạy, la bàn loại to, cuộn dây 200-400 V (máy biến thế)

- Một ít đinh sắt, lõi sắt non, lõi sắt chữ I. Một số đoạn dây dẫn, bảng điện, giá thí nghiệm.
III. PHƯƠNG PHÁP 

Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ôn định tổ chức:

 

2.  Kiểm tra bài cũ: (5’)
Yêu cầu hs làm  bài tập sau: Cạnh một ống dây người ta treo một thanh nam châm thẳng bằng một sợi dây dẻo. Thanh NC đứng CB ở vị trí như  hình vẽ bên. C và D là hai cực của 1 nguồn điện.

a) Khi ta nối A với C và B với D thì vị trí thanh NC sẽ ntn?

b) Khi ta nối A với D và B với C thì vị trí thanh NC sẽ ntn?

c) Khi ngắt mạch điện, vị trí thanh NC sẽ ntn?

3 .Bài mới:
1- Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)

Đưa tranh vẽ nam châm điện (cần cẩu điện) giới thiệu, nhờ nam châm điện mà người ta có thể thu gom "rác kim loại" một cách dễ dàng, vậy nam châm điện được tạo ra ntn? Nó có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu. Chúng ta cùng học bài hôm nay. 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép (10’)(P8, X8)
- GV yêu cầu cá nhân HS quan sát hình 25.1, đọc SGK mục 1. thí nghiệm tìm hiểu mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.

(quan sát hình 25.1, nghiên cứu mục 1 SGK nêu được: mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.)

- Sau khi GV cho HS thảo luận về mục đích thí nghiệm, cách bố trí và tiến hành thí nghiệm ( Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm.

 Bố trí và tiến hành TN
- GV yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

Đại diện báo cáo kết quả TN
Nội dung tích hợp

GV : Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường ?

HS : Thảo luận, cử đại diện trả lời

Hoạt động 3 : Làm TN khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây, sự nhiễm từ của sắt non và thép có gì khác nhau -> Rút ra kết luận về sự nhiễm từ của sắt thép .

- Tương tự

- Yêu cầu tiến hành thí nghiệm hình 25.2 theo nhóm. 

HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm qua việc trả lời câu C1.

Đại diện các nhóm trình bày câu C1
 Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.

- Qua thí nghiệm 25.1 và 25.2, rút ra kết luận gì?

(Thảo luận đưa ra KL)

Hoạt động 4: Tìm hiểu nam châm điện (5’)(K3, X8)
- GV yêu cầu HS làm việc với SGK để trả lời câu C2.

(K3 )

(Cá nhân HS đọc SGK, kết hợp quan sát hình 25.3)

- Yêu cầu cá nhân HS trả lời câu hỏi C3. 

(bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề K3)

(Cá nhân HS hoàn thành câu C3.)Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp, yêu cầu so sánh có giải thích

Hoạt động 5 : Vận dụng (K3, K4)
- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C4, C5 vào vở.

(bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề K3)

(Cá nhân HS hoàn thành câu C4, C5 vào vở.)


	I .Sự nhiễm từ của sắt, thép

1. Thí nghiệm

- Đặt lõi sắt non hoặc thép vào trong lòng ống  dây, đóng công tắc K, quan sát và nhận xét góc lệch của kim nam châm so với trường hợp trước.

- Quan sát, so sánh góc lệch của kim nam châm trong các trường hợp.

KQ: Lõi sắt hoặc thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện.

- Sắt, thép, niken, coban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Trong các nhà máy cơ khí, luyện kim có nhiều các bụi, vụn sắt, việc sử dụng các nam châm điện để thu gom bụi, vụn sắt làm sạch môi trường là một giải pháp hiệu quả.

+ Loài chim bồ câu có một khả năng đặc biệt, đó là có thể xác định được phương hướng chính xác trong không gian. Sở dĩ như vậy bởi vì trong não bộ của chim bồ câu có các hệ thống giống như la bàn, chúng được định hướng theo từ trường trái đất. Sự định hướng này có thể bị đảo lộn nếu trong môi trường có quá nhiều nguồn phát sóng điện từ. Vì vậy, bảo vệ môi trường tránh ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ là góp phần bảo vệ thiên nhiên.

2.Kết luận

+ Lõi sắt hoặc lõi thép lam tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện.

+ Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính.

- HS ghi kết luận vào vở.

II. Nam châm điện

C2: + Cấu tạo: Gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non.

+ Các con số (1000 - 1500) ghi trên ống dây cho biết ống dây có thẻ sử dụng với số vòng dây khác nhau tùy theo cách chọn để nối hai đầu ống dây với nguồn điện. Dòng chữ 1A - 22( cho biết ống dây được dùng với dòng điện cường độ 1A, điện trở của ống dây là 22 (.

- Nghiên cứu phần thông báo của mục II để thấy được có thể tăng lực từ của nam châm điện bằng các cách sau:

+ Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.

+ Tăng số vòng của ống dây.

C3:

Nam châm b mạnh hơn a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.
III. Vận dụng:

C4: Khi chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì mũi kéo bị nhiễm từ và trở thành một nam châm. Vì kéo được làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, nó vẫn giữ được từ tính lâu dài.

C5: Muốn nam châm điện mất hết từ tính ta chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm.

để tìm hiểu cách khác (ngoài 2 cách đã học) để có thể tăng lực từ của nam châm điện.

C6: Lợi thế của nam châm điện:

- Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

- Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.

- Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.


4. Củng cố : 

- GV yêu cầu HS đọc phần "Có thể em chưa biết" để tìm hiểu thêm cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

Cá nhân HS đọc phần "Có thể em chưa biết"

5. Hướng dẫn về nhà: 

- Học và làm bài tập 25 (SBT)
Bài 25.3, GV có thể cho HS quan sát thí nghiệm cụ thể hình 25.2 (SBT). 
· Yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở bài tập.

Tuần 15
Tiết 28







Ngày soạn:    24/11/2017
Ngày giảng:  1/12/2017
	 ứng dụng của nam châm



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của  nam châm trong rơle điện từ, chuông báo động.

- Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kỹ thuật. 

2.Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận. 

3.Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác
II.CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Tranh vẽ hình 26.2, 26.3. Chuông điện.

- Mỗi nhóm hs: 

- Một BTN, khoá K, biến trở con chạy, một nam châm chữ U, một ống dây, một bảng điện, 1 giá thí nghiệm. Một ampe kế.
III. PHƯƠNG PHÁP 

Thực nghiệm. vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức:

 

2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
	BT1: Cho hình vẽ bên, hãy xác định tên các cực của NC treo trên sợi dây.


	

	Cho hình vẽ bên. Biết ống dây và vòng dây đang đẩy nhau. Xác định chiều dòng điện trong ống dây
	

	BT2: Cho các yếu tố sau. 1. Khoảng cách giữa các vòng dây.
2. Số vòng dây.
3. Đường kính của dây dẫn. 4. Bản chất của vật liệu làm lõi.

5. Cường độ dòng điện.

Hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến lực hút của nam châm điện.

A. 2,4,5.

     B. 1,3.
          C. 1,2,4,5.


D. 2,3,4


3.Bài mới: 

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2’)

GV: Làm TN với chuông điện. NC được chế tạo không mấy khó khăn và ít tốt kém nhưng lại có vai trò và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như kỹ thuật. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ứng dụng của NC
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của loa điện (P8, X8, K3)(12’)
. GV: Yêu cầu hs nghiên cứu mục a) trong sgk và hình vẽ 26.1. Gọi hs nêu các dụng cụ cần dùng cho TN.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Đại diện 1 hs nêu các dụng cụ cần dùng
GV: Y/c hs lắp mạch điện theo sơ đồ và tiến hành TN theo nhóm. Theo dõi các nhóm mắc mạch điện. 

HS: Tiến hành làm việc nhóm, lắp mạch điện theo sơ đồ. Quan sát hiện tượng xảy ra
Lưu ý: Khi treo ống dây phải lồng vào một cực của nam châm chữ U, khi di chuyển con chạy của biến trở phải nhanh và dứt khoát. 

GV: Có hiện tượng gì xảy ra với ống

dây trong 2 trường hợp ?

HS: Cử đại diện trả lời
GV: Nếu đổi chiều dòng điện hoặc đổi cực của nam châm thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Và làm TN

HS: quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi

Gv chốt lại 

HS: Ghi KL vào vở

GV: Hướng dân hs tìm hiểu cấu tạo của loa điện. Yêu cầu hs quan sát hình 26.2 chỉ ra các bộ phận chính của loa điện. 

HS: Nghiên cứu sgk đại diện 1 hs trả lời
GV: Quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh diễn ra ntn? 

(bồi dưỡng năng lực thực nghiệm, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề P8, X8,K3)

HS: Thảo luận, cử đại diện đứng tại chỗ phát biểu

Hoạt động 3 : Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của rơ le điện tõ.(P8, X8)(12’)
GV: Yêu cầu hs đọc sgk nghiên cứu hình 26.3.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk, tìm hiểu sơ đồ hình 26.3
GV : Rơ le điện từ là gì? Hãy chỉ ra các bộ phận chủ yếu của rơle điện từ, tác dụng của mỗi bộ phận. 

HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Yêu cầu hs đọc và thảo luận nhóm trả lời C1.

HS: Đọc và thảo luận trả lời C1
Hoạt động 4 : Vận dụng (K3, K4, P8, X8)
(8’)

GV: Yêu cầu hs làm C3, C4. Thảo luận trên lớp => giáo viên chữa ra đáp án câu trả lời chính xác.

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4.


	I. Loa điện:

1.Nguyên tắc hoạt động của loa điện

a.Thí nghiệm: 

- Dụng cụ:

- Tiến hành: 

+ Mắc mạch điện theo sơ đồ.

+ Quan sát ống dây trong 2 trường hợp: khi cho dòng điện chạy qua ống dây và khi cho cường độ dòng điện qua ống dây thay đổi.

b.KÕt luận: sgk.

2. Cấu tạo của loa điện

Gồm: 1 ống dây L, 1 nam châm mạnh E, 1 màng loa M.

II. Rơ le điện từ:

1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ.

- Rơ le điện từ là thiết bị tự động đóng ngắt mạch điện.

- Cấu tạo: bộ phận chủ yếu là một nam châm điện và một thanh sắt non.

- Cơ chế hoạt động: Khi đóng khoá K có dòng điện do mạch điện 1 cung cấp chạy trong cuộn dây của NC điện  làm cho NC hút thanh sắt xuống chạm vào thanh sắt phía dưới. Mạch điện của động cơ M được đóng mạch và có dòng điện do mạch 1 cung cấp chạy qua đ/c M làm đ/c hoạt động.

2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ.

Học sinh tự tìm hiểu(không dạy)

III. Vận dụng

- C3:Được, Vì khi đưa nam châm lại gần vị trí có mạt sắt, n/c sẽ tự động hút mạt sắt ra khỏi mắt.

- C4:Khi dòng điện qua động cơ vượt quá mức cho phép, tác dụng từ của n/c điện mạnh lên, thắng lực đàn hồi của lò xo và hút chặt lấy thanh sắt S làm cho mạch điện tự động ngắt.


4. Củng cố(3’)
- Nêu những ứng dụng của nam châm trong thực tế

- Nêu cấu tạo và hoạt động của loa điện

-Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của rơle điện từ

5. Hướng dẫn chuẩn bị bài(3’)
- Học thuộc ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết.

- Làm BT 26.1 -> 26.4  trong sbt vật lý.
- HD bài 26.3 : a)Phụ thuộc vào số vòng dây của ống dây và độ lớn của cđ dđ qua ống dây.

b)Kim của bàn là sẽ nằm dọc theo các đường  sức từ bên trong ống dây, có nghĩa là nằm vuông góc với dây dẫn trên bề mặt hộp

- Đọc trước sgk bài 27 - Lực điện từ.
Tuần 15





Tiết 29
Ngày soạn:  19/11/2015
Ngày giảng:  26/11, 27/11 

	                                       Từ phổ - Đường sức từ 




I. Mục tiêu

1. Kiến thức:


- Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.


- Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều các đường sức từ của thanh nam châm.

2. Kĩ năng: 
Nhận biết cực của nam châm, vẽ đường sức từ đúng cho nam châm thẳng, nam châm chữ U.

3.Thái độ: 
Trung thực, cẩn thận, khéo léo trong thao tác thí nghiệm.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
* Đối với mỗi nhóm HS:


- 1 thanh nam châm thẳng


- 1 tấm nhựa trong cứng


- 1 ít mạt sắt


- 1 bút dạ


- Một số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng

* GV: Một bộ thí nghiệm đường sức từ (trong không gian)

III.TỔ chức hoạt động dạy học

1 . ổn định tổ chức:

 

2 . Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 2 HS lên bảng:

+ HS1: Nêu đặc điểm của nam châm? Chữa bài tập 22.1; 22.2.

+ HS2: Chữa bài tập 22.3 và 22.4. Nhắc lại cách nhận biết từ trường.


3 .  Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập 
Bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy từ trường. Vậy làm thế nào để có thể hình dung ra từ trường và nghiên cứu từ tính của nó một cách dễ dàng, thuận lợi? ( Bài mới.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Thí nghiệm tạo từ phổ của thanh nam châm (15’)
- Yêu cầu HS tự nghiên cứu phần thí nghiệm ( Gọi 1, 2 HS nêu: Dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.

- GV giao dụng cụ thí nghiệm theo nhóm, yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm. Lưu ý mạt sắt dàn đều,  không để mạt sắt quá dày từ phổ sẽ rõ nét. Không được đặt nghiêng tấm nhựa so với bề mặt của thanh nam châm.

- Yêu cầu HS so sánh sự sắp xếp của mạt sắt với lúc ban đầu chưa đặt lên nam châm và nhận xét độ mau, thưa của các mạt sắt ở các vị trí khác nhau.

- Gọi đại diện các nhóm trả lời câu hỏi C1. GV lưu ý để HS nhận xét đúng thì HS vẽ đường sức từ sẽ chính xác.

- GV thông báo kết luận SGK.

* Chuyển ý: Dựa vào hình ảnh từ phổ, ta có thể vẽ đường sức từ để nghiên cứu từ trường. Vậy đường sức từ được vẽ như thế nào?

Hoạt động 3: Vẽ và xác định chiều đường sức từ (12’)
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm nghiên cứu phần a) hướng dẫn trong SGK.

- GV thu bài vẽ biểu diễn đường sức từ của các nhóm, hướng dẫn thảo luận chung cả lớp để có đường biểu đúng như hình 23.2.

- GV lưu ý sửa sai cho HS vì HS thường hay vẽ sai như sau: Vẽ các đường sức từ cắt nhau, nhiều đường sức từ xuất phát từ một điểm, độ mau thưa đường sức từ chưa đúng ...

- GV thông báo: Các đường liền nét mà các em vừa vẽ được gọi là đường sức từ. 

- Tiếp tục hướng dẫn HS làm thí nghiệm như hướng dẫn ở phần b) và trả lời câu hỏi C2.

- GV thông báo chiều qui ước của đường sức từ ( Yêu cầu HS dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ vừa vẽ được.

- Dựa vào hình vẽ trả lời câu C3.

- Gọi HS nêu đặc điểm đường sức từ của thanh nam châm, nêu chiều qui ước của đường sức từ.

- GV thông báo cho HS biết qui ước vẽ độ mau, thưa của các đường sức từ biểu thị cho độ mạnh, yếu của từ trường tại mỗi điểm.

Hoạt động 4: Vận dụng (8’)
C4: Yêu cầu HS làm thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm chữ U, từ đó nhận xét đặc điểm đường sức từ của nam châm chữ U ở giữa 2 cực và bên ngoài nam châm.

- Yêu cầu HS vẽ đường sức từ của nam châm chữ U vào vở, dùng mũi tên đánh dấu chiều của đường sức từ. 

HS làm thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm chữ U tương tự như thí nghiệm với nam châm thẳng. Từ hình ảnh từ phổ, cá nhân HS trả lời câu hỏi C4.

- GV kiểm tra vở của 1 số HS nhận xét những sai sót để HS sửa chữa nếu sai.

- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C5, C6.

Với câu C6, cho HS các nhóm kiểm tra lại hình ảnh từ phổ bằng thực nghiệm.


	I.TỪ phổ

1.Thí nghiệm

- HS đọc phần 1. Thí nghiệm ( Nêu dụng cần thiết, cách tiến hành thí nghiệm.

- Làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát trả lời câu C1.

- HS thấy được: Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa.

2.Kết luận

- HS ghi kết luận vào vở.
II.Đường sức từ

1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ.

- HS làm việc theo nhóm, dựa vào hình ảnh các đường mạt sắt, vẽ các đường sức từ của nam châm thẳng.

- Tham gia thảo luận chung cả lớp ( Vẽ đường biểu diễn đúng vào vở.

- HS làm việc theo nhóm xác định chiều đường sức từ và trả lời câu hỏi C2: Trên mỗi đường sức từ, kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định.

- HS ghi nhớ qui ước chiều đường sức từ, dùng mũi tên đánh dấu chiều đường sức từ vào hình vẽ trong vở. 1 HS lên bảng vẽ và xác định chiều đường sức từ của nam châm.

C3: Bên ngoài thanh nam châm, các đường sức từ đều có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.

2.Kết luận

- HS nêu và ghi nhớ được đặc điểm  đường sức từ của nam châm thẳng và chiều qui ước của đường sức từ, ghi vở.
III. Vận dụng
C4:

+ ở khoảng giữa hai cực của nam châm chữ U, các đường sức từ gần như song song với nhau.

+ Bên ngoài là những đường cong nối 2 cực nam châm.

- Vẽ và xác định chiều đường sức từ của nam châm chữ U vào vở.

- Cá nhân HS hoàn thành cầu C5, C6 vào vở.

C5: Đường sức từ có chiều đi ra ở cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm vì vậyđầu B của thanh nam châm là cực Nam.

C6: HS vẽ được đường sức từ thể hiện có chiều đi từ cực Bắc của nam châm bên trái sang cực Nam của nam châm bên phải.


4. Củng cố: 
- Cuối cùng GV có thể làm thí nghiệm cho HS quan sát từ phổ của nam châm trong không gian (nếu có bộ thí nghiệm này), thông báo xung quanh nam châm có từ trường do đó đường sức từ có ở mọi phía của nam châm chứ không phải chỉ nằm trên một mặt phẳng. Đường sức từ không phải là đường có thật trong không gian mà người ta chỉ dùng đường sức từ để nghiên cứu từ trường.

- Yêu cầu HS đọc mục "Có thể em chưa biết".
5. Hướng dẫn về nhà:  
- Học bài

- Làm bài tập 23 (SBT).

Tuần 14
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Ngày soạn:  16 /11/2016 

Ngày dạy:  23/11, 26/11
	Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua




I.Mục tiêu

1. Kiến thức:


- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm thẳng.

- Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện và ngược lại. 

2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng vẽ hình biểu diễn các đường sức của từ trường.

3.Thái độ: 
Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
* Đối với GV và mỗi nhóm HS:


- 1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn.


- 1 nguồn điện 6V.


- 1 ít mạt sắt.

-1 công tắc, 3 đoạn dây dẫn.

- 1 bút dạ

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

A . ổn định tổ chức:

 

B.  Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu hs làm  bài tập sau: 

BT1: Có A, B là 2 từ cực của 2 NC thẳng và các đường sức từ của chúng

A là cực Bắc của thanh NC bên trái. Hãy cho biết B là cực nào của 

NC bên phải. Vẽ các mũi tên chỉ chiều của các đường sức từ.

BT2: Có C, D là hai từ  cực của 2 thanh NC và các đường sức từ của chúng

C là cưc Nam của NC bên trái. Hãy xác định từ cực D? Vẽ các mũi 

tên chỉ chiều của các đường sức từ.


C . Bài mới:

1- Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (Như SGK) (5’)
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua.(15’)
- GV: Gọi HS nêu cách tạo ra để quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với những dụng cụ đã phát cho các nhóm.

(Cho dòng điện chạy qua ống dây, gõ nhẹ tấm nhựa.)

- Yêu cầu làm thí nghiệm tạo từ phổ của ống dây có dòng điện theo nhóm, quan sát từ phổ bên trong và bên ngoài ống dây để trả lời câu hỏi C1. 

(làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát từ phổ và thảo luận trả lời câu C1.)

- Gọi HS trả lời câu C2 Và C3?

(Cá nhân HS hoàn thành)

- Từ kết quả thí nghiệm ở câu C1, C2, C3 chúng ta rút ra được kết luận gì về từ phổ, đường sức từ và chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây?

(trao đổi trên lớp để rút ra kết luận).

- Gọi 1, 2 HS đọc lại phần 2 kết luận trong SGK.

Hoạt động 3: Tìm hiểu qui tắc nắm tay phải   (12’)
GV: Từ trường do dòng điện sinh ra, vậy chiều của đường sức từ có phụ thuộc vào chiều dòng điện hay không? Làm thế nào để kiểm tra đường điều đó?

(nêu dự đoán, và cách kiểm tra sự phụ thuộc của chiều đường sức từ vào chiều của dòng điện.)

- Tổ chức cho HS làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán theo nhóm và hướng dẫn thảo luận kết quả thí nghiệm ( Rút ra kết luận.

(HS tiến hành thí nghiệm kiểm tra theo nhóm và rút ra KL)

- GVđưa ra qui tắc nắm tay phải giúp ta xác định chiều đường sức ở trong lòng ống dây 

(Ghi quy tắc vào vở)

Hoạt động 4: Vận dụng (10’)
- Vận dụng hoàn thành câu C4, C5, C6.

(Cá nhân HS hoàn thành C4, C5, C6)

- Cho HS đọc phần "Có thể em chưa biết".

( Cá nhân HS đọc phần "Có thể em chưa biết".)
	I- Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

1- Thí nghiệm

C1:

+ Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm giống nhau.

+ Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

C2: Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

C3: Dựa vào thông báo của GV, HS xác định cực từ của ống dây có dòng điện trong thí nghiệm.

2- Kết luận:

                   (SGK)

II- Qui tắc nắm tay phải

1- Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?

Kết luận: 

Chiều đường sức từ của dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

2- Qui tắc nắm tay phải

       (SGK /tr.66)

III. Vận dụng:

C4:

C5:

C6:




D. Củng cố: (2’)
 
Nêu quy tắc nắm tay phải?

So sánh tử phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm?

E. Hướng dẫn về nhà: (1’)

- Học thuộc qui tắc nắm tay phải, vận dụng thành thạo qui tắc.


- Làm bài tập 24 (SBT).

Rút kinh nghiệm:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Tuần 15





Ngày soạn:  19/11/2013

Tiết 29





Ngày giảng:        /11/2013  

	BÀI TẬP




A  Mục tiêu :

Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về từ phổ, đường sức từ.

Kĩ năng: Biết được cách xác định chiều đường sức từ.

Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.
B - Chuẩn bI:

- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 

C – PHƯƠNG PHÁP: LUYỆN TẬP, NhóM NHỎ

D - tiến trình lên lớp :

I - ổn định tổ chức:    

II - KTBC:       ( kết hợp trong giờ )

III - Các hoạt động dạy - học:

1 - Hoạt động1:  ôn lại kiến thức đã học về từ phổ - đường sức từ. (15p)

	Hoạt động của thầy - trò
	Nội dung

	 - Từ phổ là gì ?  Từ phổ cho ta biết điều gì ?

 - Đường sức từ cho ta biết điều gì ? người ta quy ước chiều đường sức từ như thế nào ? Bên ngoài nam châm đường sức từ có chiều như thế nào ?


	1.Từ phổ: 


  Từ phổ cho ta một hình ảnh trực quan về từ trường . Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm bìa đặt trong từ trường rồi gõ nhẹ cho các mạt sắt tự sắp xếp trên tấm bìa 

2. Đường sức từ:

+ Đường sức từ chính là hình ảnh cụ thể của từ trường 

+  Các đường sức từ có chiều xác định . ở bên ngoài nam châm , chúng là những đường cong có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm


 2 - Hoạt động 2:  Giải bài tập (8p)

	Hoạt động của thầy - trò
	Nội dung

	- HS suy nghĩ trả lời .

- 1 HS đứng tai chỗ trả lời.

- HS thảo luận thống nhất lời giải


	Bài 2 :  Trong thí nhiệm về từ phổ , tại sao người ta không dùng mạt đồng hoặc mạt 

kẽm mà lại dùng mạt sắt ?

                          Giải

Đồng và kẽm là những chất có từ tính yếu. 

        Sắt có từ tính rất mạnh nên khi dùng  mạt       sắt đặt trong từ trường , chúng sẽ bị nhiễm từ rất mạnh .Chính vì lí do này mà  người ta 

dùng mạt sắt để làm thí nghiệm về từ phổ

chứ không dùng mạt đồng hay  kẽm 


3 - Hoạt động 3:  Giải bài tập 23.3-23.4  SBT  (15p)

	Hoạt động của thầy - trò
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- 1 HS lên trả lời ( trọn phương án đúng)

- HS thảo luận thống nhất phương án đúng
	 Bài số 23 . 3 SBT
Phương án đúng D                                     

	-  HS suy nghĩ trả lời .

- 1 HS đứng tai chỗ trả lời.

- HS thảo luận thống nhất lời giải


	Bài 4: Có hai nam châm chữ U giống nhau . Cần phải sắp xếp và bảo quản chúng như 

thế nào để có thể giử các nam châm được 

bền nhất ?

          Giải  

Các nam châm được sắp xếp sao cho các 

cực Nam và Bắc của hai nam châm hút 

chặt với nhau . Khi bảo quản không được 

để chúng va chạm với các vật khác hay 

nung nóng các nam châm


IV – Củng cố :  (5p)

    - Học sinh nắm khái niệm về đường sức từ và chiều của đường sức từ.

V – HDVN: (2p)

    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

    - Giờ sau học sự nhiễm từ của sắt, thép – nam châm điện

Rút kinh nghiệm:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Tuần 15





Ngày soạn:  20/11/2013

Tiết 30





Ngày giảng:        /11/2013  

	Bài 25: sự nhiễm từ của sắt và thép – nam châm điện




I. Mục tiêu tiết dạy.


1. Kiến thức: 

- Mô tả được TN về sự nhiễm từ của sắt, thép.

- Biết và giải thích được vì sao lõi sắt non dùng để chế tạo nam châm điện còn thép dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu. 

- Nêu được 2 cách làm tăng lực từ của NC điện tác dụng lên 1 vật là tăng cường độ dòng điện đi qua các vòng dây và tăng số vòng dây của ống dây.


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận. 


3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:.

1. Giáo viên:
- Tranh cần cẩu điện hoặc nam châm điện đang hút các vật bằng sắt thép.

2. Mỗi nhóm hs: 

- Một BTN, Ampe kế 1 chiều, khoá K, biến trở con chạy, la bàn loại to, cuộn dây 200-400 V (máy biến thế)

- Một ít đinh sắt, lõi sắt non, lõi sắt chữ I. Một số đoạn dây dẫn, bảng điện, giá thí nghiệm

III- Phương pháp:

Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV- Tổ chức hoạt động dạy học

A - ổn định tổ chức:

 

B -  Kiểm tra bài cũ: (5p)
Yêu cầu hs làm  bài tập sau: Cạnh một ống dây người ta treo một thanh nam châm thẳng bằng một sợi dây dẻo. Thanh NC đứng CB ở vị trí như  hình vẽ bên. C và D là hai cực của 1 nguồn điện.

a) Khi ta nối A với C và B với D thì vị trí thanh NC sẽ ntn?

b) Khi ta nối A với D và B với C thì vị trí thanh NC sẽ ntn?

c) Khi ngắt mạch điện, vị trí thanh NC sẽ ntn?


C -  Bài mới:
1- Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (5’)
Đưa tranh vẽ nam châm điện (cần cẩu điện) giới thiệu, nhờ nam châm điện mà người ta có thể thu gom "rác kim loại" một cách dễ dàng, vậy nam châm điện được tạo ra ntn? Nó có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu. Chúng ta cùng học bài hôm nay. 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2: Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép (10’)
- GV yêu cầu cá nhân HS quan sát hình 25.1, đọc SGK mục 1. thí nghiệm tìm hiểu mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.

(quan sát hình 25.1, nghiên cứu mục 1 SGK nêu được: mục đích thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm.)

- Sau khi GV cho HS thảo luận về mục đích thí nghiệm, cách bố trí và tiến hành thí nghiệm ( Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm.

 (Bố trí và tiến hành TN)

- GV yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

(Đại diện báo cáo kết quả TN)

Nội dung tích hợp
GV : Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường ?
HS : Thảo luận, cử đại diện trả lời

Hoạt động 2: Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép (10’)

- Tương tự

- Yêu cầu tiến hành thí nghiệm hình 25.2 theo nhóm. 

(HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm)

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm qua việc trả lời câu C1.

(Đại diện các nhóm trình bày câu C1)

 Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.

- Qua thí nghiệm 25.1 và 25.2, rút ra kết luận gì?

(Thảo luận đưa ra KL)

Hoạt động 4: Tìm hiểu nam châm điện (5’)
- GV yêu cầu HS làm việc với SGK để trả lời câu C2.

(Cá nhân HS đọc SGK, kết hợp quan sát hình 25.3)

- Yêu cầu cá nhân HS trả lời câu hỏi C3. 

(Cá nhân HS hoàn thành câu C3.)Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp, yêu cầu so sánh có giải thích

Hoạt động 5: Vận dụng (8’)
- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C4, C5 vào vở.

(Cá nhân HS hoàn thành câu C4, C5 vào vở.)

- GV yêu cầu HS đọc phần "Có thể em chưa biết" để tìm hiểu thêm cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

(Cá nhân HS đọc phần "Có thể em chưa biết")
	I - Sự nhiễm từ của sắt, thép

1- Thí nghiệm

- Đặt lõi sắt non hoặc thép vào trong lòng ống  dây, đóng công tắc K, quan sát và nhận xét góc lệch của kim nam châm so với trường hợp trước.

- Quan sát, so sánh góc lệch của kim nam châm trong các trường hợp.

KQ: Lõi sắt hoặc thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện.

- Sắt, thép, niken, cooban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Trong các nhà máy cơ khí, luyện kim có nhiều các bụi, vụn sắt, việc sử dụng các nam châm điện để thu gom bụi, vụn sắt làm sạch môi trường là một giải pháp hiệu quả.

+ Loài chim bồ câu có một khả năng đặc biệt, đó là có thể xác định được phương hướng chính xác trong không gian. Sở dĩ như vậy bởi vì trong não bộ của chim bồ câu có các hệ thống giống như la bàn, chúng được định hướng theo từ trường trái đất. Sự định hướng này có thể bị đảo lộn nếu trong môi trường có quá nhiều nguồn phát sóng điện từ. Vì vậy, bảo vệ môi trường tránh ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ là góp phần bảo vệ thiên nhiên.
2- Kết luận

+ Lõi sắt hoặc lõi thép lam tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện.

+ Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính.

- HS ghi kết luận vào vở.
II- Nam châm điện

C2: + Cấu tạo: Gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non.

+ Các con số (1000 - 1500) ghi trên ống dây cho biết ống dây có thẻ sử dụng với số vòng dây khác nhau tùy theo cách chọn để nối hai đầu ống dây với nguồn điện. Dòng chữ 1A - 22( cho biết ống dây được dùng với dòng điện cường độ 1A, điện trở của ống dây là 22 (.

- Nghiên cứu phần thông báo của mục II để thấy được có thể tăng lực từ của nam châm điện bằng các cách sau:

+ Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.

+ Tăng số vòng của ống dây.

C3:

Nam châm b mạnh hơn a, d mạnh hơn c, e mạnh hơn b và d.
III. Vận dụng:

C4: Khi chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì mũi kéo bị nhiễm từ và trở thành một nam châm. Vì kéo được làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, nó vẫn giữ được từ tính lâu dài.

C5: Muốn nam châm điện mất hết từ tính ta chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm.

để tìm hiểu cách khác (ngoài 2 cách đã học) để có thể tăng lực từ của nam châm điện.


D. Củng cố : (1’)
Hướng dẫn HS hoàn thành C6

C6: Lợi thế của nam châm điện:

- Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

- Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.

- Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.

E. Hướng dẫn về nhà: (1’)
Học và làm bài tập 25 (SBT)

Bài 25.3, GV có thể cho HS quan sát thí nghiệm cụ thể hình 25.2 (SBT). Yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở bài tập.

Rút kinh nghiệm :
…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 16





Ngày soạn:  28/11/2013

Tiết 31





Ngày giảng:        /11/2013  

	Bài 26: ứng dụng của nam châm




I. Mục tiêu tiết dạy.


1. Kiến thức: 

- Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của  nam châm trong rơle điện từ, chuông báo động.

- Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kỹ thuật. 


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận. 


3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:.

1. Giáo viên:
- Tranh vẽ hình 26.2, 26.3. Chuông điện.

2. Mỗi nhóm hs: 

- Một BTN, khoá K, biến trở con chạy, một nam châm chữ U, một ống dây, một bảng điện, 1 giá thí nghiệm. Một ampe kế.

III- Phương pháp:

Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV- Tổ chức hoạt động dạy học

A - ổn định tổ chức:

 

B -  Kiểm tra bài cũ: (7’)
	BT1: Cho hình vẽ bên, hãy xác định tên các cực của NC treo trên sợi dây.


	

	Cho hình vẽ bên. Biết ống dây và vòng dây đang đẩy nhau. Xác định chiều dòng điện trong ống dây
	

	BT2: Cho các yếu tố sau. 1. Khoảng cách giữa các vòng dây.
2. Số vòng dây.
3. Đường kính của dây dẫn. 4. Bản chất của vật liệu làm lõi.

5. Cường độ dòng điện.

Hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến lực hút của nam châm điện.

A. 2,4,5.

     B. 1,3.
          C. 1,2,4,5.


D. 2,3,4


C -  Bài mới: 

HĐ1: Tổ chức tình huống học tập: (3’)
GV: Làm TN với chuông điện. NC được chế tạo không mấy khó khăn và ít tốt kém nhưng lại có vai trò và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như kỹ thuật. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ứng dụng của NC
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	.HĐ2: Tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của loa điện : (13’)
GV: Yêu cầu hs nghiên cứu mục a trong sgk và hình vẽ 26.1. Gọi hs nêu các dụng cụ cần dùng cho TN.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Đại diện 1 hs nêu các dụng cụ cần dùng
GV: Y/c hs lắp mạch điện theo sơ đồ và tiến hành TN theo nhóm. Theo dõi các nhóm mắc mạch điện. 

HS: Tiến hành làm việc nhóm, lắp mạch điện theo sơ đồ. Quan sát hiện tượng xảy ra
Lưu ý: Khi treo ống dây phải lồng vào một cực của nam châm chữ U, khi di chuyển con chạy của biến trở phải nhanh và dứt khoát. 

GV: Có hiện tượng gì xảy ra với ống

dây trong 2 trường hợp ?

HS: Cử đại diện trả lời
GV: Nếu đổi chiều dòng điện hoặc đổi cực của nam châm thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Và làm TN

HS: quan xát hiện tượng và trả lời câu hỏi

GvæiCh HS ghi  KL trong sgk.

HS: Ghi KL vào vở

GV: Hướng dân hs tìm hiểu cấu tạo của loa điện. Yêu cầu hs quan sát hình 26.2 chỉ ra các bộ phận chính của loa điện. 

HS: Nghiên cứu sgk đại diện 1 hs trả lời
GV: Quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh diễn ra ntn? 

HS: Thảo luận, cử đại diện đứng tại chỗ phát biểu

HĐ3: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của rơle điện từ  :(10’)
GV: Yêu cầu hs đọc sgk nghiên cứu hình 26.3.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk, tìm hiểu sơ đồ hình 26.3
GV : Rơ le điện từ là gì? Hãy chỉ ra các bộ phận chủ yếu của rơle điện từ, tác dụng của mỗi bộ phận. 

HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Yêu cầu hs đọc và thảo luận nhóm trả lời C1.

HS: Đọc và thảo luận trả lời C1
HĐ5: Vận dụng (7’)
GV: Yêu cầu hs làm C3, C4. Thảo luận trên lớp => giáo viên chữa ra đáp án câu trả lời chính xác.

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4.


	I. Loa điện:

1.Nguyên tắc hoạt động của loa điện

a) Thí nghiệm: 

- Dụng cụ:

- Tiến hành: 

+ Mắc mạch điện theo sơ đồ.

+ Quan sát ống dây trong 2 trường hợp: khi cho dòng điện chạy qua ống dây và khi cho cường độ dòng điện qua ống dây thay đổi.

b) Kết luận: sgk.

2. Cấu tạo của loa điện
Gồm: 1 ống dây L, 1 nam châm mạnh E, 1 màng loa M.

II. Rơ le điện từ:

1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ.

- Rơ le điện từ là thiết bị tự động đóng ngắt mạch điện.

- Cấu tạo: bộ phận chủ yếu là một nam châm điện và một thanh sắt non.

- Cơ chế hoạt động: Khi đóng khoá K có dòng điện do mạch điện 1 cung cấp chạy trong cuộn dây của NC điện  làm cho NC hút thanh sắt xuống chạm vào thanh sắt phía dưới. Mạch điện của động cơ M được đóng mạch và có dòng điện do mạch 1 cung cấp chạy qua đ/c M làm đ/c hoạt động.

2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ.

Học sinh tự tìm hiểu(không dạy)
III. Vận dụng

- C3:

- C4:

- C4:


D. Củng cố(3’)
- Nêu những ứng dụng của nam châm trong thực tế

- Nêu cấu tạo và hoạt động của loa điện

-Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của rơle điện từ

E. Hướng dẫn chuẩn bị bài(2’)
- Học thuộc ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết.

- Làm BT 26.1 -> 26.4 trong sbt vật lý.

- Đọc trước sgk bài 27 - Lực điện từ.
Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….
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Tiết 29                                                   lực điện từ
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ tác dụng của lực điện từ lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

- Vận dụng quy tắc bàn tay trái biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dòng điện thẳng đặt vuông góc với đường sức từ, khi biết chiều đường sức từ và chiều dòng điện. 


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận và hợp tác trong nhóm.


3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong làm thí nghiệm.
          4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ 
1. Mỗi nhóm hs: 

- Một BTN (9V), khoá K, biến trở con chạy, một nam châm chữ U, thanh đồng đế, một bảng điện,  Một ampe kế. Một thanh đồng nhỏ có thể di chuyển được (đặt trên thanh đồng đế)

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1. ổn định tổ chức:

 

2 .  Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3 . Bài mới:

HĐ1: Đặt vấn đề : (5’)
GV: Trong bài 22 ở TN Ơ-Xtét ta đã biết: Dòng điện tác dụng lực lên nam châm (lực đó là lực từ). Vậy ngược lại NC có tác dụng lực lên dòng điện hay không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu bài ngày hôm nay ‘Lực điện từ ‘

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ2: TN về tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện: (10’)(P1, P8, P9 X8)
GV: Yêu cầu hs quan sát hình vẽ trong sgk. Gọi đại diện 1 hs cho biết để tiến hành TN cần những dụng cụ gì ? 

HS: Tìm hiểu sơ đồ trong sgk. Đại diện 1 hs phát biểu.

GV : Yêu cầu hs làm việc nhóm tiến hành TN. Thảo luận trả lời C1.

HS : Thảo luận trả lời C1

 GV: Quan sát hs lắp mạch điện. Lưu ý để thanh đồng nằm sâu trong lòng nam châm chữ U và không chạm vào nam châm.

GV: Thông báo: Lực quan sát thấy trong TN gọi là lực điện từ. Y/c hs tự rút ra KL.

HS : Thảo luận và đưa ra KL

HĐ3: Tìm hiểu chiều của lực điện từ (10’)
(P8, X8)
GV: Yêu cầu hs tiến hành TN nhóm, quan sát chiều CĐ của thanh đồng khi lần lượt đổi chiều dòng điện và chiều đường sức từ. 

GV : Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả TN.

HS: Đại diện các nhóm báo cáo.

GV:Y/c hs thảo luận nhóm rút ra KL.

HS : Thảo luận nhóm rút ra KL

HĐ4: Tìm hiểu quy tắc bàn tay trái  (8’)
((K3, K4, X2)

GV: Y/c hs đọc mục 2 tìm hiểu quy tắc bàn tay trái. 

HS : 1hs đọc to trước lớp.

GV: Hd hs áp dụng quy tắc bàn tay trái theo các bước:

1. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ vuông góc và có chiều hướng vào lòng bàn tay.

2. Quay bàn tay trái xung quanh một đường sức từ ở giữa lòng bàn tay để ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện.

3. Choãi ngón tay cái vuông góc với ngón tay giữa . Lúc đó ngón tay cái chỉ chiều lực điện từ. 

HS : Làm việc cá nhân luyện cách sử dụng quy tắc bàn tay trái.

HĐ5: Vận dụng :(8’) (K4, X5)
GV: Y/ c hs làm việc cá nhân từ C2 đến  C4. Thảo luận ra đáp án đúng.

HS: làm việc cá nhân từ C2 đến  C4. Thảo luận toàn lớp.

C3: Đường sức từ của NC có chiều từ dưới đi lên trên.

Lưu ý khi vẽ lực  điện từ F thì điểm đặt là trung điểm của đoạn dây dẫn.
	I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện:

1. Thí nghiệm 1:

a) Tiến hành:

- Mắc mạch điện theo sơ đồ.

- Đoạn dây dẫn AB nằm trong từ trường của một nam châm.

b) NX: Đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó.
2. Kết luận:

Từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường (không // với đường sức từ). Lực đó gọi là lực điện từ (KH: 
[image: image201.wmf]F

r

)

II. Chiều của lực điện từ - Quy tắc bàn tay trái.

1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc những yếu tố nào?

a) Thí nghiệm 2:

- TH1: Đổi chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB 

- TH2: Đổi chiều đường sức từ của nam châm.

=> AB CĐ theo chiều ngược với chiều ở  TN1.

b) Kết luận: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc: Chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều đường sức từ.

2. Quy tắc bàn tay trái:

 Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

III. Vận dụng:

- C2: Trong đoạn dây dẫn AB dòng điện đi từ  B-> A.

- C3:Đường sức từ của n/c có chiều đi từ dưới lên trên
- C4:a) Cặp lực điện từ có tác dụng là khung quay theo chiều kim đồng hồ.
b) Cặp lực điện từ không có  tác dụng m khung quay 

c) Cặp lực điện từ có tác dụng là khung quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.


4. Củng cố:(3’)
-  Chiều của lực điện từ phụ thuộc những yếu tố nào?

- Phát biểu quy tắc bàn tay tría

5 . Hướng dẫn chuẩn bị bài:(1’)
- Học thuộc ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết.

- Làm BT 27.1 -> 27.9 trong sbt vật lý.
- HD bài 27.9 : B. Mặt khung dây vuông góc với các đường sức từ
- Đọc trước sgk bài 28 - động cơ điên một chiều.
Tuần 17
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Ngày soạn:     2/12/2017
Ngày giảng: 15/12/2017
ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:  Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương I,II.Thông qua các câu hỏi của GV.

2.Kỹ năng: Làm được các bài tập về điện học và điện từ học.

3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập,hợp tác với bạn.
4. Phát triển năng lực : Lập được kế hoạch tự học và điều chỉnh thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đưa ra được cách thức tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra.
II. CHUẨN BỊ 

GV: Chuẩn bị các câu hỏi lí thuyết và một số bài tập.bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập.

HS: Ôn tập lại toàn bộ lí thuyết đã học ở chương I,II.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Hệ thống hóa, khái quát hóa

IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1 .Ôn định tổ chức: 


2. Kiểm tra bài cò:Xen kẽ trong giờ

          3. Bài mới 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung

	
	

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (K3, P3, X8)
Giáo viên cùng HS ôn tập theo các câu hỏi .

Câu 1: Muốn đo ....giữa hai đầu một dây dẫn ta dùng vôn kế.Vôn kế được mắc ....với dây dẫn cần đo.

Câu 2: Ampekế là dụng cụ dùng để ....Nó được mắc .... với vật cần đo.

Câu 3: Khi mắc các điện trở nối tiếp,nếu các điện trở có giá trị .... thì ....ở hai đầu mỗi điện trở bằng nhau.

Câu 4: Khi mắc song song....,tương đương của mạch có giá trị ....giá trị của từng điện trở.

Câu 5: Công suất điện của một đoạn mạch....với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch,tỷ lệ nghịch với ....của đoạn mạch.

Câu 6: Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết ....của dụng cụ đó,nghĩa là ....của dụng cụ này khi nó... bình thường.

Câu 7: Dòng điện có năng lượng vì nó có khả năng....

cũng như nó có thể làm thay đổi....của các vật.... của dòng điện được gọi là ....

Câu 8: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn .... với tiết diện của dây,tỷ lệ thuận với bình phương.....

Câu 9: Người ta sơn các màu khác nhau để phân biệt ...... của nam châm.Nhiều khi trên nam châm ghi chữ N chỉ ....,chữ S chỉ ......

Câu 10: Hai nam châm..... nếu các cực khác tên,... nếu các cực cùng tên.

Câu 11: Không gian xung quanh.....,xung quanh..... có khả năng tác dụngtừ lên kim nam châm đặt trong nó.Ta nói trong.....đó có từ trường.

Câu 12: Khi đặt một kim nam châm gần dây dẫn,....

bị lệch.Điều đó chứng tỏ.....đã tác dụng một.....lên kim nam châm.

Câu 13: Đường sức từ cho phép ta biểu diễn .....Người ta quy ước chiều đường sức từ là chiều đi từ .....đến......xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng trên ..... đó.

Câu 14: Chiều ..... của ống dây phụ thuộc vào chiều của......chạy qua các vòng dây.Ta sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều ......khi biết .....

Câu 15: Khi tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng ..... của ống dây ta có thể làm tăng .... của .....

Câu 16: Ta sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều .....khi biết .....và.....

Câu 17: .....tác dụng lực lên đoạn dây dẫn có ..... chạy qua đặt trong từ trường. Chiều của lực ..... vào chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều....


	1. Ôn tập lý thuyết

1.( Hiệu điện thế),(song song).

2.(Cường độ dòng điện), ( nối tiếp).

3.(Bằng nhau), ( hiệu điện thế)

4.(điện trở) , ( (nhỏ hơn)

5. ( tỉ lệ thuận) , ( điện trở)

6.( Công suất định mức),( công suất điện), (hoạt động)

7.(Công thực hiện), ( nhiệt năng),(năng lượng),( điện năng)

8.(tỉ lệ nghịch),( Cường độ dòng điện)

9.( Các từ cực), ( Cực bắc), ( cực nam)

10.(hút nhau),( đẩy nhau)

11.( nam châm), ( dòng điện) ,( không gian)

12.( kim nam châm),(dòng điện), ( lực từ)

13.( từ trường),( cực nam),( cực bắc), ( đường sưc)

14.( đường sức từ),( dòng điện),( đường sức từ),( chiều dòng điện)

15.( số vòng),( lực từ), ( Nam châm điện)

16.( lực điện từ),( chiều dòng điện),và ( chiều đường sức từ)

17.( từ trường), ( dòng điện),( phụ thuộc),( đường sức từ)



	
	

	Hoạt động 2 : Vận dụng (K4, K3)

Bài 1:Một bếp điện có ghi 220V -1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V  để đun sôi 2l  nước từ nhiệt độ ban đầu là 300C thì mất một thời gian là 10 phút. (Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K).

    a,Tính điện trở của bếp điện. 

    b,Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp. 

    c,Tính hiệu suất của bếp.

    d, Nếu mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiện như nêu trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Bieát rằng giá mỗi kw.h là 550 ®.

GV: Tổ chức cho hs hoạt động nhóm.

GV: Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

GV: Để tính điện trở của bếp ta dùng công thức nào?

Muốn tính hiệu suất của bếp ta cần biết đại lượng nào?

Bài 2: Một sợi dây sắt dài [image: image202.wmf]l

1= 200m, có tiết diện S1= 0,2mm2 và có điện trở R1= 120[image: image203.wmf]W

. Hỏi một sợi dây sắt khác dài [image: image204.wmf]l

2= 50m, có điện trở R2= 45[image: image205.wmf]W

 thì có tiết diện S2 bằng bao nhiêu ?

GV: [image: image206.wmf]2

50

m

=

l

 bằng bao nhiêu [image: image207.wmf]l

1 ?

GV: khi đó R = ? S = ? Tương tự hãy tìm S2 = ?

GV tổ chức cho HS thảo luận và gọi cá nhân lên bảng trình bày


	II.Bài tập

Bài 1: a, Ap dụng công thức [image: image208.wmf]2
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b, Ap dụng công thức [image: image210.wmf]U
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 c, * Điện năng sử dụng để đun sôi nước từ 200C

                   Qi = Qthu= m.C.(t20 – t10) [image: image212.wmf]Þ

A = 2.4200.70 = 588000(J) 

* Điện năng bếp sử dụng: Q = P.t = 600000(J)

 * Hiệu suất của bếp:
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Bài 2: * Xét dây sắt dài [image: image216.wmf]1
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 thì phải có tiết diện là: [image: image218.wmf]1
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 thì phải có tiết diện là: [image: image221.wmf]2
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Bài 3
-  Nêu quy tắc bàn tay trái.

Hãy xác định tên từ cực của nam châm trong hình vẽ bên. 

Cho biết kí hiệu
[image: image222.wmf]Å

chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng 

trang giấy và có chiều đi từ phía trước ra phía sau của trang giấy.


Cưc bên trái là cực Bắc(N)

Cưc bên phải là cực Nam(S)

Bài 4: Bài 27.3 SBT
Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây AB có chiều đẩy dây AB từ trong ra ngoài trang giấy, còn lực điện từ tác dụng lên dây CD đẩy dây CD từ ngoài vào trong trang giấy.

- Cặp lực từ này làm khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ.


4. Củng cố 

Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

5.Hướng dẫn về nhà 

- Xem lại toàn bộ nội dung tiết ôn tập ,học thuộc thật kĩ lí thuyết ,làm các bài tâp trên lại vài lần.
- TiÕt sau kiểm tra học kỳ
Tuần 16
Tiết 30





động cơ điện một chiều
Ngày soạn:  1/12/2017
Ngày dạy  : 8/12/2017 

	 


I. MỤC TIÊU.


1. Kiến thức: 

- Mô tả được các bộ phận chính, giải thích được hoạt động của động cơ điện 1 chiều.

- Nêu được tác dụng của mỗi bộ phận chính trong động cơ điện.

- Phát hiện sự biến đổi điện năng thành cơ năng trong khi động cơ điện hoạt động.


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt các dụng cụ làm thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng suy nghĩ, lập luận và hợp tác trong nhóm.


3. Thái độ:

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm. Trung thực trong báo cáo kết quả TN.
          4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề.

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
II. CHUẨN BỊ
- Một BTN (6V), khoá K, mô hình động cơ điện một chiều.

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1. ổn định tổ chức(1ph)

 

2 .  Kiểm tra bài cũ: (8p)
BT1: Các hình vẽ dưới đây vẽ dây dẫn hình trụ vuông góc với trang giấy, có dòng điện chạy qua theo chiều từ trước ra sau trang giấy và được đặt trong từ trường của nam châm N-S. Hình vẽ nào vẽ đúng chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn? Lưu ý hs KH      là chỉ chiều dòng điện chạy vuông góc và hướng từ phía trước ra phía sau trang giấy, KH     là chiều dòng điện chạy vuông góc và hướng từ phía sau ra phía trước trang giấy.

A.



B.


C.



D.


 

BT2: Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn ở hình a và các từ cực ở hình B.

a)





b)





3. Bài mới:

HĐ1: Đặt vấn đề (1p)
GV: Nêu tình huống mở bài như sgk. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài "Động cơ điện một chiều”.

HS : Toàn lớp lắng nghe.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ điện một chiều (10p)(X4, X8)
GV: Đưa mô hình cho các nhóm y/c hs tìm hiểu cấu tạo của động cơ điện một chiều. 

GV : Gọi 1 hs lên bảng chỉ rõ trên mô hình 2 bộ phận chính của động cơ điện 1 chiều.

HS: Làm việc nhóm tìm hiểu mô hình. Đại diện 1 lên bảng làm theo y/c của giáo viên.

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
GV : Nêu các biện pháp dÓ bảo vệ môi trường ?

HS : Thảo luận, cử đại diện trả lời

HĐ3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều(10p)(K3, K4X8)
GV: Y/c hs vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và CD của khung dây, biểu diễn cặp lực đó trên hình vẽ. 

HS: Làm việc nhân hoàn thành C1: xác định lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và CD của khung dây, biểu diễn cặp lực đó trên hình vẽ. 

GV: Yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời C2. 

HS : Thảo luận nhóm hoàn thành C2

GV: Yêu cầu hs tiến hành TN xem kết quả C2 dự đoán có chính xác không.

HS: Tiến hành TN theo nhóm kiểm tra dự đoán của C2.

GV: Vậy hãy cho cô biết động cơ điện một chiều có các bộ phận chính là gì? Nó hoạt động theo nguyên tắc nào? 

HS: Trao đổi thảo luận để rút ra KL về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của đ/c điện 1 chiều.

HĐ4: Phát hiện sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện (3p)(X4, X5)
GV: Khi hoạt động Đ/c điện chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

HS: Thảo luận nhóm rút ra nhận xét

HĐ5: Vận dụng (4p)(K3, K4)
GV: Y/c hs làm việc cá nhân C5-> C7. 

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C5 -> C7.

C6 : Vì NC vĩnh cửu không tạo ra từ trường mạnh như nam châm điện.

Thảo luận toàn lớp ra kq đúng.
	I. Nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

1. Cấu tạo:

Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm tạo ra từ trường và khung dây cho dòng điện chạy qua.

- Khi động cơ điện một chiều hoạt động, tại các cổ góp (chỗ đưa điện vào roto của động cơ) xuất hiện các tia lửa điện kèm theo không khí có mùi khét. Các tia lửa điện này là tác nhân sinh ra khí NO, NO2, có mùi hắc. Sự hoạt động của động cơ điện một chiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện khác (nếu cùng mắc vào mạng điện) và gây nhiễu các thiết bị vô tuyến truyền hình gần đó.

- Biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Thay thế các động cơ điện một chiều bằng động cơ điện xoay chiều.

+ Tránh mắc chung động cơ điện một chiều với các thiết bị thu phát sóng điện từ.

2. Hoạt động của động cơ điện một chiều:

Dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.

- C1:+ Lực điện từ t/d lên đoạn dây dẫn CD có phương nằm ngang, chiều từ ngoài vào trong.
+ Lực điện từ t/d lên đoạn dây dẫn AB có phương nằm ngang, chiều từ trong ra ngoài 

- C2: Khung dây quay do chịu t/d của 2 lực
- C3: Tiến hành TN => Khung dây quay.

3. Kết luận: sgk

- Bộ phận đứng yên được gọi là Stato: Nam châm.

- Bộ phận quay (rôto): Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.

- Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và cho dòng điện đi qua khung, dưới tác dụng của lực điện từ khung dây sẽ quay.

II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật:

(Không dạy)
Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện:

· Khi đ/c điện 1 chiều hoạt động, điện năng được chuyển hoá thành cơ năng.
III. Vận dụng:

- C5: Ngược chiều kim đồng hồ.

- C6:Vì n/c vĩnh cửu không tạo ra từ trường mạnh như n/c điện
- C7:Quạt điện, máy bơm, tủ lạnh, máy giặt ... Ngoài ra đ/c điện có mặt trong phần lớn các bộ phận quay trong đồ chơi trẻ em


4. Củng cố(5p)
- Nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

- Động cơ điện một chiều hoạt động đã biến đổi điện năng thành những dạng năng  lượng nào?

5. Hướng dẫn chuẩn bị bài (3p)
- Học thuộc ghi nhớ. Đọc có thể em chưa biết. Làm BT 28.1 -> 28.8trong sbt vật lý.

- Đọc trước sgk bài 29, viết sẵn mẫu báo cáo thực hành và trả lời câu hỏi phần1.

Tuần 16
Tiết 31
Ngày soạn :  1/12/2017
Ngày dạy :    9/12/2017
Bài tập

I.MỤC TIÊU 

1.Kiến thức: 

- Vận dụng được 2 quy ước xác định chiều đường cảm ứng từ của thanh nam châm

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Biết được cấu tạo của nam châm điện và ứng dụng của chúng

- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng suy luận lôgíc, vận dụng được kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ:

- Hăng say học tập. Tích cực phát huy tinh thần học tập tích cực.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Một số tranh vẽ.

- Mỗi nhóm hs:

- Một biến thế nguồn (6V), một ống dây dẫn n = 800 vòng, 1 thanh nam châm thẳng, một khoá K, một sợi dây mảnh, một giá thí nghiệm.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp vấn đáp, gợi mở 

IV.hoạt động dạy học

1 .Ốn định tổ chức:




2. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Giải bài tập 1(10ph)
?Tính chất của nam châm là gì.

(bồi dưỡng năng lực tự học)

· N/c có thể hút được sắt

· Vậy làm thế nào để biết thanh kim loại nào đã nhiễm từ, thanh kim loại nào chưa bị nhiễm từ

GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại tính chất của n/c

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.

Hoạt động 2 : Giải bài tập 2(10ph)
GV: Yêu cầu hs vẽ lại hình vào vở. 

HS: Làm việc cá nhân vẽ 

GV: Y/c hs đọc đề bài, vẽ hình lên bảng, gọi 3 hs lên bảng xác định các đại lượng còn thiếu.

HS : Đại diện 1 hs đọc đầu bài. Làm việc cá nhân giải bài 2.

GV : Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các bước giải bài tập có vận dụng quy tắc.

HS : Chữa vào vở

Hoạt động 3: Giải bài tập 3 (13ph)
GV: Yêu cầu hs đọc đề bài.

HS: Đại diện 1 hs đọc đề bài

GV : Treo bảng phụ có sẵn hình 30.3. Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

HS: Đại diện 1 hs lên bảng làm bài 3 

GV: Nhận xét - cho điểm
GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại quy tắc nắm tay phải.

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.


	I.Bài 1
Có hai thanh kim loại giống hệt nhau A và B, một thanh đã bị nhiễm từ (có tác dụng như một nam châm), một thanh không bị nhiễm từ.

 
Nếu không dùng một vật nào khác, làm thế nào để phân biệt thanh kim loại nào đã nhiễm từ?

Trả lời

  +) Đối với nam châm châm thẳng,từ trường ở những đầu cực từ và ở những điểm gần giữa nam châm như thế nào, bám vào đặc điểm này đưa ra cách xác định thanh kim loại đã bị nhiễm từ:

· Lần lượt đưa một đầu của thanh A đến gần điểm giữa của thanh B (lần 1),rồi lại đưa một đầu của thanh B lại gần điểm giữa của thanh A (lần 2).

+ Nếu (lần 1) lực hút mạnh hơn so với (lần 2) => thanh B là nam châm
+ Nếu (lần 2) lực hút manh hơn so với (lần 1) => thanh A là nam châm
II. Bài tập 2
a) Đưa một kim nam châm nhẹ tới gần một thanh nam châm nặng cái nào sẽ hút (hoặc đẩy) cái nào?

b) Trên trái đất có nơi nào mà từ đó đi theo bất kì phương nào cũng là đi theo phương nam?

Trả lời

a) Thanh nam châm hút (đẩy) kim nam châm và ngược lại. Nhưng vì thanh nam châm nặng vẫn đứng yên? Còn kim nam châm thì lực hút (đẩy) của thanh nam châm làm nó chuyển động. 

b) Nơi đó sẽ là một trong hai địa cực của trái đất, em hãy chỉ ra địa cực nào?

III.Bài tập 3 :

 a) Nam châm bị hút vào ống dây.
b) Lúc đầu NC bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì NC bị hút vào ống dây. 

IV . Bài tập 4
       N [image: image223.wmf] S    N        S                                                                                                       

                                                               

a)   Vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định chiều của đường sức từ và cực của ống dây, từ đó xác định được cực bắc của kim nam châm quay về đầu B của ống dây. 

b) Dựa vào cực của nam châm ta xác định được chiều đường sức từ trong lòng ống dây, rồi vận dụng quy tắc nắm tay phải xác định được chiều dòng điện vào đầu C của ống dây.




4. Củng cố:10ph
GV: Việc giải các bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải gồm những bước nào?

HS: Toàn lớp thảo luận rút ra các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải 

GV: Tổng kết bài - nhận xét.
5. Hướng dẫn về nhà :2ph
- Đọc trước sgk bài  – Dòng điện xoaychiều
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Ngày soạn:     1/12/2017
Ngày dạy :   14 /12/2017
Bài tập

vận dụng quy tắC  nắm tay PHẢI và quy tắc bàn tay trái
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ (hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố trên.

- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng suy luận lôgíc, vận dụng được kiến thức vào thực tế.


3. Thái độ:

- Hăng say học tập. Tích cực phát huy tinh thần học tập tích cực.
         4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:

- Một số tranh vẽ.

2. Mỗi nhóm hs:

- Một biến thế nguồn (6V), một ống dây dẫn n = 800 vòng, 1 thanh nam châm thẳng, một khoá K, một sợi dây mảnh, một giá thí nghiệm.
III.Phương pháp:

Phương pháp dùng câu hỏi gợi mở

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1 .ổn định tổ chức(1ph)




2. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3.Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoat động 1 : Giải bài 1(9ph)(K1,K3, K4)
GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại quy tắc nắm tay phải.

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.

HĐ2: Giải bài 2 (15ph) (K1,K3, K4)
GV: Yêu cầu hs vẽ lại hình vào vở. 

HS: Làm việc cá nhân vẽ 

GV: Y/c hs đọc đề bài, vẽ hình lên bảng, gọi 3 hs lên bảng xác định các đại lượng còn thiếu.

HS : Đại diện 1 hs đọc đầu bài. Làm việc cá nhân giải bài 2.

GV : Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các bước giải bài tập có vận dụng quy tắc.

HS : Chữa vào vở

HĐ3: Giải bài 3 (12’): (K1,K3, K4)
GV: Yêu cầu hs đọc đề bài.

HS: Đại diện 1 hs đọc đề bài

GV : Treo bảng phụ có sẵn hình 30.3. Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

HS: Đại diện 1 hs lên bảng làm bài 3 

GV: Nhận xét - cho điểm
	I.Bài tập 1 :

 a) Nam châm bị hút vào ống dây.
b) Lúc đầu NC bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì NC bị hút vào ống dây. 

II.Bài tập 2:

a)

b)

c) 

III.Bài tập 3:

a) Lực 
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 được biểu diễn trên hình vẽ.

b) Quay ngược chiều kim đồng hồ.

c) Khi lực 
[image: image225.wmf]2
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có chiều ngược lại => đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều từ trường.
IV.Bài tập: 

a)Nêu các trừơng hợp có thể xảy ra khi 
đạt một dây dẫn có dòng điện chạy qua
 trong từ trường 
b) Hãy vẽ thêm lực tác dụng lên dây dẫn
 trong các trường hợp sau:


   N       (       S              N     (      S

 
S        I           N


Chú ý: Các kí hiệu:

( chỉ chiều dòng điện có phương vuông 
góc với mặt phẳng giấy và có chiều đi từ ngoài vào trong 
( chỉ dòng điện có phương vuông góc 
   với mặt phẳng giấy và có chiều đi từ 

   trong ra ngoài
Giải : 

a,  Khi dòng điện đặt trong từ trường có 
hai trường hợp xảy ra :

+ Nếu dây dẫn không song song với 
đường sức từ thì lực điện từ tác dụng lên
dây dẫn . Chiều lực điện từ được xác định bằng quy tắc bàn tay trái

+Nếu dây dẫn song song với đường sức từ thì không có lực điện từ tác dụng lên nó .

b, Các lực điện từ  được xác định như sau:

              F                                               


  S      (      N                                                                 

                                                                                                
                F
           N        (        S
                     
       
            S             I     N                    

         F = 0




4. Củng cố:(5ph)
GV: Việc giải các bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái gồm những bước nào?

HS: Toàn lớp thảo luận rút ra các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.

GV: Tổng kết bài - nhận xét.
5. Hướng dẫn về nhà (3ph)
- Đọc trước sgk bài 31 - Hiện tượng cảm ứng điện từ.

           - Bài tập 30.1 đến 30.5 trong sbt.
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Ngày soạn:  05/12/2013







Ngày giảng:        /12/2013
ÔN TẬP
I/ Mục Tiêu: Kết tiết này hs cần đạt:

1.Kiến thức:  Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương I,II.Thông qua các câu hỏi của GV.

2. Kỹ năng: Làm được các bài tập về điện học và điện từ học.

3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập,hợp tác với bạn.

II/ Chuẩn Bị Của GV và HS:
GV: Chuẩn bị các câu hỏi lí thuyết và một số bài tập.bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập.

HS: Ôn tập lại toàn bộ lí thuyết đã học ở chương I,II.

III. PP Tái Hiện kiến Thức, Làm Việc Nhóm Nhỏ.

IV.Tiến Trình Giảng Dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: ÔN Tập Lí Thuyết ( 20’)

	Câu 1: Muốn đo ....giữa hai đầu một dây dẫn ta dùng vôn kế.Vôn kế được mắc ....với dây dẫn cần đo.

Câu 2: Ampekế là dụng cụ dùng để ....Nó được mắc .... với vật cần đo.

Câu 3: Khi mắc các điện trở nối tiếp,nếu các điện trở có giá trị .... thì ....ở hai đầu mỗi điện trở bằng nhau.

Câu 4: Khi mắc song song....,tương đương của mạch có giá trị ....giá trị của từng điện trở.

Câu 5: Công suất điện của một đoạn mạch....với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch,tỷ lệ nghịch với ....của đoạn mạch.

Câu 6: Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết ....của dụng cụ đó,nghĩa là ....của dụng cụ này khi nó... bình thường.

Câu 7: Dòng điện có năng lượng vì nó có khả năng....

cũng như nó có thể làm thay đổi....của các vật.... của dòng điện được gọi là ....

Câu 8: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn .... với tiết diện của dây,tỷ lệ thuận với bình phương.....

Câu 9: Người ta sơn các màu khác nhau để phân biệt ...... của nam châm.Nhiều khi trên nam châm ghi chữ N chỉ ....,chữ S chỉ ......

Câu 10: Hai nam châm..... nếu các cực khác tên,... nếu các cực cùng tên.

Câu 11: Không gian xung quanh.....,xung quanh..... có khả năng tác dụngtừ lên kim nam châm đặt trong nó.Ta nói trong.....đó có từ trường.

Câu 12: Khi đặt một kim nam châm gần dây dẫn,....

bị lệch.Điều đó chứng tỏ.....đã tác dụng một.....lên kim nam châm.

Câu 13: Đường sức từ cho phép ta biểu diễn .....Người ta quy ước chiều đường sức từ là chiều đi từ .....đến......xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng trên ..... đó.

Câu 14: Chiều ..... của ống dây phụ thuộc vào chiều của......chạy qua các vòng dây.Ta sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều ......khi biết .....

Câu 15: Khi tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng ..... của ống dây ta có thể làm tăng .... của .....

Câu 16: Ta sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều .....khi biết .....và.....

Câu 17: .....tác dụng lực lên đoạn dây dẫn có ..... chạy qua đặt trong từ trường. Chiều của lực ..... vào chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều....

Câu 18: Động cơ điện một chiều gồm hai bộ phận chính là ..... tạo ra từ trường và ..... cho dòng điện chạy qua.Bộ phận .....gọi là Stato,bộ phận....gọi là Rôto.
	1.( Hiệu điện thế),(song song).

2.(Cường độ dòng điện), ( nối tiếp).

3.(Bằng nhau), ( hiệu điện thế)

4.(điện trở) , ( (nhỏ hơn)

5. ( tỉ lệ thuận) , ( điện trở)

6.( Công suất định mức),( công suất điện), (hoạt động)

7.(Công thực hiện), ( nhiệt năng),(năng lượng),( điện năng)

8.(tỉ lệ nghịch),( Cường độ dòng điện)

9.( Các từ cực), ( Cực bắc), ( cực nam)

10.(hút nhau),( đẩy nhau)

11.( nam châm), ( dòng điện) ,( không gian)

12.( kim nam châm),(dòng điện), ( lực từ)

13.( từ trường),( cực nam),( cực bắc), ( đường sưc)

14.( đường sức từ),( dòng điện),( đường sức từ),( chiều dòng điện)

15.( số vòng),( lực từ), ( Nam châm điện)

16.( lực điện từ),( chiều dòng điện),và ( chiều đường sức từ)

17.( từ trường), ( dòng điện),( phụ thuộc),( đường sức từ)

18.(nam châm),( khung dây dẫn), ( đứng yên),( quay)

	Hoạt động 2: Bài Tập ( 23)

	Bài 1:Một bếp điện có ghi 220V -1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V  để đun sôi 2l  nước từ nhiệt độ ban đầu là 300C thì mất một thời gian là 10 phút. (Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K).

    a,Tính điện trở của bếp điện. 

    b,Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp. 

    c,Tính hiệu suất của bếp.

    d, Nếu mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiện như nêu trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Bieát rằng giá mỗi kw.h là 550 ®.

GV: Tổ chức cho hs hoạt động nhóm.

GV: Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

GV: Để tính điện trở của bếp ta dùng công thức nào?

Muốn tính hiệu suất của bếp ta cần biết đại lượng nào?

Bài 2: Một sợi dây sắt dài 
[image: image226.wmf]l

1= 200m, có tiết diện S1= 0,2mm2 và có điện trở R1= 120
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. Hỏi một sợi dây sắt khác dài 
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2= 50m, có điện trở R2= 45
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 thì có tiết diện S2 bằng bao nhiêu ?

GV: 
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GV: khi đó R = ? S = ? Tương tự hãy tìm S2 = ?


	Bài 1: a, Ap dụng công thức 
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b, Ap dụng công thức 
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 c, * Điện năng sử dụng để đun sôi nước từ 200C

                   Qi = Qthu= m.C.(t20 – t10) 
[image: image236.wmf]Þ

A = 2.4200.70 = 588000(J) 

* Điện năng bếp sử dụng: Q = P.t = 600000(J)

 * Hiệu suất của bếp:
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d, 
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Bài 2: * Xét dây sắt dài 
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 thì phải có tiết diện là: 
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Vậy dây sắt dài 
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 thì phải có tiết diện là: 
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V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2’)

Xem lại toàn bộ nội dung tiết ôn tập ,học thuộc thật kĩ lí thuyết ,làm các bài tâp trên lại vài lần.Tiết sau ta ôn tập tiếp tục.

Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….
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Ngày giảng:        /12/2013  

ÔN TẬP

I/ Mục Tiêu: Kết tiết này hs cần đạt:

1.Kiến thức:  Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương I,II.Thoâng qua các câu hỏi của GV.

2. Kỹ năng: Làm được các bài tập về điện học và điện từ học.

3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập,hợp tác với bạn.

II/ Chuẩn Bị Của GV và HS:
GV: Chuẩn bị các câu hỏi lí thuyết và một số bài taäp.baûng phụ ghi câu hỏi và bài tập.

HS: Ôn tập lại toàn bộ lí thuyết đã học ở chương I,II.

III. PP Tái Hiện kiến Thức ,Làm Việc Nhóm Nhỏ.

IV.Tiến Trình Giảng Dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: ÔN Tập Lí Thuyết ( 20’)

	GV:Đưa nội dung các câu hỏi lên bảng phụ, tổ chức cho hs hoạt động theo nhóm vài phút

 Bài 1:
Cho mạch điện như sơ đồ:

                   


                         R        §                                                                                                                                                              H                            (
Biết R = 8( , đèn § có ghi 6V-3W . Ampe kế có điện trở không đáng kể, người ta thấy kim của ampe kế chỉ 0,5A. Tính:

a) Điện trở tòan mạch( bỏ qua điện trở của nguồn điện và các dây nối)

b) Hiêu điện thế giữa hai dầu điện trở và của đèn

c) Điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong thời gian 5 giờ 

d) Đèn sáng bình thường không ? Tại sao?

- GV hướng dẫn HS làm bài tập
	a, Điện trở của đèn là :

   R§ = U2 / P  = 
[image: image246.wmf]2

6

12

3

=W


Điện trở của cả mạch điện là:
   RTM = R + R§ = 8 = 12 = 20(
b, Hiệu điện thế hai đầu điện trở là:

    UR = I.R = 0,5. 8 = 4(V)

Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là:

    U§ = I.R§ = 0,5.12 = 6(V)

c) Điện năng tiêu thụ của toàn mạch là :

 t = 5.3600 = 18000(s)

U = UR + U§ = 4 + 6 = 10 (V)

A = UIt  = 10.0,5.18000 = 90000(J) 

               = 90     kJ

d, 
    P  = 
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PĐ = UĐ.I = 6.0,5 = 3W . Công suất tiêu thụ bằng công suất định mức. Vậy đèn sáng bình thường

	Hoạt động 2: Bài Tập (24’)

	PHẦN TỰ LUẬN :

 Câu 1: cho hai điện trở 
[image: image248.wmf]1
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 mắc nối tiếp nhau . mắc hai điện trở này vào hiệu điện thế 200V . hãy tính cường độ dòng điện chạy qua hai điện trở đó ? 

Câu 2: trên nồi cơm điện có ghi 220V-500W . hãy tính cường độ dòng điện định mức qua dây nung của nồi ? 

Câu 3: một dây dẫn có điện trở 100
[image: image251.wmf]W

 mắc vào hiệu điện thế 220V . tính nhiệt lượng do toả ra trên dây dẫn trong 5giây ra đơn vị J ? 

GV: Tổ chức cho hs nhắc lại: Công thức điện trở tương đương,cường độ dòng điện,cường độ dòng điện định mức,nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn ?

GV: gọi 3 hs lên bảng trình bày, lớp nêu nhận xét bài làm của bạn? 
	PHẦN TỰ LUẬN

Câu1:  Điện trở tương đương của R
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Cường độ dòng điện qua hai điện trở là :
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Câu 2 : Cường độ dòng điện định mức qua dây nung là:
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Câu3 Nhiệt lượng dây dẫn toả ra trong 5 giây là :
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V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’)

Xem lại toàn bộ kiến thức đã kiểm tra và những kiến thức đaõ học ở môn vật lí 9 để hôm sau ta thực hiện tiết kiểm tra học kì I.

Học nội dung các tiết ôn tập,làm lại các bài tập nhiều lần.

Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 19





Ngày soạn:  05/12/2013

Tiết 37





Ngày giảng: 11, 13/12/2013  

ÔN TẬP

I/ Mục Tiêu: Kết tiết này hs cần đạt:

1.Kiến thức:  Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của chương I,II.Thoâng qua các câu hỏi của GV.

2. Kỹ năng: Làm được các bài tập về điện học và điện từ học.

3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập,hợp tác với bạn.

II/ Chuẩn Bị Của GV và HS:
GV: Chuẩn bị các câu hỏi lí thuyết và một số bài taäp.baûng phụ ghi câu hỏi và bài tập.

HS: Ôn tập lại toàn bộ lí thuyết đã học ở chương I,II.

III. PP Tái Hiện kiến Thức ,Làm Việc Nhóm Nhỏ.

IV.Tiến Trình Giảng Dạy:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: ÔN Tập Lí Thuyết ( 20’)

	BT 1 : Gọi học sinh đọc đề và lên bảng thực hiện

 Một bóng đèn có ghi (220V- 80W) Và một ấm điện có ghi (220V- 1000W) .Được mắc vào mạch 220V.

a) Tính điện trở tương đương của doạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và ấm điện.

c) Tính nhiệt lượng toả ra của mạch trong thời gian 1,5h.

 Tính số tiền phải trả trong một tháng (30 ngày) Biết 1KW.h giá 550 đồng, mỗi ngày dùng trung bình 4h

Cả lớp cùng thực hiện và nhận xét kết quả
	a- Điện trở của đèn và ấm:

R1 = 
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b-cường độ dòng điện qua bóng đèn và ấm là :                               
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c- Q = P.t = (P1+ P2).t 

                 = (1000+80).1,5.3600 = 5832000 (J)

d-Số tiền = P.t.550

                = {(1000+80):1000}.120.550 = 71280(đ)

	Hoạt động 2: Bài Tập (24’)

	Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết: R1=3
[image: image263.wmf]W

; R2=9
[image: image264.wmf]W

; R3=18
[image: image265.wmf]W

. Số chỉ của ampe kế 0,5A. Điện trở của am pe kế và các dây nối không đáng kể; điện trở của vôn kế vô cùng lớn.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn  mạch  AB.

b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu của đoạn mạch AB.

c. Chốt (+) của vôn kế nối với điểm nào? Vôn kế chỉ giá trị bao nhiêu?

d. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch trong 2 phút 

e. Nếu mắc thêm một điện trở R4 = 30
[image: image266.wmf]W

 song song với cả ba diện trở trên thì điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này là bao nhiêu ?

Gọi học sinh kên bảng tóm tắt và giải, cả lớp cùng thực hiện.

- Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp tính như thế nào?

- 
	
[image: image267]
a) Vì đoạn mạch mắc nối tiếp nên điện trở tương tương của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 

      = 3 + 9 + 18
      = 20(
[image: image268.wmf]W

)

b) Vì R1 nt R2 nt R3 nên I1 = I2 = I3 = I = 0,3 (A)

Từ định luật Ôm ta suy ra UAB = I.Rtd = 0,3 . 20 = 6 (V)

c) Chốt (+) của vôn kế được nối với điểm M

Số chỉ của vôn kế chính là hiệu điện thế hai đầu R2

Từ định luật Ôm ta suy ra U2 = I.R2 = 0,3 . 6 = 1,8 (V)

d) Nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch:

Đổi thời gian: t = 5 phút = 300(s)

Áp dụng công thức định luật Jun-Lenxo

Q = I².Rtd.t = (0,3)2 . 20 . 300 

    = 540 (J)

e) Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này là R’td. Khi đó:
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Thay số vào ta được: 
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V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’)

Xem lại toàn bộ kiến thức đã kiểm tra và những kiến thức đaõ học ở môn vật lí 9 để hôm sau ta thực hiện tiết kiểm tra học kì I.

Học nội dung các tiết ôn tập,làm lại các bài tập nhiều lần.

Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

	Kiểm tra học kì I




I. mục tiêu

Kiến thức : 

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS từ đầu năm học, từ đó giúp GV phân loại được đối tượng HS để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng HS 

Kĩ năng : Rèn kĩ năng làm bài viết tại lớp

Thái độ: Nghiêm túc , trung thực, tự giác khi làm bài kiểm tra.

II. chuẩn bị

- GV: Phô tô đề bài cho HS ra giấy A​​4
- HS: Đồ dùng học tập, kiến thức đã được học từ đầu năm học.

III. Phương pháp:

- GV phát đề kiểm tra tới từng HS

- HS làm bài ra giấy kiểm tra

Tiết 36
Ngày soạn : 3/12/2014

Ngày dạy : 10/12/2014

Bài tập

I.MỤC TIÊU 

1.Kiến thức: 

- Vận dụng được 2 quy ước xác định chiều đường cảm ứng từ của thanh nam châm

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Biết được cấu tạo của nam châm điện và ứng dụng của chúng

- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng suy luận lôgíc, vận dụng được kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ:

- Hăng say học tập. Tích cực phát huy tinh thần học tập tích cực.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Một số tranh vẽ.

- Mỗi nhóm hs:

- Một biến thế nguồn (6V), một ống dây dẫn n = 800 vòng, 1 thanh nam châm thẳng, một khoá K, một sợi dây mảnh, một giá thí nghiệm.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp vấn đáp, gợi mở 

IV.hoạt động dạy học

1 .ổn định tổ chức:




2. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Giải bài tập 1(10ph)
?Tính chất của nam châm là gì.

(bồi dưỡng năng lực tự học)

· N/c có thể hút được sắt

· Vậy làm thế nào để biết thanh kim loại nào đã nhiễm từ, thanh kim loại nào chưa bị nhiễm từ

GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại tính chất của n/c

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.

Hoạt động 2 : Giải bài tập 2(10ph)
GV: Yêu cầu hs vẽ lại hình vào vở. 

HS: Làm việc cá nhân vẽ 

GV: Y/c hs đọc đề bài, vẽ hình lên bảng, gọi 3 hs lên bảng xác định các đại lượng còn thiếu.

HS : Đại diện 1 hs đọc đầu bài. Làm việc cá nhân giải bài 2.

GV : Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các bước giải bài tập có vận dụng quy tắc.

HS : Chữa vào vở

Hoạt động 3: Giải bài tập 3 (13ph)
GV: Yêu cầu hs đọc đề bài.

HS: Đại diện 1 hs đọc đề bài

GV : Treo bảng phụ có sẵn hình 30.3. Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

HS: Đại diện 1 hs lên bảng làm bài 3 

GV: Nhận xét - cho điểm
GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại quy tắc nắm tay phải.

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.


	I.Bài 1
Có hai thanh kim loại giống hệt nhau A và B, một thanh đã bị nhiễm từ (có tác dụng như một nam châm), một thanh không bị nhiễm từ.

 
Nếu không dùng một vật nào khác, làm thế nào để phân biệt thanh kim loại nào đã nhiễm từ?

Trả lời

  +) Đối với nam châm châm thẳng,từ trường ở những đầu cực từ và ở những điểm gần giữa nam châm như thế nào, bám vào đặc điểm này đưa ra cách xác định thanh kim loại đã bị nhiễm từ:

· Lần lượt đưa một đầu của thanh A đến gần điểm giữa của thanh B (lần 1),rồi lại đưa một đầu của thanh B lại gần điểm giữa của thanh A (lần 2).

+ Nếu (lần 1) lực hút mạnh hơn so với (lần 2) => thanh B là nam châm
+ Nếu (lần 2) lực hút manh hơn so với (lần 1) => thanh A là nam châm
II. Bài tập 2
c) Đưa một kim nam châm nhẹ tới gần một thanh nam châm nặng cái nào sẽ hút (hoặc đẩy) cái nào?

d) Trên trái đất có nơi nào mà từ đó đi theo bất kì phương nào cũng là đi theo phương nam?

Trả lời

c) Thanh nam châm hút (đẩy) kim nam châm và ngược lại. Nhưng vì thanh nam châm nặng vẫn đứng yên? Còn kim nam châm thì lực hút (đẩy) của thanh nam châm làm nó chuyển động. 

d) Nơi đó sẽ là một trong hai địa cực của trái đất, em hãy chỉ ra địa cực nào?

III.Bài tập 3 :

 a) Nam châm bị hút vào ống dây.
b) Lúc đầu NC bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì NC bị hút vào ống dây. 




4. Củng cố:10ph
GV: Việc giải các bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải gồm những bước nào?

HS: Toàn lớp thảo luận rút ra các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải 

GV: Tổng kết bài - nhận xét.
5. Hướng dẫn về nhà :2ph
- Đọc trước sgk bài  – Dòng điện xoaychiều
Tuần 19

Tiết 33
Ngày soạn : 1/12/2017
Ngày dạy : 23/12/2017
                                           Hiện tượng cảm ứng điện từ
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: 

- Tiến hành được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng.

- Mô tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

- Sử dụng đúng được hai thuật ngữ: dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bố trí lắp đặt thí nghiệm với các dụng cụ đã cho.

- Rèn kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Vật lý một cách chính xác.

3. Thái độ:

- Tích cực học tập. Tinh thần hợp tác trong nhóm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên:

- Một điamô xe đạp có lắp bóng đèn; một điamô xe đạp đã bóc một phần vỏ ngoài đủ nhìn thấy nam châm và cuộn dây ở trong.

2. Mỗi nhóm hs:

- Một biến thế nguồn (3V), một cuộn dây n = 800 vòng có gắn bóng đèn Led, một thanh nam châm thẳng có trục quay vuông góc với thanh, một nam châm điện. 
III.Phương pháp:

Vận dụng, quan sát, hoạt động nhóm

IV.TỔ chức hoạt động dạy học

1 . ổn định tổ chức:1ph




2 .  Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:38ph
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Phát hiện ra cách khác để tạo ra dòng điên ngoài cáh dùng pin hay acquy:10ph
GV: Nêu vấn đề: Ta đã biết muốn tạo ra dòng điện, phải dùng nguồn điện là pin hoặc ácquy. Con có biết trường hợp nào không dùng pin hoặc acquy mà vẫn tạo ra dòng điện được không?

GV: Gợi ý : Bộ phận nào làm cho đèn xe đạp phát sáng?

HS: Đèn xe đạp sáng nhờ điamô xe đạp.

GV: Trong bình điện xe đạp (điamô xe đạp) có những bộ phận nào? 

HS: Thảo luận nhóm, suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên.

HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo của điamô xe đạp. Dự đoán xem bộ phận nào là nguyên nhân chính gây ra dòng điện:10ph
GV: Yêu cầu hs quan sát hình 31.1 trong sgk kết hợp với mẫu vật thật để chỉ ra bộ phận chính của điamô.

HS: Làm việc cá nhân quan sát hình vẽ và mẫu vật. Đại diện 1 hs phát biểu.

GV: Hãy dự đoán hoạt bộ phận chính nào của điamô gây ra dòng điện?

HS : Thảo luận, cử đại diện trả lời

HĐ3: Tìm hiểu cách dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra dòng điện. Xác định trong trường hợp nào thì nam châm vĩnh cửu có thể tạo ra dòng điện:8ph
GV: Y/c hs đọc TN 1 và cho biết các dụng cụ cần dùng để tiến hành TN.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. 

GV: Y/c hs tiến hành TN theo nhóm với các dụng cụ đã cho.

HS : Tiến hành TN theo nhóm TN1

GV: Hướng dẫn hs làm từng động tác nhanh và dứt khoát.

- Đưa nam châm vào trong lòng cuộn dây.

- Để nam châm nằm yên một lúc trong lòng cuộn dây.

Thảo luận nhóm trả lời C1, C2.

HĐ4: Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện,  TH nào thì NC điện có thể tạo ra dòng điện: 7ph
GV: Y/c hs đọc TN2 trong sgk cho biết các dụng cụ để tiến hành TN.

GV: Y/c hs tiến hành TN theo nhóm với các dụng cụ đã cho.

HS : Tiến hành TN theo nhóm

GV: Y/s hs thảo luận nhóm cho biết khi đóng hay ngắt mạch điện thì từ trường của nam châm điện thay đổi thế nào? (Dòng điện có cường độ tăng lên hay giảm đi khiến cho từ trường mạnh lên hay yếu đi).

HS: Thảo luận nhóm đại diện trả lời. 

HĐ5: Tìm hiểu thuật ngữ mới : Dòng điện cảm ứng, hiện tượng cảm ứng điện từ: 3ph
GV: Qua 2 TN trên, hãy cho biết khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng?
	I. Cấu tạo và hoạt động của điamô ở xe đạp:

1. Cấu tạo: Gồm 1 NC và một cuộn dây.

2. Hoạt động: Khi quay núm của điamô thì NC quay theo => đèn sáng.

II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện.

1.Dùng nam châm vĩnh cửu.

- TN1: 

C1: Trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng khi:

+ Di chuyển NC lại gần cuộn dây.

+ Di chuyển NC ra xa cuộn dây.

C2: Trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

NX1: sgk 

2.Dùng nam châm điện:

- TN2: 

C3: Dòng điện xuất hiện: 

+ Trong khi đóng mạch điện của NC điện.

+ Trong khi đóng mạch điện của NC điện.

NX2: sgk 

III. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

C4: Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng xuất hiện.

C5: Nhờ nam châm ta có thể tạo ra 


4. Củng cố :4ph
GV: Có những cách nào có thể dùng nam châm để tạo ra dòng điện.

HS : Toàn lớp, suy nghĩ câu trả lời của giáo viên.

- Dòng điện đó được gọi là dòng điện gì ?

Ngoài hai cách trong sgk, có thể nêu thêm các cách khác như cho NC điện chuyển động cho nam châm quay trước cuộn dây.

HS : Thảo luận trả lời


5. Hướng dẫn về nhà :2ph
	Tuần 19

Tiết 34
Ngày soạn : 20/12/2017
Ngày dạy :   29/12/2017
                           Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng



I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:


- Xác định được có sự biến đổi (tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm thí nghiệm với nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.


- Dựa trên quan sát thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín.


- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.


- Vận dụng được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể, trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

2. Kĩ năng: 


- Quan sát thí nghiệm, mô tả chính xác tỉ mỉ thí nghiệm.


- Phân tích, tổng hợp kiến thức cũ.

3.Thái độ: 
Ham học hỏi, yêu thích môn học.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên:

- Mô hình cuộn dây dẫn và đường sức từ của một nam châm hoặc tranh phóng to hình 32.1.

- Kẻ sẵn bảng 1 (SGK) ra bảng phụ hoặc phiếu học tập.

2. Mỗi nhóm hs:

- 1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED hoặc có thể thay bằng 1 điện kế chứng minh (điện kế nhạy).

- 1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh, 1 trục quay quanh trục kim nam châm.

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, quan sát, hoạt động nhóm

IV. Tổ chức hoạt động dạy học

1. ổn định tổ chức:1ph




2.  Kiểm tra bài cũ:7ph
- Nêu các cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín.

- GV hỏi: Có trường hợp nào mà nam châm chuyển động so với cuộn dây mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

- GV hướng dẫn và cùng HS kiểm tra lại những trường hợp HS nêu hoặc GV có thể gợi ý kiểm tra trường hợp nam châm chuyển động quanh quanh trục của nam châm trùng với trục của ống dây ( để không xuất hiện dòng điện cảm ứng .


3. Bài mới:33ph
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : ĐVĐ: 3ph
Ta biết có thể dùng nam châm để tạo ra dòng điện cảm ứng ở cuộn dây dẫn kín trong những điều kiện khác nhau. Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng không phụ thuộc vào loại nam châm hoặc trạng thái chuyển động của nó. Vậy điều kiện nào là điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng? ( Bài mới

Hoạt động 2: Khảo sát sự biến đổi của đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn day dẫn khi một cực nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn trong thí nghiệm tạo ra dòng điện cảm ứng bằng nam châm vĩnh cửu 12ph
hình 32.1 (SGK).

GV: hướng dẫn HS sử dụng mô hình và đếm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn khi nam châm ở xa và khi lại gần cuộn dây để trả lời câu hỏi C1.

HS: HS sử dụng mô hình theo nhóm hoặc quan sát hình vẽ 32.1 (SGK) trả lời câu hỏi C1

* Chuyển ý: Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay xa đầu một cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vậy sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng có liên quan gì đến sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây hay không?0
HS: HS ghi nhận xét vào vở.

Hoạt động 3: Tìm mối quan hệ giữa sự tăng hay giảm của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây với sự xuất hiện dòng điện cảm ứng ( điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.13ph
GV: yêu cầu cá nhân HS trả lời câu C2 bằng việc hoàn thành bảng 1 trong phiếu học tập.

HS: suy nghĩ hoàn thành bảng 1.

GV: hướng dẫn HS đối chiếu, tìm điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ( Nhận xét 1.

HS: thảo luận để tìm điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

GV: trả lời câu C4.

HS: suy nghĩ trả lời câu C4

 - GV hướng dẫn HS thảo luận câu C4 ( Nhận xét 2

Từ nhận xét 1 và 2, ta có thể đưa ra kết luận chung về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?

HS: HS tự nêu được kết luận về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Ghi vở kết luận này

Hoạt động 4: Vận dụng   5ph
GV: Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C5, C6.

HS: vận dụng được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích câu C5, C6.


	I.SỰ biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.

C1:

Nhận xét:

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng hoặc giảm (biến thiên).

II. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

C2:

nhận xét 1: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín đặt trong từ trường của một nam châm khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

C4: 

Nhận xét 2:

+ Khi ngắt mạch điện, cường độ dòng điện trong nam châm điện giảm về 0, từ trường của nam châm yếu đi, số đường sức từ biểu diễn từ trường giảm, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.

+ Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện trong nam châm điện tăng, từ trường của nam châm mạnh lên, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Kết luận:  Trong mọi trường hợp, khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

III. Vận dụng:

C5: Khi quay núm của đinamô xe đạp, nam châm quay theo. Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C6: Tương tự câu C5.


4.Củng cố: 3ph
GV: Yêu cầu HS giải thích tại sao khi cho nam châm quay quanh trục trùng với trục của nam châm và cuộn dây trong thí nghiệm phần mở bài thì trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

HS: giải thích hiện tượng của thí nghiệm ở phần mở bài: Khi cho nam châm quay theo trục quay trùng với trục của nam châm và cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây không biến thiên do đó trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng

GV: Như vậy không phải cứ nam châm hay cuộn dây chuyển động thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng mà điều kiện để trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng là cuộn dây dẫn phải kín và số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây phải biến thiên.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu :

Điện năng là nguồn năng lượng có nhiều ưu điểm : dễ sử dụng, dễ chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác , dễ truyền tải đi xa … nên ngày càng được sử dụng phổ biến .

Việc sử dụng điện năng không gấy ra chất thải độc hại cũng như tác nhân gây ô nhiễm môi trường nên điện năng là nguồn năng lượng sạch.
Thay thế các phương tiện giao thông sử dụng động cơ nhiệt bằng các phương tiện giao thông sử dụng động cơ điện .

Tăng cường sản xuất điện năng bằng các nguồn năng lượng sạch : năng lượng nước , năng lượng gió, năng lượng Mặt trời 
5. Hướng dẫn về nhà:1ph

- Đọc phần "Có thể em chưa biết".


- Học và làm bài tập 32 (SBT).

Tiết 36
Ngày soạn : 23/12/2015
Ngày dạy : 30/12/2015
Bài tập

I.MỤC TIÊU 


1. Kiến thức: 

- Vận dụng được 2 quy ước xác định chiều đường cảm ứng từ của thanh nam châm

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Biết được cấu tạo của nam châm điện và ứng dụng của chúng

- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ


2.Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng suy luận lôgíc, vận dụng được kiến thức vào thực tế.


3. Thái độ:

- Hăng say học tập. Tích cực phát huy tinh thần học tập tích cực.

II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:

- Một số tranh vẽ.

- Mỗi nhóm hs:

- Một biến thế nguồn (6V), một ống dây dẫn n = 800 vòng, 1 thanh nam châm thẳng, một khoá K, một sợi dây mảnh, một giá thí nghiệm.
III.TỔ CHỨC hoạt động dạy học

A . ổn định tổ chức:




B.  Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


C .Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Giải bài tập 1(K1, K2, K3, K4)
?Tính chất của nam châm là gì.

(bồi dưỡng năng lực tự học)

· N/c có thể hút được sắt

· Vậy làm thế nào để biết thanh kim loại nào đã nhiễm từ, thanh kim loại nào chưa bị nhiễm từ

GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại tính chất của n/c

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.

Hoạt động 2 : Giải bài tập 2(K1, K2, K3, K4)

GV: Yêu cầu hs vẽ lại hình vào vở. 

HS: Làm việc cá nhân vẽ 

GV: Y/c hs đọc đề bài, vẽ hình lên bảng, gọi 3 hs lên bảng xác định các đại lượng còn thiếu.

HS : Đại diện 1 hs đọc đầu bài. Làm việc cá nhân giải bài 2.

GV : Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các bước giải bài tập có vận dụng quy tắc.

HS : Chữa vào vở

Hoạt động 3 : Giải bài tập 3(K1, K2, K3, K4)

GV: Yêu cầu hs đọc đề bài.

HS: Đại diện 1 hs đọc đề bài

GV : Treo bảng phụ có sẵn hình 30.3. Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

HS: Đại diện 1 hs lên bảng làm bài 3 

GV: Nhận xét - cho điểm
GV: Yêu cầu 2 hs đứng tại chỗ nhắc lại quy tắc nắm tay phải.

HS: Đứng tại chỗ phát biểu

GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 1 trong sgk.

GV: Gọi đại diện một hs lên bảng chữa bài

HS : Cá nhân đọc nội dung bài tập 1. Giải bài. Đại diện 1 hs lên bảng chữa bài.

GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện thí nghiệm kiểm tra lại kết quả bài làm.

HS : Tiến hành TN theo nhóm kiểm chứng lại kết quả bải giải.


	I.Bài 1
Có hai thanh kim loại giống hệt nhau A và B, một thanh đã bị nhiễm từ (có tác dụng như một nam châm), một thanh không bị nhiễm từ.

 
Nếu không dùng một vật nào khác, làm thế nào để phân biệt thanh kim loại nào đã nhiễm từ?

Trả lời

  +) Đối với nam châm châm thẳng,từ trường ở những đầu cực từ và ở những điểm gần giữa nam châm như thế nào, bám vào đặc điểm này đưa ra cách xác định thanh kim loại đã bị nhiễm từ:

· Lần lượt đưa một đầu của thanh A đến gần điểm giữa của thanh B (lần 1),rồi lại đưa một đầu của thanh B lại gần điểm giữa của thanh A (lần 2).

+ Nếu (lần 1) lực hút mạnh hơn so với (lần 2) => thanh B là nam châm
+ Nếu (lần 2) lực hút manh hơn so với (lần 1) => thanh A là nam châm
II. Bài tập 2
e) Đưa một kim nam châm nhẹ tới gần một thanh nam châm nặng cái nào sẽ hút (hoặc đẩy) cái nào?

f) Trên trái đất có nơi nào mà từ đó đi theo bất kì phương nào cũng là đi theo phương nam?

Trả lời

e) Thanh nam châm hút (đẩy) kim nam châm và ngược lại. Nhưng vì thanh nam châm nặng vẫn đứng yên? Còn kim nam châm thì lực hút (đẩy) của thanh nam châm làm nó chuyển động. 

f) Nơi đó sẽ là một trong hai địa cực của trái đất, em hãy chỉ ra địa cực nào?

III.Bài tập 3 :

 a) Nam châm bị hút vào ống dây.
b) Lúc đầu NC bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của NC hướng về phía đầu B của ống dây thì NC bị hút vào ống dây. 




4. Củng cố:

GV: Việc giải các bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải , quy tắc bàn tay trái  gồm những bước nào?

HS: Toàn lớp thảo luận rút ra các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải 

GV: Tổng kết bài - nhận xét.
5. Hướng dẫn về nhà :

- Bài tập 30.1 đến 30.5 trong sbt.

Tuần 21








ngày dạy:

Tiết 41

	Tuần 

S:   

G:   
	Tiết 34

 Ôn Tập




I- Mục tiêu

1- Kiến thức:

Ôn tập và hệ thống hoá những kiến thức đã học về phần điện và phần từ
2- Kĩ năng:


Luyện tập giải bài tập về định luật Ôm và bài tập vận dụng qui tắc nắm bàn tay phải, tay trái.

3- Thái độ: 

Ngiêm túc, hợp tác nhóm, có ý thức thu thập thông tin.

II- Chuẩn bị đồ dùng

* Đối với GV:

Nội dung ôn tập 

* mỗi nhóm HS:

Kiến thức đã học

III- Phương pháp:

Tổng hợp, vận dụng, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV- Tổ chức hoạt động dạy học

A - ổn định tổ chức:

9A:


9B:


B -  Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài


C -  Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
GV: Nêu các định luật mà em đã được học từ đầu năm?

HS: Thảo luận, cử đại diện nêu tên các định luật đã được học

GV: Nêu các khái niệm về: Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

HS: Lần lượt trình bày các khái niệm

GV: Viết các công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng có trong công thức mà em đã học:

HS: Lần lượt lên bảng viết công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng trong công thức

GV: Nêu các quy tắc mà em đã học?

HS: Lần lượt phát biểu các quy tắc 

Hoạt động 2: Làm bài tập

GV: hướng dẫn học sinh làm một số bài tập định luật 

HS: Theo HD của GV Làm BT giáo viên ra
	I. Lý thuyết:

1-Các định luật:


Định luật Ôm


Định luật Jun-Lenxơ

Yêu cầu học sinh phát biểu 

1. -Định luật

-Biểu thức

-Giải thích các đại lượng trong công thức

2- Các khái niệm:

Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

3- Các công thức cần nhớ:


Biểu thức của đoạn mạch nối tiếp:


R= R1+R2

I= I1= I2

U=U1+ U2


[image: image272.wmf]2

1

U

U

=
[image: image273.wmf]2

1

R

R


Biểu thức của đoạn mạch song song:

U=U1+U2 ; I= I1+ I2 ;
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 EMBED Equation.3  [image: image277.wmf]
Có hai điện trở:
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Qtoa

Qthu


Qthu=cm.(t2-t1)

Từ trường

Các qui tắc 

   Qui tác bàn tay trái

   Qui tắc nắm bàn tay phải


+Phát biểu qui tắc


+áp dụng qui tắc

II. Bài tập:

Bài 5.1,5.2, 5.3 ,5.4, 5.5 ,5.6, 6.3​-6.6.5

8.2-8.5., 11.2-11.4,




D. Củng cố:

- GV bổ sung thêm bài tập củng cố sau: Cho hai thanh thép giống hệt nhau, 1 thanh có từ tính. Làm thế nào để phân biệt hai thanh?

- Nếu HS không có phương án trả lời đúng ( GV cho các nhóm tiến hành thí nghiệm so sánh từ tính của thanh nam châm ở các vị trí khác nhau trên thanh ( HS phát hiện được: Từ tính của nam châm tập trung chủ yếu ở hai đầu nam châm. Đó cũng là đặc điểm HS cần nắm được để có thể giải thích được sự phân bố đường sức từ ở nam châm trong bài sau.

E. Hướng dẫn về nhà: 

- Đọc trước bài: Dòng điện xoay chiều
Tuần 19
TiÕt 37
Ngày soạn : 28/12/2017
Ngày dạy :   4/1/2018
	dòng điện xoay chiều




I. mục tiêu

1. Kiến thức:


- Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.


- Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.


- Bố trí được thí nghiệm tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín theo 2 cách, cho nam châm quay hoặc cho cuộn dây quay. Dùng đèn LED để phát hiện sự đổi chiều của dòng điện.


- Dựa vào quan sát thí nghiệm để rút ra điều kiện chung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

2.Kĩ năng: 
Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra.

3.Thái độ: 
Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. chuẩn bị

* Đối với mỗi nhóm HS:


- 1 cuộn dây dẫn kín có 2 bóng đèn LED mắc song song, ngược chiều vào mạch điện.


- 1 nam châm vĩnh cửu có thể quay quanh một trục thẳng đứng.

* Đối với GV:


- 1 bộ thí nghiệm phát hiện dòng điện xoay chiều gồm một cuộn dây dẫn kín có mắc hai bóng đèn LED song song, ngược chiều có thể quay trong từ trường của một nam châm.


- Có thể sử dụng bảng 1 (bài 32) trên bảng phụ.

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1, ổn định tổ chức:


2, Kiểm tra:
                               (Kết hợp trong bài)


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	H§1: §V§ 1ph(P1)
Như SGK

Hoạt động 2: Phát hiện dòng điện cảm ứng có thể đổi chiều và tìm hiểu trong trường hợp nào dòng điện cảm ứng đổi chiều.

(11ph)(P8, P9, X8)
- GV yêu cầu HS làm thí nghiệm hình 33.1 theo nhóm, quan sát kĩ hiện tượng xảy ra để trả lời câu hỏi C1.

HS tiến hành thí nghiệm hình 33.1 theo nhóm.

- GV yêu cầu HS so sánh sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín trong 2 trường hợp.

HS quan sát kĩ thí nghiệm, mô tả chính xác thí nghiệm so sánh

- Yêu cầu HS nhớ lại cách sử dụng đèn LED đã học ở lớp 7 (đèn LED chỉ cho dòng điện theo một chiều nhất định). Từ đó cho biết chiều dòng điện cảm ứng trong 2 trường hợp trên có gì khác nhau?

HS; Thảo luận, đưa ra KL

HĐ3: Tìm hiểu khái niệm mới: Dòng điện xoay chiều 11ph(X2, X4)
- Yêu cầu cá nhân HS đọc mục 3 - Tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều.

HS: tìm hiểu mục 3, trả lời câu hỏi của GV

- GV có thể liên hệ thực tế: Dòng điện trong mạng điện sinh hoạt là dòng điện xoay chiều. Trên các dụng cụ sử dụng điện thường ghi AC 220V. AC là chữ viết tắt có nghĩa là dòng điện xoay chiều, hoặc ghi DC 6V, DC có nghĩa là dòng điện 1 chiều không đổi.

Hoạt động 4: Tìm hiểu 2 cách tạo ra dòng điện xoay chiều 11ph(P8, X8)
GV gọi HS đưa ra các cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

+ TH 1:

GV: Yêu cầu HS đọc câu C2, nêu dự đoán về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây, giải thích 

HS: nghiên cứu câu C2 nêu dự đoán về chiều dòng điện cảm ứng.

 (lưu ý: Yêu cầu HS giải thích phải phân tích kĩ từng trường hợp khi nào số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín tăng, khi nào giảm).

- Làm thí nghiệm theo nhóm kiểm tra dự đoán ( Đưa ra kết luận

HS: - Tham gia thí nghiệm kiểm tra dự đoán theo nhóm.

- Thảo luận trên lớp kết quả để đưa ra kết luận

+ TH2: Tương tự

GV: Gọi HS nêu dự đoán về chièu dòng điện cảm ứng có giải thích.

HS nghiên cứu câu C3, nêu dự đoán.

GV: làm thí nghiệm kiểm tra, yêu cầu cả lớp quan sát.

HS: quan sát thí nghiệm GV làm 

GV: Hướng dẫn HS thảo luận đi đến kết luận cho câu C3.

HS: phân tích thí nghiệm và so sánh với dự đoán ban đầu ( Rút ra kết luận câu C3:

GV: Yêu cầu HS ghi kết luận chung cho 2 trường hợp.

HS: Thảo luận rút ra KL

HĐ5: Vận dông:5ph(K3, K4)
GV: Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C4 của phần vận dụng SGK.

HS: Hoàn thành C4
	I.Chiều của dòng điện cảm ứng

1.Thí nghiệm

2.Kết luận: 
Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện đó giảm

3. Dòng điện xoay chiều

Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.
II. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

1. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.

C2: Khi cực N cảu nam châm lại gần cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cực N ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua S giảm. Khi nam châm quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua S luôn phiên tăng giảm. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng xoay chiều.

2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường

C3: Khi cuộn dây quay từ vị trí 1 sang vị trí 2 thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cuộn dây từ vị trí 2 quay tiếp thì số đường sức từ giảm. Nếu cuộn dây quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S luôn phiên tăng, giảm. Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.

3.Kết luận: 
Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

III. Vận dụng:

C4: Yêu cầu nêu được: Khi khung dây quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung dây tăng. Trên nửa vòng trong sau, số đường sức từ giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ 2 sáng.


4. Củng cố:4ph
- Dành thời gian cho HS tìm hiểu phần "Có thể em chưa biết".

HS: đọc phần "Có thể em chưa biết".

- Nếu đủ thời gian GV cho HS làm bài 33.2 (SBT). Bài tập này chọn phương án đúng nhưng GV yêu cầu giải thích thêm tại sao chọn phương án đó mà không chọn các phương án khác ( Nhấn mạnh điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 

Dòng điện một chiều có hạn chế là khó truyền tải đi xa, việc sản xuất tốn kém và sử dụng ít tiện lợi. Dòng điện xoay chiều có nhiều ưu điểm hơn dòng điện một chiều và khi cần có thể chỉnh lưu thành dòng điện một chiều bằng những thiết bị rất đơn giản .
Tăng cường sản xuất và sử dụng dòng điện xoay chiều .

Sản xuất các thiết bị chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để sử dụng cho các thiết bị điện một chiều 
5. Hướng  dÉn vÒ nhµ:2ph
Học và làm bài tập 33 (SBT).
HD bài 33.4 : Dòng điện xoay chiều

Tuần 21








ngày dạy:

Tiết 41

	Tuần 

S:

G: 
	Tiết 
ôn tập T1    (Ctr xây dựng thêm)



I- Mục tiêu

1. Kiến thức:  Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm của HS
2. Kĩ năng: Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trắc nghiệm 

3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm.

II- Chuẩn bị:

1. Đối với GV: Bài tập trắc nghiệm và đáp án
2.  và mỗi nhóm HS: Kiến thức đã học ở HKI
III- Phương pháp:
 
Ôn tập, hoạt động nhóm

IV- Các bước lên lớp:


A. ổn định tổ chức: 
9A:


9B:


B. Kiểm tra bài cũ.   (Kết hợp trong bài)


C. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Câu 1: B

Câu 2: C
Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: D

Câu 8: C

Câu 9: C

Câu 10: B

Câu 11: D
Câu 12: A
Câu 13: B
Câu 14: D

Câu 15: D
	Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 6V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó giảm bớt 0,4A thì hiệu điện thế phải có giá trị là

A. 2,4V.
B. 3,6V.

C. 5,6V.
D. 5,4V.

Câu 2: Quang Tèo đi xe đạp xuống dốc dài 120m. Trong 12s đầu đi được 30m ; đoạn dốc còn lại đi hết 18s. Vận tốc trung bình của Quang Tèo là

A. 5m/s.
B. 2,5m/s.

C. 4m/s.
D. 3,75m/s.

Câu 3: Phương án nào dưới đây là đúng ?

A. Vật chuyển động với thời gian càng nhỏ thì chuyển động càng nhanh.

B. Vật đi được quãng đường càng dài thì chuyển động càng nhanh.

C. Thương số 
[image: image282.wmf]s
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 càng lớn thì vật chuyển động được đoạn đường càng lớn.

D. Thương số 
[image: image283.wmf]s
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 càng nhỏ thì vật chuyển động càng chậm.

Câu 4: Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện (I) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế (U) giữa hai đầu dây dẫn đó (bỏ qua sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ) ?


A. Hình C.
B. Hình A.

C. Hình D.
D. Hình B.

Câu 5: Chọn phương án đúng.

A. Mặt Trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây vì Trái đất quay quanh trục Bắc - Nam từ Tây sang Đông.
B. Tọa độ của một điểm trên trục Ox là khoảng cách từ gốc O đến điểm đó.

C. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật làm mốc luôn có giá trị không đổi.

D. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

Câu 6: Tại SEA GAMES 22 năm 2003, Việt Nam có hai nữ vận động viên điền kinh tiêu biểu đạt thành tích cao : Nguyễn Thị Tĩnh, giành huy chương vàng môn chạy cự li 400m trong 51’’83 ; Nguyễn Lan Anh giành huy chương vàng môn chạy cự li 1500m trong 4’19’’98. Vận tốc trung bình của hai vận động viên trên tương ứng là

A. 2,99m/s và 12,39m/s.

B. 7,72m/s và 4,20m/s.

C. 7,84m/s và 6,24m/s.

D. 7,64m/s và 5,76m/s

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về lực và vận tốc ?

A. Lực là nguyên nhân làm thay đổi vị trí của vật

B. Vật chuyển động với vận tốc càng lớn thì lực tác dụng lên vật cũng càng lớn

C. Lực là nguyên nhân là thay đổi chuyển động của vật

D. Lực và vận tốc là các đại lượng vector

Câu 8: Một vật có khối lượng m = 4,5kg được thả rơi từ độ cao h = 8m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 4% so với trọng lực. Công của trọng lực và công của lực cản là

A. AP = - 360J ; AC = 14,4J

B. AP =  360J ; AC = 14,4J

C. AP =  360J ; AC = - 14,4J.

D. AP = - 360J ; AC = -14,4J
Câu 9: Mắc lần lượt hai điện trở R1 và R2 vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 24V thì dòng điện qua R1 và R2 lần lượt là 2A và 1,2A. Nếu ghép R1 và R2 song song với nhau và nối với hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua mạch chính khi đó là

A. 1,8A.
B. 0,6A.

C. 1,6A.
D. 1A.

Câu 10: Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm với hai vật dẫn có điện trở khác nhau 
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Biết tổng điện trở của chúng là 
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Ω.

 Độ lớn của mỗi điện trở là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Chuyển động cơ là
A. vật vạch ra một quỹ đạo nhất định.

B. sự thay đổi khoảng cách của một vật so với vật khác theo thời gian.

C. sự thay đổi vị trí của vật.

D. sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác theo thời gian.

Câu 12: Từ hai loại điện trở R1 = 1( và R2 = 4(. Có bao nhiêu các mắc thành một mạch điện nối tiếp để khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế  39V thì dòng điện qua mạch là 3A?

A. 2 cách.
B. 3 cách.

C. 4 cách.
D. 5 cách.

Câu 13: Mắc một vật dẫn có điện trở 
[image: image290.wmf]R36k
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 vào giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế U = 220V. Cường độ dòng điện sẽ có giá trị bao nhiêu nếu giảm hiệu điện thế còn một nửa và thay điện trở R bằng điện trở 
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 ?
A. 1,5mA.
B. 1,47A.

C. 65mA.
D. 0,65A.
Câu 14: Bản tin dự báo thời tiết trên VTV1 có đoạn “Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ”. Hỏi giá trị nào dưới đây nằm trong khoảng nhiệt độ nói trên ?

A. 350F.
B. 600F.

C. 780F.
D. 950F.

Câu 15: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Quan sát bảng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện sau đây, hãy cho biết giá trị nào của A, B, C hoặc D là không phù hợp ?

Hiệu điện thế U(V)

9

12

B

18

D

Cường độ dòng điện I(A)

0,5

A

0,89

C

1,25

A. 1.
          B. 0,67.
C. 16.
            D. 21



D. Củng cố:
PP GBT trắc nghiệm khách quan: Cho dù làm bài tập dạng nào thì để giải được bài tập thì yêu cầu cơ bản vẫn là tích cực trong học tập , nắm vững kiến thức đã học để vận dụng được trong quá trình làm bài , thường xuyên sưu tầm để làm quen và giải các dạng bài tập trắc nghiệm .

E. HDVN: Ôn lại kiến thức đã học từ đầu HKI

	Tuần 

S:

G: 
	Tiết 
ôn tập T2   (Ctr xây dựng thêm)



I- Mục tiêu

1. Kiến thức:  Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm của HS

2. Kĩ năng: Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trắc nghiệm 

3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm.

II- Chuẩn bị:

3. Đối với GV: Bài tập trắc nghiệm và đáp án
4.  và mỗi nhóm HS: Kiến thức đã học ở HKI
III- Phương pháp:
 
Ôn tập, hoạt động nhóm

IV- Các bước lên lớp:


A. ổn định tổ chức: 
9A:


9B:


B. Kiểm tra bài cũ.   (Kết hợp trong bài)


C. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Câu 16: C
Câu 17: C

Câu 18: A
Câu 19: A
Câu 20: C
Câu 21: B
Câu 22: B
Câu 23: C

Câu 24: B
Câu 25: C
Câu 26: A
Câu 27: C
Câu 28: A
Câu 29: B
Câu 30: C
	Câu 16: Đại lượng nào dưới đây tham gia vào quá trình tính nhiệt lượng tỏa ra của một vật có khối lượng 1kg tăng từ nhiệt độ 62oC lên đến 98oC?

A. Nhiệt độ đông đặc.

B. Nhiệt độ nóng chảy.

C. Nhiệt dung riêng.

D. Khối lượng riêng.

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của ampe kế là 2A, số chỉ của vôn kế là 12V. Nếu thay nguồn điện bằng một nguồn điện khác (nằm trong giới hạn đo của các dụng cụ) thì số chỉ của vôn kế và ampe kế có thay đổi không ? Nếu có, sự thay đổi này có thể tuân theo qui luật nào ?

A. Không thay đổi.

B. Thay đổi. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện luôn tỉ lệ nghịch với nhau.

C. Thay đổi. Giá trị của hiệu điện thế luôn gấp 6 lần giá trị của cường độ dòng điện.

D. Thay đổi, nhưng không tuân theo một quy luật nào.

Câu 18: Mắc lần lượt hai điện trở R1 và R2 vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 6V thì dòng điện qua R1 và R2 lần lượt là 1,2A và 2A. Nếu ghép R1 và R2 song song với nhau và nối với hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 6,4A.
B. 0,625A.

C. 3,2A.
D. 1,5A.
Câu 19: Vận tốc của một ô tô là 72km/h tương ứng với

A. 20m/s
B. 72000m/s

C. 7,2m/s
D. 36000m/s

Câu 20: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,9A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng thêm 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là

A. 1,8A.
B. 0,45A.

C. 1,5A.
D. 0,6A.
Câu 21: Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng thêm 2V nữa thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

A. tăng 2A.
               B. chưa đủ điều kiện để xác định được.
C. giảm 2 lần.     D. giảm 2A.
Câu 22: Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là một chất điểm ?

A. Trái đất tự quay quanh trục của nó.

B. Ô tô đang chuyển động từ Huế đến Đà Lạt.
C. Ôtô đang vào bến xe.

D. Ô tô có kích thước nhỏ.

Câu 23: Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn là 12V thì cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn đó là 1A. Muốn dòng điện chạy qua bóng đèn đó giảm bớt 0,2A thì hiệu điện thế

A. U = 15V.

B. giảm đi 0,2V tức U = 11,8V.
C. U = 9,6V.

D. tăng thêm 0,2V tức U = 12,2V.
Câu 24: Lúc 14h, một ôtô khởi hành từ Huế đến Đà Nẵng với vận tốc không đổi là 50km/h. Cùng lúc đó, xe tải đi từ Đà Nẵng về Huế với vận tốc không đổi là 60km/h, biết khoảng cách từ Huế đến Đà Nẵng là 110km. Hai xe gặp nhau lúc

A. 16h 12min.
B. 15h.

C. 15h 50min.
D. 15h 05min.

Câu 25: Độ lớn điện trở của một đoạn mạch gồm ba điện trở có giá trị 
[image: image292.wmf]9
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, cường độ dòng điện chạy qua mạch là I = 4A. Người ta làm giảm cường độ dòng điện xuống còn 2,5A bằng cách nối thêm vào mạch một điện trở 
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. Độ lớn của 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26: Các phép đo độ cao tháp Eiffel (Ép-phen) vào ngày 01/01/1890 và ngày 01/7/1890 cho thấy, sáu tháng sau, tháp cao thêm 10cm. Hỏi vào ngày 01/01/1891 (sau 12 tháng), độ cao của tháp như thế nào so với lần đo đầu ?

A. Gần giống lần đo đầu.

B. Tăng thêm 12cm.

C. Tăng thêm 20cm.

D. Giảm đi 10cm.

Câu 27: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế (hđt) giữa hai đầu dây dẫn đó. Dựa vào đồ thị hãy cho biết phương án nào dưới đây là sai ?

A. Giá trị của hđt U luôn gấp 20 lần so với giá trị của cường độ dòng điện I.

B. Khi hđt U = 20V thì cường độ dòng điện là 1A.

C. Khi hđt U = 30V thì cường độ dòng điện là 3A.

D. Khi hđt U = 40V thì cường độ dòng điện là 2A.

Câu 28: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 5m/s so với nước. Vận tốc chảy của nước là 2m/s. Vận tốc của thuyền so với bờ sông là

A. 3m/s.
B. 7m/s.

C. 2,5m/s.
D. 5,3m/s.

Câu 29: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó, thu được 4 kết quả khác nhau. Hãy chỉ ra kết quả nào dưới đây là sai ?
A. U = 9V ; I = 299mA.
B. U = 12V ; I = 460mA.

C. U = 3V ; I = 100mA.
D. U = 15V ; I = 501A.

Câu 30: Cho đồ thị tọa độ của một vật như hình bên. Vật chuyển động

A. ngược chiều dương, vận tốc là 24km/h.

B. cùng chiều dương, vận tốc là 24km/h.

C. ngược chiều dương, vận tốc là 48km/h.

D. cùng chiều dương, vận tốc là 48km/h.



D. Củng cố:

PP GBT trắc nghiệm khách quan: Cho dù làm bài tập dạng nào thì để giải được bài tập thì yêu cầu cơ bản vẫn là tích cực trong học tập , nắm vững kiến thức đã học để vận dụng được trong quá trình làm bài , thường xuyên sưu tầm để làm quen và giải các dạng bài tập trắc nghiệm .

E. HDVN: Xem trước bài 34_SGK

Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 20

TiÕt 38
Ngày soạn : 28/12/2017
Ngày dạy :    6/1/2018
	Máy phát điện xoay chiều




I. mục tiêu

1. Kiến thức: 


- Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.


- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.


- Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục.

2.Kĩ năng: 
Quan sát, mô tả trên hình vẽ. Thu nhận thông tin từ SGK.

3.Thái độ: 
Thấy được vai trò của vật lí học ( yêu thích môn học.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. chuẩn bị

* Đối với mỗi nhóm HS:


- Hình 34.1, 34.2 phóng to.


- Mô hình máy phát điện xoay chiều

III. Phương pháp:

Dùng mô hình, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1.ổn định tổ chức:



2.Kiểm tra:7ph
- Nêu các cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

- Nêu hoạt động của đinamô xe đạp ( Cho biết máy đó có thể thắp sáng được loại bóng đèn nào?


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1(1ph) (P1, P2)
 ĐVĐ: Dòng điện xoay chiều lấy ở lưới điện sinh hoạt là HĐT 220V đủ để thắp được hàng triệu bóng đèn cùng 1 lúc ( Vậy giữa đinamô xe đạp và máy phát điện ở nhà máy điện có điểm gì giống và khác nhau? ( Bài mới 

Hoạt động 2: 10ph(P2, X2)
Tìm hiểu các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều và hoạt động của chúng khi phát điện.

GV thông báo: 2 loại máy phát điện xoay chiều có cấu tạo như hình 34.1 và 34.2.

GV treo hình 34.1; 34.2 phóng. Yêu cầu HS quan sát hình vẽ kết hợp với quan sát mô hình máy phát điện trả lời câu C1.

HS : quan sát hình vẽ 34.1 và 34.2 để trả lời câu hỏi C1
Gv:  Hướng dẫn HS thảo luận câu  C2.

HS: Thảo luận, đại diện trả lời C2

GV hỏi thêm:

Loại máy phát điện nào cần có bọ góp điện? Bộ góp điện có tác dụng gì? Vì sao không coi bộ góp điện là bộ phận chính?

HS: suy nghĩ trả lời các câu hỏi thêm của GV

GV: Hai loại máy phát điện xoay chiều có cấu tạo khác nhau nhưng nguyên tắc hoạt động có khác nhau không?

HS : Thảo luận đưa ra KL

Hoạt động 3: 10ph(K3, X4)
Tìm hiểu một số đặc điểm của máy phát điện trong kĩ thuật và trong sản xuất.

GV : Yêu cầu HS tự nghiên cứu phần II sau đó yêu cầu 1, 2 HS nêu những đặc điểm kĩ thuật của máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật như:

HS : tự nghiên cứu phần II để nêu được một số đặc điểm kĩ thuật:

Hoạt động 4: 10ph(K3, K4)
Vận dụng

Yêu cầu HS dựa vào thông tin thu thập được trong bài trả lời câu hỏi C3.

HS suy nghĩ trả lời câu C3.


	I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

1. Quan sát

C1:

- Hai bộ phận chính là cuộn dây và nam châm.

ở hình 34.1: 

Có thêm bộ góp điện gồm: Vành khuyên và thanh quét.

C2: Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luân phiên tăng giảm ( thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.

2. Kết luận: Các máy phát điện xoay chiều đều có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn.

II.Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật.

+ Cường độ dòng điện đến 2000A

+ Hiệu điện thế xoay chiều đến 25000V

+ Tần số 50Hz

+ Cách làm quay máy phát điện: dùng động cơ nổ, dùng tuabin nước, dùng cánh quạt gió 

III. Vận dụng:

C3: Đinamô xe đạp và máy phát điện ở nhà máy điện

- Giống nhau: Đều có nam châm và cuộn dây dẫn, khi một trong 2 bọ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều.

- Khác nhau: Đinamô xe đạp có kích thước nhỏ hơn ( Công suất phát điện nhỏ, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn.


4. Củng cố:3ph
GV dùng mục “Có thể em chưa biết để củng cố bài” 

5.Hướng dẫn về nhà: 4ph
a. Học bài

b. Làm bài tập 34 (SBT).

Tuần 21

TiÕt 39
Ngày soạn : 1/1/2018
Ngày dạy : 11/1/2018 

	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều 

Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều



I.Mục tiêu

1.Kiến thức:


- Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng điện xoay chiều.


- Bố trí được thí nghiệm chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.


- Nhận biết được kí hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng được chúng để đo cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

2.Kĩ năng:
 Sử dụng các dụng cụ đo điện, mắc mạch điện theo sơ đồ, hình vẽ.

3. Thái độ: 

- Trung thực, cẩn thận, ghi nhớ sử dụng điện an toàn.



- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.Chuẩn bị

* Đối với mỗi nhóm HS:


- 1 nam châm điện; 1 nam châm vĩnh cửu đủ nặng (200g - 300g).


- 1 nguồn điện 1 chiều 3V - 6V; 1 nguồn điện xoay chiều 3V - 6V

* Đối với GV:


- 1 ampe kế xoay chiều; 1 vôn kế xoay chiều.


- 1 bút thử điện.


- 1 bóng đèn 3 V có đui; 1 công tắc.


- 8 sợi dây nối.


- 1 nguồn điện 1 chiều 3V - 6V; 1 nguồn điện xoay chiều 3V - 6V hoặc 1 máy chỉnh lưu hạ thế.

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. ổn định tổ chức:



2. Kiểm tra (5’)
+ Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện một chiều.

+ Dòng điện 1 chiều có những tác dụng gì?


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: ĐVĐ: Liệu dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Đo cường độ và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều như thế nào?(P1, P2) (1’)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện xoay chiều(X8, P3) (10’)
GV : làm 3 thí nghiệm biểu diễn như hình 35.1, yêu cầu HS quan sát 

HS : quan sát thí nghiệm và nêu rõ mỗi thí nghiệm dòng điện xoay chiều có tác dụng gì?

GV: Ngoài 3 tác dụng trên, dòng điện xoay chiều còn có tác dụng gì?

HS : Thảo lận nhóm và trả lời

Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.(P8, X8)(15’)
GV: hướng dẫn, yêu cầu HS bố trí thí nghiệm như hình 35.2 và 35.3 (SGK) trao đổi nhóm trả lời câu hỏi C2.

HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm, quan sát kĩ để mô tả hiện tượng xảy ra, trả lời câu hỏi C2

GV: Như vậy tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có điểm gì khác so với dòng điện một chiều?

HS: Thảo luận và đưa ra KL

Hoạt động 4: Tìm hiểu các dụng cụ đo, cách đo cường độ và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều.(X2, X4, X3) (7’)
GV giới thiệu: Để đo cường độ và hiệu điện thế của dòng xoay chiều người dùng vôn kế, ampe kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~). GV có thể dành thời gian giải thích kí hiệu. Trên vôn kế và ampe kế đó 2 chốt nối không cần có kí hiệu (+), (-).

HS: theo dõi GV thông báo, ghi vở

GV: làm thí nghiệm sử dụng vôn kế, ampe kế xoay chiều đo cường độ, hiệu điện thế xoay chiều.

HS: đọc, ghi các giá trị đo được

GV: Gọi HS nêu lại cách nhận biết vôn kế, ampe kế xoay chiều, cách mắc vào mạch điện.

HS: Nêu KL

Hoạt động 5: Vận dụng(K3, K4) (4’)
GV: Yêu cầu cá nhân HS tự trả lời câu C3 ( hướng dẫn chung cả lớp thảo luận. Nhấn mạnh HĐT hiệu dụng tương đương với hiệu điện của dòng điện một chiều có cùng trị số.

HS:Các nhóm hoàn thành C3 và làm theo HD của GV
	I. Tác dụng của dòng điện xoay chiều

+ Thí nghiệm 1: dòng điện có tác dụng nhiệt.

+ Thí nghiệm 2: dòng điện xoay chiều có tác dụng quang.

+ Thí nghiệm 3: Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ.

Dòng điện xoay chiều còn có tác dụng sinh 

II. Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.

1.Thí nghiệm

C2: Trường hợp sử dụng dòng điện không đổi, nếu lúc đầu cực N của thanh nam châm bị hút thì khi đổi chiều dòng điện nó sẽ bị đẩy và ngược laị.

Khi dòng điện xoay chiều chạy qua ống dây thì cực N của thanh nam châm lần lượt bị hút, đẩy. Nguyên nhân là do dòng điện luân phiên đổi chiều.

2. Kết luận

Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm 

cũng đổi chiều.

III. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều.

kết luận:

+ Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng vôn kế và ampe kế có kí hiệu là AC (hay ~).

+ Kết quả đo không thay đổi khi ta đổi chỗ hai chốt của phích cắm vào ổ lấy điện.

IV: Vận dụng

C3: Sáng như nhau vì HĐT hiệu dụng của dòng điện x/c có giá trị như HĐT của dòng điện một chiều 


4. Củng cố :(2’)
+ Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? Trong các tác dụng đó, tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện.

+ Vôn kế và ampe kế xoay chiều có kí hiệu thế nào? Mắc vào mạch điện như thế nào?

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu:

Việc sử  dụng dòng điện xoay chiều phục vụ con người nó có ưu điểm là không tạo ra những chất khí gây hiệu ứng nhà kính , góp phần bảo vệ môi trường .
So với các động cơ điện một chiều , động cơ điện xoay chiều có ưu điểm không có bộ góp điện , nên không xuất hiện các tia lửa điện tạo ra các chất khí gây hại cho môi trường  
5.Hướng dẫn về nhà: (1’)
Học bài

Làm bài tập 35 (SBT).

Tuần 21                                  TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
TiÕt 40
Ngày soạn :  1/1/2018
Ngày dạy :  13/1/2018
I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

- Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây.

2. Kĩ năng: 
Tổng hợp kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới.

3.Thái độ: 
Ham học hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề
II.Chuẩn bị: 

· Bảng phụ 
III. Phương pháp:

Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định tổ chức:



2. Kiểm tra(4’)
GV gọi 1 HS lên bảng viết các công thức tính công suất của dòng điện.


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: * ĐVĐ: (P1, P2)(1’)
+ ở các khu dân cư thường có trạm biến thế. Trạm biến thế dùng để làm gì?

+ Vì sao ở trạm biến thế thường ghi kí hiệu nguy hiểm không lại gần?

+ Tại sao đường dây tải điện có hiệu điện thế lớn? Làm thế có lợi gì?( Bài mới

Hoạt động 2: Phát hiện sự hao phí điện năng vì tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. Lập công thức tính công suất hao phí Phf khi truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U.(15’)(P3, P5, X6)
GV thông báo: Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. Dùng dây dẫn có nhiều thuận lợi hơn so với việc vận chuyển các dạng năng lượng khác như than đá, dầu lửa ... 

HS: chú ý lắng nghe GV thông báo.

GV nêu câu hỏi: Liệu tải điện bằng đường dây dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường không?

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV: thông báo như SGK.. Yêu cầu HS tự đọc mục 1 trong SGK, trao đổi nhóm tìm công thức liên hệ giữa công suất hoa phí và P, U, R.

HS: đại diện nhóm lên trình bày lập luận để tìm công thức tính Phf. GV: hướng dẫn thảo luận chung cả lớp đi đến công thức tính Phf = 
[image: image299.wmf]2
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Hoạt động 3: Căn cứ vào công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt, đề xuất các biện pháp làm giảm công suất hao phí và lựa chọn cách nào có lợi nhất.(15’) (K3, K4, P3)
GV : Yêu cầu các nhóm trao đổi tìm câu trả lời cho các câu C1, C2, C3.

HS: trao đổi nhóm, trả lời câu C1, C2, C3.
GV :  Gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời. Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.

HS: Đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm mình.

GV: có thể gợi ý HS dựa vào công thức tính      R =
[image: image300.wmf]S
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GV: nêu câu hỏi: Trong 2 cách giảm hao phí trên đường dây, cách nào có lợi hơn? 

HS:  rút ra được

Hoạt động 4: Vận dụng(7’)(K3, K4)
GV : Yêu cầu HS làm việc cá nhân, lần lượt trả lời câu hỏi C4, C6.

HS hoàn thành câu hỏi C4,  C6.

GV: Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp về kết quả.

HS: Tham gia thảo luận trên lớp hoàn thành câu trả lời, ghi vở.


	I.SỰ hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện.

1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.

- HS tự đọc mục 1, thảo luận nhóm tìm công thức tính công suất hao phí theo P, U, R theo các bước:

+ Công suất của dòng điện: P = U.I ( I = 
[image: image301.wmf]U
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 (1)

+ Công suất toả nhiệt (hao phí): 

Phf = I2.R (2)

+ Từ (1) và (2) ( Công suất hao phí do tỏa nhiệt:  Phf = 
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2. Cách làm giảm hao phí

C1: Có hai cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải là cách làm giảm R hoặc tăng U.

C2: Biết R = 
[image: image303.wmf]S
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, chất làm dây đã chọn trước và chiều dài đường dây không đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây có tiết diện lớn, có khối lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn. Tổn phí để tăng tiết diện S của dây còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí.

C3: Tăng U, công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (tỉ lệ nghịch với U2). Phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế.

*kết luận: Muốn giảm hao phí trên đường dây truyền tải cách đơn giản nhất là tăng hiệu điện thế.

II. Vận dụng

C4: Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế nên hiệu điện thế tăng 5 lần thì công suất hao phí giảm 52 = 25 lần.

C6: Phải xây dựng đường dây cao thế để giảm hao phí trên đường dây truyền tải, tiết kiệm, giảm bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.


4. Củng cố :(2’)
GV ding C5 để củng cố bài học

C5:

Điện trở của đường dây truyền tải

R = 2.20.0,2 = 4 (()

Công suất hao phí trên đường dây truyền tải

Phf = I2.R = 2002.4 = 160000 (W)

Công suất hao phí có thể dùng thắp sáng được 1600 đèn 100W

Nếu công suất tăng lên 30000V tức là tăng 3 lần thì công suất hao phí giảm đi 9 lần.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 
Việc truyền tải điện năng đi xa bằng hệ thống các đường dây cao áp là một giải pháp tối ưu để giảm hao phí điện năng và đáp ứng yêu cầu truyền đi một lượng điện năng lớn .

Tuy nhiên, các đường dây cao áp cũng làm phá vỡ cảnh quan môi trường, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho con người . Vì vậy ta có thể khắc phục bằng cách đưa đường dây cao áp xuống long đất hoặc đáy biển .

5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Học Bài

- Làm các BT 36 (SBT)
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I.Mục tiêu

1.Kiến thức: 
Nêu được các bộ phận chính của một máy biến thế gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau được quấn quanh một lõi sắt chung

Nêu được các bộ phận chính của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế hiệu dụng theo công thức U1/U2=n1/n2
Giải thích được vì sao máy biến thế lại hoạt động được với dòng điện xoay chiều mà không hoạt động được với dòng điện một chiều không đổi

2.Kỹ năng: 
Vẽ được sơ đồ lấp đặt máy biến thế ở hai đầu dây tải điện

3.Thái độ: 
Nghiêm túc trong hoạt động nhóm
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.Chuẩn bị:

Với GV và mỗi nhóm học sinh

-1 máy biến thế nhỏ cuộn dây sơ cấp có 750 vòng và cuộn thứ cấp 1500 vòng.

· 1 nguồn điện xoay chiều 0 - 12 V,

· 1 vôn kế xoay chiều 0 - 15 V

 III. Phương pháp:

Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ôn định tổ chức:



2. Kiểm tra:

Kết hợp trong bài


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Phát hiện vai trò của máy biến thế trên dây tải điện(5’)(X4, P1, K2)
GV : HD HS nghiên cứu SGK

HS : Nghiên cứu SGK

GV : Muốn giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện, ta làm thế nào thì có lợi nhất?

HS : Trả lời các câu hỏi của GV.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của máy biến thế(10’)(P2, P8, X8)
GV: Y/s HS làm việc cá nhân Đọc SGK,

HS: Đọc xem hình 37.1 SGK, đối chiếu với máy biến thế nhỏ để nhận ra hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, cách điện với nhau và được quấn quanh một lõi sắt chung.

GV: - Số vòng dây của hai cuộn dây có bằng nhau không?

- Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây nay sang cuộn dây kia được không? Vì sao

HS: Thảo luận nhóm trả lời

Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế theo hai giai đoạn.

(10’)( P8, X1, X2)
Trả lời câu hỏi của GV. Vận dụng kiến thức về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để dự đoán hiện tượng xảy ra ở cuộn thứ cấp kín khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp.

GV: Tiến hành TN

HS: Quan sát GV làm thí nghiệm kiểm tra.

GV: Y/c HS Trả lời C2. 

HS: Trình bày lập luận, nêu rõ là ta đã biết trong cuộn thứ cấp có dòng điện xoay chều

GV: Rút ra kết luận về nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

HS: Thảo luận chung ở lớp và rút ra KL.

Hoạt động4: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế(làm tăng hoạc giảm hiệu điện thế)(7’)(X1, X2, X4)
GV: yêu cầu HS đọc và ghi lại số vòng n1 và n2 của máy biến thế trên bàn GV

HS: Quan sát TN của GV đo U1 và U2+
Và ghi lại các kết quả vào bảng 1 

GV: Y/c Lập công thức liên hệ giữa U1, U2 và n1,,n 2

HS:Thảo luận ở lớp thiết lập công thức U1/U2=n1/n2
GV: Hãy phát biểu thành lời mối liên hệ trên.

HS: Trả lời câu hỏi của GV 

GV: Nêu dự đoán về trường hợp số vòng dây n1>n2 và ngược lại

HS: Thảo luận chung cả lớp nêu dự đoán

GV: Tiến hành TN

HS: Quan sát TN kiểm tra 

GV: Y/c Rút ra kết luận chung ở lớp

HS: Thảo luận và rút ra KL

Hoạt động5: Tìm hiểu cách lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Chỉ ra được ở đầu nào đặt máy tăng thế, ở đầu nào đặt máy hạ thế. (5’)(P8, P9)
Giải thích hiện tượng đó

Mục đích của máy biến thế là phải tăng hiệu điện thế lên hàng chục nghìn  vôn để giảm hao phí trên đường dây tải điện, nhưng mạng điện trong gia đình chỉ có hiệu điện thế 220V. Vậy ta phải làm như thế nào để vừa  giảm hao phí trên đường dây tải điện, nhưng đảm bảo phù hơp với hiệu điện thế của các dụng cụ điện trong gia đình?

Hoạt động 6 :Vận dụng : Xác định số vòng của các cuộn dây của máy biến thế phù hợp với yêu cầu cụ thể về tăng thế hay giảm thế
(5’)(K3, K4)
GV: Y/C HS làm việc cá nhân trả lời câu 4

HS: Đại diện trình bày kết quả ở lớp
	I.Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế

1.Cấu tạo:
(SGK)

2.Nguyên tắc hoạt động

C1: Có sáng

Vì: 

C2:U xoay chiều

Vì:

3.Kết luận: SGK
Dùng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế

1. Quan sát:


  Kết           

    quả           

Lần TN

U1 (V)

U2
(V)

n​1

n​2

1

3

2

1500

1000

2

3

2

1500

1000

3

9

6

1500

1000

C3:

2. Kết luận:
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Trong đó : U1, n1 là HĐT và số vòng dây cuộn sơ cấp .
U2, n2 là HĐT và số vòng dây cuộn thứ cấp .

III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện

Để giảm hao phí trên đường dây tải điện cân lắp đặt máy tăng thế . Nhưng ở nơi tiêu thụ điện lại cần lắp đặt máy hạ thế
IV. Vận dụng :

C4

U1/U2=n1/n2(n2=U2.n1/U1 =6.4000/220

            =109(vòng)


4. Củng cố(2’)
- Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?

- Máy biến thế hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

- Muốn máy biến thế ở C4 trở thành máy tăng thế ta làm thế nào?
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ;

Khi máy biến thế hoạt động , trong lõi thếp luôn xuất hiện dòng điện Fuco. Dòng điện Fuco có hại vì làm nóng máy biến thế làm giảm hiệu suất của máy .

Để làm mát máy biến thế , người ta nhúng toàn bộ lõi thép của máy trong một chất làm mát đó là dầu của máy biến thế . nếu dầu của máy biến thế bị cháy có thể gây ảnh hưởng đến môi trướng . Vì vậy , các trạm biến thế lớn luôn có các thiết bị tự động để phát hiện và khắc phục sự cố .
5. Hướng đẫn về nhà(1’)
- Học thuộc  phần ghi nhớ

- Làm bài tập trong SBT

- Đọc trước bài Thực hành

- Mỗi nhóm chuẩn bị một mẫu báo cáo thực hành
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Bài tập

I.MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Vận dụng được 2 quy ước xác định chiều đường cảm ứng từ của thanh nam châm

- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

- Biết được cấu tạo của nam châm điện và ứng dụng của chúng

- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ

2.Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng suy luận lôgíc, vận dụng được kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ:

- Hăng say học tập. Tích cực phát huy tinh thần học tập tích cực.

4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  
II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên:


+
Bài tập 

- Mỗi nhóm hs:

        +Ôn tập lý thuyết 

III. PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp vấn đáp, hoạt động nhóm
IV.TỔ CHỨC hoạt động dạy học

1 . ổn định tổ chức:




2.  Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)


3 .Bài mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Giải bài tập 1(K1, K2, K3, K4)

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong sách bài tập.

Gv yêu cầu trả lời câu 36.1 đến 36.2

HS: Trả lời 

Yêu cầu HS đọc bài tập 36.3 (SBT)

HS: Trả lời 

HS: khác nhận xét thống nhất.

- Yêu cầu HS đọc bài tập 36.4 (SBT)

? Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục ta phải làm như thế nào?

HS trả lời và giáo viên nhận xét

Hoạt động 2 : Giải bài tập 2(K1, K2, K3, K4)

Đề bài: Em giải thích tại sao hiện nay tại Việt Nam sử dụng hiệu điện thế 220V chứ không sử dụng hiệu điện thế 110 V như trước đây ?

Hoạt động 3 : Giải bài tập 3(K1, K2, K3, K4)

Đề bài: Động cơ điện của một số tàu điện hoạt động ở HĐT 1 500V. Để tải điện tới động cơ có hai cách:

· Dùng dây dẫn có HĐT 1 500V nối trực tiếp từ nguồn điện tới động cơ.

· Năng HĐT lên 2 500V, sau đó một biến thế trên tàu sẽ giảm xuống còn

     1 500V và đưa vào động cơ.

Theo em cách nào tiết kiệm điện năng hơn ?

Hoạt động 4 : Giải bài tập 4(K1, K2, K3, K4)

GV: Yêu cầu hs đọc lại đề bài . 

HS: Làm việc cá nhân 

GV : Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các bước giải bài tập 
HS : Chữa vào vở


	1.Bài tập ở SBT
- 36.1

Chọn A

· 36.2 

Chọn B 

· 36.5: 

Chọn B
· Bài tập 36.3 
     Dùng cách B sẽ giảm được nhiều hơn vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế.
· Bài tập 36.4 (SBT)   

     Muốn giảm hao phí phải tăng hiệu điện thế lên, do đó phải đặt một máy biến thế (tăng thế) ở đầu đường dây tải điện. ở nơi sử dụng điện, chỉ thường sử dụng 220 V.Như vậy phải có một máy biến thế thứ 2 ( hạ thế) đặt ở nơi sử dụng để giảm hiệu điện thế.
2.Bài tập 

Bài giải

Vì công suất hao phí trên đường dây là 

                   Php = 
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Do đó ta giảm được hao phí trên đường dây 4 lần so với hiệu điện thế 110 V
3.Bài tập 3

Bài giải

Vì công suất hao phí trên đường dây là 

                   Php = 
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Do đó để giảm hao phí ta dùng cách thứ hai
 4.Bài tập 4: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp 40000 vòng.

a) Máy đó là máy tăng thế hay hạ thế?

b) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

Giải 

a) Là máy tăng thế
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4. Củng cố:

GV: Công thức tính công suất hao phí khi truyền tải điện năng đi xa
HS: Toàn lớp thảo luận rút ra các bước giải bài tập truyền tải điện năng đi xa
GV: Tổng kết bài - nhận xét.
5. Hướng dẫn về nhà :

           Làm hết các bài tập còn lại trong SBT
Tuần 22

TiÕt 43
Ngày soạn : 12/1/2018
Ngày dạy :   26 /1/2018
	TỔNG KẾT CHƯƠNG II: điện từ học


I. Mục tiêu

1.Kiến thức: 
Ôn tậpvà hệ thống hoá những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động     cơ điện , dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy biến thế.

2.Kỹ năng: 
Luyện tập thêm về vận dụng những kiến thức vào một số trường hợp cụ thể

3.Thái độ : Nghiêm túc, cẩn thận .
4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  , năng lực tự học

II.Chuẩn bị:

Đối với GV : Đáp án bài tổng kết chương

Học sinh: trả lời các câu hỏi ở mục Tự kiểm tra

 III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


1. Ổn định tổ chức:



2. KiÓm tra:
Kết hợp trong bài


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Báo cáo trước lớp và trao đổi kết quả tự kiểm tra ( Từ câu 1- câu 9)(20’)
(K1, K23, K3, K4)

GV: Gọi học sinh trả lời các câu hỏi tự kiểm tra. 

HS: Trả lời câu hỏi GV đưa ra

Các học sinh khác bổ xung khi cần thiết.

Hoạt động2 : Hệ thống hoá một số kiến thức, so sánh lực từ của nam châm và lực từ dòng điện trong một số trường hợp(18’) (K3, K4, X8)
GV: Nêu cách xác định lực từ do một thanh nam châm tác dụng lên cực Bắc một thanh nam châm và lực điện từ của thanh nam châm đó tác dụng lên dòng điện thẳng.

HS: thảo luận, cử người trả lời.

GV: So sánh lực từ do nam châm vĩnh cửu với lực từ do nam châm điện chạy bằng dòng điện xoay chiều tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm

HS: thảo luận, cử người trả lời.

GV: Nêu qui tắc tìm chiều đường sức từcủa nam châm vĩnh cửu và của nam châm điện chạy bằng dòng điện một chiều.

HS: Đại diện phát biểu quy tắc
	I. Tự kiểm tra:

1: ….lực từ …. kim nam châm 

2:C

3: …trái ... đường sức từ ....ngón tay giữa ..ngón tay cái choãi ra 900…
4: D

5: …cảm ứng xoay chiều ..số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

6: Treo thanh nam châm bằng một sợi chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh nam châm nằm ngang.Đầu quay về hướng bắc địa lý là cực bắc của thanh nam châm

7: Quy tắc SGK

8:Giống: Có hai bộ phận chính là nam câm và cuộn dây

Khác: Một loại rô to là cuộn dây, một loại rô to là nam châm

9:là nam châm và khung dây
II. Vận dụng

C10 : Chiều của lực điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều từ ngoài vào trong 
C11 :

a. Dùng máy tăng thế đặt ở điểm nhà máysản xuất điện 

Để khi truyền điện đi sẽ giảm được công suất hao phí. Còn đặt máy hạ thế ở nơi sử dụng để phù hợp với điện áp sử dụng 
      b.Khi tăng HĐT ở hai đầu đường dây lên 100 lần , thì công suất hao phí sẽ giảm 10000 lần.
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C12 :

Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp không biến đổi nên trong cuộn dây này không xuất hiện dòng điện cảm ứng 
C13 : Trường hợp a). Vì khi khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây luôn không đổi , luôn bằng 0, Do đó trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng 




4. Củng cố(5’)
	Một khung dây đặt trong từ trường (như hình vẽ). Trường hợp nào dưới đây khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều? Hãy giải thích vì sao?

a, Khung dây quay quanh trục PQ.

b, Khung dây quay quanh trục AB.


	                           A


P
  Q



                           B




5. Hướng dẫn về nhà(2’)
- Hoàn thành bài tập củng cố

- Đọc trước bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Tuần 21








ngày dạy:

Tiết 41

	Tuần: 

S:   

G:    
	Tiết 41
Bài 38:  Thực hành: vận hành máy phát điện

và Máy biến thế


I- Mục tiêu

1.Kiến thức:

1-Luyện tập vận hành máy phát điện xoay chiều 


Nhận biết loại máy(nam châm quay hay cuộn dây quay), các bộ phận chính của máy.


Cho máy hoạt động, nhận biết hiệu quả tác dụng của dòng điện do máy phát ra không phụ thuộc vào chiều quay( đền sáng, chiều quay của vôn kế xoay chiều )


Càng quay nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy càng cao

2- Luyện tập vận hành máy biến thế


Nghiệm lại công thức của máy biến thếU1/U2=n1/n2

Tìm hiểu hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây thứ cấp khi mạch hở


Tìm hiểu tác dụng của lõi sắt.
2.Kỹ năng:Có kỹ năng thực hành tốt
3.Thái độ: Cẩn thận, trung thực
II- Chuẩn bị:

Đối với GV và mỗi nhóm học sinh

1máy phát điện nhỏ

1bóng đèn 3V

1máy biến thế nhỏ có ghi số vòng dây, lõi sắt có thể tháo lắp được

1nguồn điện xoay chiều 3V và 6V

6sợi dây dài 30cm  

1vôn kế xoay chiều 0-15V

 III. Phương pháp:

Thực hành, hoạt động nhóm

IV. tiến trình bài giảng:


A, ổn định tổ chức:

9A:


9B:

B, Kiểm tra:
Kết hợp trong bài


C. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động2: Vận hành máy điện xoay chiều.

Tìm hiểu thêm một số tính chất của máy phát điện xoay chiều. ảnh hưởng của chiều quay của máy, tốc độ của máy đến hiệu điện thế ở đầu ra của máy

GV: Bố trí và tiến hành TN như H 38.1

HS: Quan sát, Ghi kết quả vào báo cáo

GV: Y/C HS trả lời C1, C2 

HS: thu thập thông tin để trả lời C1,C2 

Hoạt động3: Vận hành máy biến thế

Tiến hành TN lần 1:

-Cuộn sơ cấp 200 vòng cuộn thứ cấp 400 vòng và mắc vào mạch điện như hình  vẽ SGK .Ghi kết quả vào bảng

Tiến hành TN lần 2:

-Cuộn sơ cấp 200 vòng cuộn thứ cấp 400 vòng và mắc vào mạch điện như hình  vẽ SGK . Tăng hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp, đo U1,U2.Ghi kết quả vào bảng

Tiến hành TN lần 3:

-Cuộn sơ cấp 400 vòng cuộn thứ cấp 200 vòng và mắc vào mạch điện như hình  vẽ SGK .Ghi kết quả vào bảng
	I. Vận hành máy phát điện xoay chiều đơn giản

C1 :

C2 :

II. Vận hành máy biến thế
-Phân phối máy biến thế và các phụ kiện ( vôn kế, ampe kế xoay chiều, dây nối cho mỗi nhóm)

-Quan sát,hướng dãn các nhómviệc lấy điện vào nguồn điện xoay chiều

-Nhắc nhở các nhóm về kỷ luật và an t khi sử dụng nguồn điện  


D. Củng cố:

- Nêu mục đích bài thực hành 

- GV nhận xét giờ thực hành và thu báo cáo thí nghiệm


E. Hướng dẫn về nhà:


- Đọc trước bài 39: Tổng kết chương II


- Trả lời ở nhà các câu hỏi phần tự kiểm tra

	Bài 39:  tổng kết chương II: điện từ học


I- Mục tiêu

1.Kiến thức: Ôn tậpvà hệ thống hoá những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động     cơ điện , dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy biến thế.

2.Kỹ năng: Luyện tập thêm về vận dụng những kiến thức vào một số trường hợp cụ thể

3.Thái độ : Nghiêm túc,

II- Chuẩn bị:

Đối với GV : Đáp án bài tổng kết chương

Học sinh: trả lời các câu hỏi ở mục Tự kiểm tra

 III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. tiến trình bài giảng:


A, ổn định tổ chức:

9A:


9B:

B, Kiểm tra:
Kết hợp trong bài


C. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Báo cáo trước lớp và trao đổi kết quả tự kiểm tra ( Từ câu 1- câu 9)

GV: Gọi học sinh trả lời các câu hỏi tự kiểm tra. 

HS: Trả lời câu hỏi GV đưa ra

Các học sinh khác bổ xung khi cần thiết.

Hoạt động2 : Hệ thống hoá một số kiến thức, so sánh lực từ của nam châm và lực từ dòng điện trong một số trường hợp

GV: Nêu cách xác định lực từ do một thanh nam châm tác dụng lên cực Bắc một thanh nam châm và lực điện từ của thanh nam châm đó tác dụng lên dòng điện thẳng.

HS: thảo luận, cử người trả lời.

GV: So sánh lực từ do nam châm vĩnh cửu với lực từ do nam châm điện chạy bằng dòng điện xoay chiều tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm

HS: thảo luận, cử người trả lời.

GV: Nêu qui tắc tìm chiều đường sức từcủa nam châm vĩnh cửu và của nam châm điện chạy bằng dòng điện một chiều.

HS: Đại diện phát biểu quy tắc
	I. Tự kiểm tra:

1: ….lực từ …. kim nam châm 

2:C

3: …trái ... đường sức từ ....ngón tay giữa ..ngón tay cái choãi ra 900…
4: D

5: …cảm ứng xoay chiều ..số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

6: Treo thanh nam châm bằng một sợi chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh nam châm nằm ngang.Đầu quay về hướng bắc địa lý là cực bắc của thanh nam châm

7: Quy tắc SGK

8:Giống: Có hai bộ phận chính là nam câm và cuộn dây

Khác: Một loại rô to là cuộn dây, một loại rô to là nam châm

9:là nam châm và khung dây
II. Vận dụng

C10 :

C11 :

C12 :





D. Củng cố:

	Một khung dây đặt trong từ trường (như hình vẽ). Trường hợp nào dưới đây khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều? Hãy giải thích vì sao?

a, Khung dây quay quanh trục PQ.

b, Khung dây quay quanh trục AB.


	                           A


P
  Q




                           B





E. Hướng dẫn về nhà:


- Hoàn thành bài tập củng cố


- Đọc trước bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng


Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 23

TiÕt 44
Ngày soạn : 12/1/2018
Ngày dạy :  27/1/2018
	 
	                Chương III: quang học

HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG


I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

Nhận biết được hiện tượng khúc sạ ánh sáng.

Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.

Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng

2.Kỹ năng: 

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng truyền của tia sáng  khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên

3.Thái độ: 
Yêu thích môn học
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.Chuẩn bị:

*Đối với mỗi nhóm học sinh:

1bình thuỷ tinh

1bình nước sạch.

1 ca múc nước.

1 miếng gỗ phẳng mềm .

3 đinh gim.

*GV: 1bình thuỷ tinh.

1 miếng gỗ phẳng để làm màn hứng sáng.

III. Phương pháp:

Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, ổn định tổ chức:

 
2, Kiểm tra:
Kết hợp trong bài


3. Bài mới:

	   Hoạt động của GV và HS
	                Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn lại một số kiến thức có liên quan đến bài mới. (6’) (K1, K2)
Tìm hiểu hình 40.1 SGK 

GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau:

Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

Người ta biểu diễn đường truyền ánh sáng bằng cách nào?

HS: Đại diện trả lời

GV vào bài như SGK

HS: Tiến hành TN theo nhóm và trả lời câu hỏi ở đàu bài

Hoạt động2: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng từ không khí sang nước:(20’)(P8, P9, X8)
GV: Y/C HS Quan sát  H40.2 và nhận xét đường truyền của tia sáng ở từng môi trường? Các tia sáng nay tuân theo định luật nào?

HS: Thảo luận trả lời câu hỏi

GV: Khi ánh sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước đã xảy ra hiện tượng gì?

HS: Đại diện trả lời

GV giới  thiệu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

HS: Lắng nghe

GV: Hiện tượng này khác gì so với hiên tượng phản xạ ánh sáng mà các em đã học?

HS: Thảo luận, cử đại diện trả lời

GV: yêu cầu HS tự đọc mục 3 phần I sau đó khái niệm về các đường biểu diễn

HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận đưa ra các KN

Nhận xét về góc tới và góc khúc xạ? 

GV tiến hành TN hình 40.2 sau đó yêu cầu học sinh trả lời câu C1,C2 

HS: Theo dõi TN, đại diện trả lời C1, C2

GV nghe câu trả lời, sửa chữa những chỗ sai sót cho HS.

HS: trả lời từng câu hỏi sau đó rút ra kết luận

Trả lời C3

Hoạt động3: Tìm hiểu sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí(10’)(P8, P9, X8)
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4.

HS: Thảo luận, trả lời C4

GV: hướng dẫn học sinh làm  thí nghiệm. Quan sát sự bố trí thí nghiệm  của từng nhóm .

Lưu ý học sinh làm thí nghiệm theo phương pháp che khuất.

HS: Tiến hành tn theo nhóm

GV: Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi C5,C6 HS: thảo luận, cư

R đại diện trả lời câu hỏi. 

GV nghe sửa lại phần sai sau đó yêu cầu học sinh ghi câu trả lời chính xác

HS: Ghi câu trả lời đúng vào vở

Hoạt động4:  Vận dụng(5’)(K3, K4) 
GV: Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi C6,C7

HS: Hoàn thành C6,C7 theo nhóm


	I.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 

1. Quan sát:

Từ Sđến I là đường thẳng
Từ I đến K là đường thẳng

Từ S đến mặt phân cách rồi đến K là đường gẫy khúc

2. Kết luận:

(SGK)

3.  Một vài khái  niệm: 

                                                                S                 



N



   P                  I                  


N’
                               K

I: điểm tới.

SI: Tia tới.

NN/: Pháp tuyến

IK: Tia khúc xạ

Góc SIN: Góc tới

Góc N/IK: Góc khúc xạ

4.Thí nghiệm:

C1:Tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới
C2: 

C3:

II. Sự khúc xạ tia sáng khi truyền từ nước sang không khí.

1.Dự đoán

C4: 
2. Thí nghiệm kiểm tra: 

C5:

C6: Chỉ trên hình vẽ
III. Vận dụng

C7: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị hắt trở lại môi trường cũ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng ;là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc đi vào môi trường thứ hai 

C8 : Khi chưa có nước nếu ta đặt mắt ở đầu trên của đũa sẽ không nhìn thấy đầu dưới của đũa , vì ánh sáng truyền thẳng . Còn khi đổ nước vào bát , do hiện tượng khúc xạ ánh sáng ta nhìn thấy đầu dưới của đũa hình như được nâng lên, và thấy đũa hình như bị gãy


4. Củng cố(3’)
    Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi :
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

Nêu kết luận về hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng truyền từ không khí vào    nước và ngược lại

Cho cả lớp thảo luận.

GV phát biểu chính xác các câu trả lời của học sinh . 
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 
Các chất khí NO, NO2, CO, CO2 …, khi được tạo ra sẽ bao bọc Trái đất . Các khí này ngăn cản sự khúc xạ của ánh sáng và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại mặt đất . Do vậy , chúng là những tác nhân làm cho Trái đất nóng lên .

Tại các đô thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến . Kính xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe con người qua các khía cạnh : 

- Bức xạ mặt trời qua kính 

- Anh sáng qua kính 

Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng :

- Mở cửa thông thoáng để tạo ra vận tốc gió trên bề mặt kết cấu , làm cho nhiệt độ trên bề mặt kết cấu sẽ giảm dần đến nhiệt độ không khí .

- Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gắt 
5. Hướng dẫn về nhà (1’)
- HS làm bài tập SBT

- Đọc phần có thể em chưa biết.

- Đọc trước bài 42 SGK

Tuần 23

TiÕt 45
Ngày soạn : 25/1/2018
Ngày dạy :    2/2/2018
	
	thÊu kÝnh héi tô


I.Mục tiêu.

1.Kiến thức: 
Nhận dạng được thấu kính hội tụ.

Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt( tia tới quang tâm, tia song song với trục chính và tia có phương đi qua tiêu điểm) qua thấu kính hội tụ. 

2.Kỹ năng: 
Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tô và giải thích một vài hiện tượng thường gặp trong thực tế

3.Thái độ: 
Yêu thích môn học
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.Chuẩn bị:

Đối với GV và mỗi nhóm học sinh:

-1 thấu kính hội tụ

-1giá quang học.

-1màn hứng để quan sát đường truyền của chùm sáng.

-1 nguồn sáng phát ra 3 tia sáng song song
III.phương pháp: 

Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :


1.Ôn định tổ chức:



2. Kiểm tra(5’)
-Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

-Nêu kết luận về sự truyền ánh sáng từ môi trường không khí ra môi trường nước?


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Nêu vấn đề   (2’)(P1)
(Như SGK )

HĐ2:Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ(5’)(P8, P9, X8)
GV: hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm

HS: Tiến hành TN theo nhóm

GV: Y/c trả lời C1

HS: Từ KQ thí nghiệm ,nhận xét trả lời câu hỏi C1

GV: thth«ng báo tới học sinh các khái niệm mới  là tia tới     tia tới và tia lã

Yêu cầu học sinh trả lời câu C2

HS: Hoàn thành C2

GV nghe học sinh trình bày sửa những chỗ sai sót nếu có

HĐ3: Nhận biết hình dạng của thấu kính hội tụ(10’)(X2, X4)
GV: đưa ra một số thấu kính hội tô cho HS quan sát hình dáng sau đó trả lời C3

HS: Quan sát thấu kính rồi trả lời C3

GV: Thông báo về chất liệu làm thấu kính hội tụ thường dùng trong thực tế. Và cách nhận dạng thấu kính dựa vào hình vẽ và ký hiệu của thấu kính hội tụ

HS: Ghi vở

HĐ4: Tìm hiểu các khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hôi tụ(12’)(P2, X8)
GV: tiến hành thí nghiệm  yêu cầu 

học sinh quan sát rồi đưa ra dự đoán trả lời C4:

HS: Thảo luận trả lời C4 (HS không phải kiểm tra điều này)
GV: thông báo khái niệm trục chính

HS: Ghi vở

GV: Thông báo về khái niệm quang tâm và làm tiếp thí nghiệm chiếu tia sáng đi qua quang tâm  

HS: quan sát trả lời 

tia tới đi qua quang tâm ló ra tiếp tục truyến thẳng

GV: làm thí nghiệm chiếu chùm tia sáng song song với trục chính học sinh quan sát nhận xét chùm tia ló ra để trả lời C5

HS: thảo luận C5

GV: Làm lại thí nghiệm  nhưng chiếu ở bên kia của thấu kính học sinh nhận xét sau đó trả lời C6

HS: thảo luận C6

GV: Thông báo khái niệm tiêu điểm?

HS: Ghi vở

Tiêu điểm là gì? Mỗi thấu kính có bao nhiêu tiêu điểm? Có đặc điểm gì?

GV làm thí nghiệm chiếu tia sáng đi qua tiêu điểm và tia sáng song song với trục chính

HS:  quan sát rút ra kết luận

GV: thông báo về khái niệm tiêu cự

HS: Ghi vở

HĐ 5: Vận dông(8’)(K3, K4)
GV: Y/c HS Trả lời C7,C8

HS:  tự trả lời câu C7, C8
	I.Đặc điểm của thấu kính hội tụ:

1.Thí nghiệm:

C1: Chùm tia sáng khúc xạ ra khỏi thấu kính là 
chùm tia hội tụ.

C2: Tia tới là tia đi tới TK, còn tia ló là tia đi ra
 khỏi TK
2.Hình dạng của thấu kính hội tụ:

Kí hiệu của thấu kính hội tụ:


C3: Độ dày phần rìa mỏng hơn so với độ dày 

phần giữa
II.Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của
 thấu kính hội tụ:

1. Trục chính:

C4:


                                        Δ
                Δ: Trục chính 

2.Quang tâm :



                        O

                                        Δ
O: Quang tâm.

3.Tiêu điểm:



                               O
Δ
                F                F/                          
Δ
              F            O              F/


4.Tiêu cự:

OF =OF/ =f (f tiêu cự của thấu kính)

III.VËn dông:

C7: [image: image311.png]Hinh 3.2




C8: TKHT là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần 

giữa


4. Củng cố(2’)

- Nêu cách nhận biết thấu kính hội tụ? Nêu đặc điểm đường truyền của một số tia sáng đặc    biệt đi qua thấu kính hội tụ?


- Nêu khái  niệm về trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT?

5. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Học bài


- Làm bài tập sách bài tập
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	             ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ



I.MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:
 -Nêu được trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ẩnh ảo của  một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.
2.Kĩ năng:
-Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật 

qua thâú kính hội tụ.

3.Thái độ:
 - Cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ :
Đối với mỗi nhóm học sinh:

-1thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm

-1 giá quang học 

-1cây nến 

-1 màn hứng ảnh

- 1bao diêm

III.PHƯƠNG PHÁP :Trực quan, thực nghiệm
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức 

     2.Kiểm tra bài cũ

1 .Nêu cách nhận biết thấu kính hội tụ

2. Kể tên và biểu diễn trên hình vẽ đường truyền của ba tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mà em đã học
    3. Bài mới 

Hoạt động 1: Đặt vấn đề (P1, P2)
	Giaó viên cho học sinh quan sát H43.1 và đưa ra cho  học sinh câu hỏi : ảnh chúng ta quan sát được là ảnh gì ? có đặc điểm gì?

Vậy liệu rằng với thấu kính hội tụ chúng ta có thể thu được ảnh ngược chiều hay không            Bài mới
	


Hoạt động 2:Tìm hiểu đặc điểm  đối với ảnh của một vật tạo bới thấu kính hội tụ
(P8, P9, X8)
	.Yêu cầu học sinh nêu bố trí thí nghiệm

Tiến hành thí nghiệm theo nhóm 

GV hướng dẫn học sinh các bước tiến hành thí nghiệm

Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự

GV hướng dẫn học sinh làm thêm thí nghiệm quan sát hình ảnh của cửa sổ trên màn hứng hướng dẫn học sinh quan sát và cách làm thí nghiêm

+ Đặt màn sát thấu kính sau đó dịch chuyển màn ra xa thấu kính 

+Khi hứng được ảnh rõ nét trên màn quan sát .Đo khoảng cách từ ảnh đến thấu kính so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của thấu kính.

Dịch chuyển vật lại gần thấu kính sau đó quan sát ảnh và rút ra nhận xét 

Trả lời C1,C2

B, Đặt vật trong khoảng tiêu cự

Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm đưa vật vào trong khoảng tiêu cự. Làm thế nào để quan sát được ảnh trong trường hợp này?

Yêu cầu học sinh thảo luận đưa ra phương án trả lời  trả lời câu C3

HS thảo luận ghi nhận xét vào bảng

GV hướng dẫn HS khi một điểm sáng nằm ngay trên trục chính và ở rất xa thâu kính 
	I.Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

1.Thí nghiệm.
Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự

C1:ảnh thật ngược chiều so với vật

C2: Dịch vật vào gần TK hơn, vẫn thu được ảnh của vật ở trên màn. Đó là ảnh thật ngược chiều với vật
C3: Đặt vật ở trong khoảng tiêu cự, màn ở sát TK. Từ từ dịch chuyển màn ra xa TK, không hứng được ảnh của vật ở trên màn .Đặt mắt trên đường truyền của chum tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo và không hứng được trên màn
2. Hãy ghi nhận xét vào bảng 1



	 Kết quả

         quan 

              sát

Lần  TN              


	Khoảng cách từ vật đến thấu kính(d)p
	Đặc điểm của ảnh

	
	
	Thật hay ảo
	Cùng chiều hay ngược chiều so vật
	Lớn hơn hay nhỏ hơn vật

	1
	Vật ở rất xa thấu kính
	Ảnh thật
	Ngược chiều
	Nhỏ hơn vật

	2
	d>2f
	Ảnh thật
	Ngược chiều
	

	3
	 f <d<2f
	Ảnh thật
	Ngược chiều
	

	4
	d<f  
	Ảnh ảo
	Cùng chiều 
	Lớn hơn vật


Hoạt động 3: Dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ(K3, K4, X8)
	Hoạt động cá nhân kết hợp với hoạt động nhóm

Yêu cầu học sinh nhắc lại cách dựng 3 tia đặc biệt tới thấu kính hội tụ

Dùng 2 trong 3 tia đó để trả lời C3

-Yêu cầu học sinh lên bảng làm , những học sinh khác làm việc cá nhân 

Gọi học sinh lên nhận xét bài làm của bạn 

GV nhận xét đưa ra đáp án đúng
Hoạt động 4: Vận dụng 
(K3, K4)
	II. Cách dựng ảnh:

1.Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ:

C4:

                        O

III. Vận dụng 

C6: 
a)f = OF = 12cm

    d = OA = 36cm

h = AB = 1cm

OA/ = d/ = ?

h = A/B/ = ?

b) f = OF = 12cm

    d = OA = 8cm

h = AB = 1cm

OA/ = d/ = ?

h = A/B/ = ?
Giải:
a) Xét cặp tam giác đồng dạng
ΔOAB    đồng dạng
ΔOA/B/
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b) Xét cặp tam giác đồng dạng
ΔOAB    đồng dạng
ΔOA/B/
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4. Củng cố(2’)

- Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi  thấu kính hội tô?

- Nêu tính chất của ảnh tạo bởi TKHT khi vật nằm ngoài khoảng OF của TKHT?

5. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Học bài


- Làm bài tập sách bài tập
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BÀI TẬP

I.MỤC TIÊU 

1.Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về ảnh cuả một vật tạo bởi thấu kính hội tô
2.Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.
4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  
II. CHUẨN BỊ
- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 
III. PHƯƠNG PHÁP :

- Thảo luận vấn đáp. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1 . ổn định tổ chức:    

2 .Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong giờ )

3 . Bài mới 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	 Hoạt động 1:Bài tập 1(9’)(K3, K4, X8)
· GV cho học sinh suy nghĩ độc lập.

· Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.

- Tổ chức cho HS  thảo luận


	1.Bài số 42 – 43 . 4

a, A’B’ là ảnh ảo vì ảnh A’B’ cùng chiều với vật AB

b, Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh A’B’ là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật AB

c, Nối B’ với B cắt trục chính tại 0, thì  0 là quang tâm của thấu kính.


Từ B kẻ tia BI song song với trục chính cắt thấu kính tại I, nối I với B’ cắt trục chính tai F, thì F là tiêu điểm của thấu kính. Lấy 0F’ = 0F đối xứng với thấu kính

	Hoạt động 2: Bài tập 2(9’)(K3, K4, X8)
· GV  cho học sinh độc lập suy nghĩ.

· GV gọi 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải của mình .
- Tổ chức thảo luận đưa ra kết luận.
	2.Bài số 42 – 43 . 5 SBT

Sử dụng 2 tia đặt biệt để dựng ảnh A’B’


Ta thấy [image: image320.wmf]D
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	Hoạt động 3: Bài tập 3(9’)(K3, K4, X8)
GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .


	3.Bài số 42 – 43 . 6 SBT

            a  --  3

            b  --   1

            c  --  4

            d  --  5

            e  --  2

	Hoạt động4: Bài tập 4(9’)(K3, K4)
GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .
	4.Bài số 42 – 43 . 7 SBT

- Phương án đúng C

	Hoạt động 5: Bài tập 5(9’)(K3, K4)
GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .
	5.Bài số 42 – 43 . 8 SBT

· Câu sai là A




4. Củng cố 

    - Học sinh nắm được các kiến thức về ảnh cuả một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

5.  Hướng dẫn về nhà :
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

Tuần 26






Ngày dạy

Tiết 51

BÀI TẬP
A-  Mục tiêu :

Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về ảnh cuả một vật tạo bởi thấu kính hội tô
Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.
B - Chuẩn bI:
- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 

C- PHƯƠNG PHÁP: Luyện tập, nêu vấn đề

D- tiến trình lên lớp :

I - ổn định tổ chức:    

II - KTBC:       ( kết hợp trong giờ )

III - Các hoạt động dạy - học:

1 - Hoạt động1:  Bài số 42 – 43 . 4

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ
	NỘI DUNG

	· GV cho học sinh suy nghĩ độc lập.

· Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.

- Tổ chức cho HS  thảo luận


	Bài số 42 – 43 . 4

a, A’B’ là ảnh ảo vì ảnh A’B’ cùng chiều với vật AB

b, Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh A’B’ là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật AB

c, Nối B’ với B cắt trục chính tại 0, thì  0 là quang tâm của thấu kính.


Từ B kẻ tia BI song song với trục chính cắt thấu kính tại I, nối I với B’ cắt trục chính tai F, thì F là tiêu điểm của thấu kính. Lấy 0F’ = 0F đối xứng với thấu kính


2 - Hoạt động2:  Bài số 42 – 43 . 5 SBT

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ
	NỘI DUNG

	· GV  cho học sinh độc lập suy nghĩ.

· GV gọi 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải của mình .

- Tổ chức thảo luận đưa ra kết luận.
	Bài số 42 – 43 . 5 SBT

Sử dụng 2 tia đặt biệt để dựng ảnh A’B’
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3 - Hoạt động3:  Bài số 42 – 43 . 6 SBT

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .


	Bài số 42 – 43 . 6 SBT

            a  --  3

            b  --   1

            c  --  4

            d  --  5

            e  --  2


4 - Hoạt động4:  Bài số 42 – 43 . 7 SBT

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .


	Bài số 42 – 43 . 7 SBT

- Phương án đúng C


5 - Hoạt động5:  Bài số 42 – 43 . 8 SBT

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY – TRÒ
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời ?

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp chọn phương án trả lời .


	Bài số 42 – 43 . 8 SBT

· Câu sai là A




IV – Củng cố :  

    - Học sinh nắm được các kiến thức về ảnh cuả một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

V – HDVN:
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

Tuần 24
TiÕt 48
Ngày soạn :  25/1/2018
Ngày dạy :     9/2/2018
                                                 THẤU KÍNH PHÂN KỲ 
I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức :
· Nhận dạng được thấu kính phân kì.

· Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính). qua TKPK.

· Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn.

2.Kĩ năng : 

· Biết tiến hành thí nghiệm bằng các phương pháp như bài TK hội tụ. 
Từ đó rút ra được đặc điểm của thấu kính phân kì.

· Rèn được kĩ năng vẽ hình.

3.Thái độ :

·  Nghiêm túc, cộng tác với bạn để thực hiện được thí nghiệm.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II . CHUẨN BỊ 
     1 TKPK có tiêu cự 12 cm.

1 giá quang học.

1 nguồn sáng phát ra ba tia sáng song song.

1 màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.
III.PHƯƠNG PHÁP
Trực quan, thực nghiệm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Đối với TKHT thì khi nào ta thu được ảnh thật, khi nào ta thu được ảnh ảo của vật ? Nêu cách dựng ảnh của 1 vật sáng trước thấu kính hội tụ chữa bài tập 42 – 43.1

- Chữa bài tập 42 – 43.2

- Chữa bài tập 42 – 43.5

3. Bài mới 

      Hoạt động 1: Đặt vấn đề (P1, P2)
-Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm của TKPK(P8, P9, X8)
– GV đưa ra cho HS 2 loại TK. Yêu cầu HS tìm thấy 2 loại TK này có đặc điểm gì ? TKHT là  TK có phần rìa dày hơn phần giữa 
C2 - HS làm việc theo nhóm 

Khác với TK còn lại ở đặc điểm nào ?

– Yêu cầu HS tự bố trí thí nghiệm HS tiến hành thí nghiệm
– GV gọi các nhóm lên báo cáo kết quả
Nếu kết quả nhóm nào chưa đạt, GV hướng dẫn HS bố trí lại thí nghiệm sao cho các màn hứng phải hứng được các tia sáng.

– Yêu cầu HS mô tả lại tiết diện của Thấu kính bị cắt theo mặt phẳng ( Thấu kính như thế nào ?
	1. Quan sát và tìm cách nhận biết.

1.Nhận xét :

Một môi trường trong suốt, có rìa dày hơn giữa.

2. Thí nghiệm
C2 : Chùm tia ló loe rộng ra

– Tiết diện của TK

[image: image342.png]





	Hoạt động 3: Tim hiểu trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKPK

(P8, P9, X8)
– Các nhóm thực hiện lại

– GV kiểm tra lại thí nghiệm của 6 nhóm.

– GV yêu cầu HS đánh dấu 3 tia sáng.

– HS bỏ TK dùng bút chì kéo dài 3 tia ló. Nhận xét có tia sáng nào qua TK không bị khúc xạ ?

– Yêu cầu HS đọc tài liệu và trả lời quang  tâm là gì ? (làm việc theo nhóm)

– GV hướng dẫn 1 HS làm thí nghiệm cho cả lớp quan sát : tia sáng đi qua quang tâm.
	II. Trục chính, quang tâm, tiêu điểm ,tiêu cự của TKPK

1. Trôc chÝnh

 3 tia ló loe rộng ra, nhưng có 1 tia sáng tới qua TK vẫn tiếp tục truyền thẳng.

( trục chính.

2.Quang tâm. 

– Trục chính cắt TK tại O : O là quang tâm , tia sang qua quang tâm tiếp tục truyền thẳng.

3. Tiêu điểm.

	– Yêu cầu HS kéo dài các tia sáng ló bằng bút chì.

– Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ lại thí nghiệm.

– Yêu cầu HS vẽ lại kết quả thí nghiệm vào vở. 

Làm việc theo nhóm 
HS làm theo yêu cầu của GV và trả lời kết quả thí nghiệm ;

GV thông báo : Tiêu điểm F( nằm đối xứng với tiêu điểm F qua TK.

HS đọc tài liệu và trả lời.
	C5 : 

+ Các tia lã kéo dài gặp nhau tại điểm trên trục chính – gọi là tiêu điÓm.

[image: image343.png]\ 4
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Mỗi TK có 2 tiêu điểm F và F( nằm 2 phía TK và cách đều quang tâm.

4. Tiêu cự

Tiêu cự là khoảng cách giữa quang tâm đến tiêu điểm.

OF = OF( = f

	Hoạt động 4: Vận dụng (K3, K4)
– Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ C7
– GV hướng dẫn HS nhận xét và sửa, nếu sai thì hướng dẫn HS sửa.

– Mượn cho mỗi nhóm một kính cận ( Yêu cầu cả nhóm tìm phương pháp nhận biết.

– Gọi 1 HS trả lời C9
GV gọi HS khá nhắc lại câu hỏi thu thập được trong bài, sau đó gọi HS yếu nhắc lại.
	III.Vận dụng 

C7 : Các HS làm việc cá nhân

C8:

Sờ tay thấy giữa mỏng.

C9 :TKPK có phần rìa dày hơn phần giữa, chum tia tới sng song với TK cho chum tia ló loe rộng ra,đặt TKPK trước hang chữ thấy chữ to ra



	4. Củng cố
GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
5.Hướng dẫn về nhà :

– Học phần ghi nhớ.

– Làm bài tập các  C7, C8,C9
Bài tập 44 ​ 45 . 3- >44-45.15

HD bài 44-45.12. B : Chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến


Tuần 25

TiÕt 49 
Ngày soạn :    9/2/2018
Ngày dạy :    23/2/2018


           ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI TKPK








	
	


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:

· Nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo.

· Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK. Phân biệt được ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT. Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK
2.Kĩ  năng: Sử dụng thiết bị thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của vật tạo bởi TK phân kì. Kĩ năng dựng ảnh của TK phân kì.

3.Thái đụ: Cẩn thận chính xác khi vẽ hình. Nghiêm túc, hợp tác.
     4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  
II .CHUẨN BỊ 
TKPK cã f = 12 cm.

1 giá quang học.

1 cây nến.

1 màn để hứng ảnh.
2 - 1bao diêm

III.PHƯƠNG PHÁP :
Trực quan, thực nghiệm
IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ (6’)
·  Hãy nêu tính chất các đặc điểm tia sáng qua TKPK mà em đã học. Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó.

· Chữa bài tập 44 – 45 . 3 (yêu cầu phải trình bày cách thực hiện)

3.Bài mới 
Hoạt động 1: Đặt vấn đề
Yêu cầu HS đặt 1 vật sau TKPK, nhìn qua TKPK, nhận xét ảnh quan sát được.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	Hoạt động 2:Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK(P8, P9, X8)
(8’)
HS thảo luận nhóm
– Yêu cầu bố trí thí nghiệm như hình vẽ

– Gọi 1, 2 HS lên trình bày thí nghiệm và trả lời C1

– Gọi 1, 2 HS trả lời C2
– ảnh thật hay ảnh ảo ? 
(hoạt động nhóm)


	1. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK
C1 : Đặt màn hứng ở gần, ở xa ®ều  không hứng đựơc ảnh

C2 : 

Nhìn qua TK thấy ảnh  nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật

– ảnh ảo.

	Hoạt động 3:Cách dựng ảnh 
(K3, K4, P5)(15’)
– yêu cầu 2 HS trả lời C3
– Yêu cầu HS phải tóm tắt đựơc đề bài.
– Gọi 1 HS  lên trình bày cách vẽ (a) các HS khác vẫn tiếp tục trình bày vào vở (a).

– GV hướng dẫn HS chữa bài của bạn trên bảng để tự chữa bài cũ của mình.

HS không chứng minh được thì GV gợi ý cách lập luận theo các bước :

– Dịch AB ra xa hoặc vào gần thì hướng tia BI có thay đổi không ? ( hướng của tia ló IK  như thế nào ?
– ảnh B( là giao điểm  của tia nào ? ( B( nằm trong khoảng nào ?

–GV yêu  cầu nhóm 2 HS : 1 HS vẽ ảnh của TKHT.

1 HS vẽ ảnh của TKPK
Hoạt động 4:So sánh độ lớn  ảnh của một vật tạo bởi TKPK và TKHT
(K3, K4, P6)(8’)

	II.Cách dựng ảnh 
C3: 

Dựng 2 tia tới đặc biệt -giao điểm của 2 tia ló tương ứng là ảnh của điểm sáng.

C4:
f = 12 cm.

OA = 24 cm.

a) Dựng ảnh.   b) Chứng minh d( < f.

[image: image344.png]Y





b) Tia tới BI  có hướng không đổi ( hướng tia ló IK không đổi.

Giao điểm BO và FK luôn nằm trong khoảng FO.

	
	III. Độ lớn của ảnh tạo bởi các TK.

f = 12 cm.

d = 8 cm

	– HS lên bảng vẽ. Vẽ theo tỉ lệ thống nhất để dễ so sánh.

– Yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhóm mình.
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	? Nêu nhận xét

	Nhận xét : + ảnh ảo của TKHT bao giờ cũng lớn hơn vật.

+ ảnh ảo của TKPK bao giờ cũng nhỏ hơn vật.

	Hoạt động 5: Vận dụng 

(K3, K4)(5’)
– HS trả lời C6. gọi 1 HS khá trả lời

Gọi 1 HS yếu trả lời.
– HS nêu cách phân biệt nhanh chóng.

– Nếu có thời gian  thì yêu cầu HS làm việc cá nhân. Không có thời gian yêu cầu HS về nhà tính C7.

Nếu HS không biết vì trong lớp có thể không có.

– HS cận thị quá nặng thì GV có thể thông báo cho HS biết người cận thị đeo TKPK ( nhìn qua TK thấy mắt bạn như thế nào ?

(hoặc  có thể để câu này vào bài mắt cận và mắt lão).
	IV. Vận dụng

C6:  Anh ảo của TKHT và TKPK

( Giống nhau : Cùng chiều với vật.

( Khác nhau : ảnh ảo của TKHT lớn hơn vật, ảnh ảo của TKPK nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự

( Cách phân biệt nhanh chóng :

– Sờ tay thấy giữa dầy hơn rìa ( TKHT ; thấy rìa dày hơn giữa ( TKPK

– Đưa vật gần TK ( ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật ( TKPK  ảnh cùng chiều lớn hơn vật ( TKHT.

C8

	4. Củng cố (2’)
· Vật đặt càng xa TKPK ( d( thay đổi như thế nào ?

Vật đặt càng xa TK ( d( càng lớn.

– d(max = f

· Vẽ nhanh  trường hợp trên     của C5( d = 20 cm

– d( > f ?

– HS tổng hợp kiến thức đã thu   thập được trong bài. GV chuẩn lại kiến thức ( yêu cầu HS ghi lại phần ghi nhớ.
5.Hướng dẫn về nhà (1’)
– HS học phần ghi nhớ.

– Làm bài tập : C7 SGK.

– Làm bài tập còn lại trongSBT.
– Chuẩn bị bài thực hành
	


Tuần 25
Tiết 50
Ngày soạn:    9/2/2018
Ngày dạy:    24/2/2018
BÀI TẬP

i.  Mục tiêu :
1.Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

2.Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.

4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  
II.CHUẨN BỊ
- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 
III. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp :  vấn đáp, gợi mở 
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. ổn định tổ chức:    

2.Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong giờ )

3. Bài mới 

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	 Hoạt động 1 : Nhắc lại ảnh của một vật tạo bởi TKPK(K3, K4)(18’)
· Xác định ảnh của thấu kính phân kỳ như thế nào ?
GV đặt câu hỏi, HS trả lời , HS khác lên bảng vẽ từng trường hợp
· Đặc điểm của ảnh tạo bới thấu kính như thế nào ?
- Gv yêu cầu học sinh vẽ ảnh của vật khi nằm trong tiêu điểm và khi vật nằm ngoài tiêu điểm ?

	I.Anh tạo bởi thấu kính phân kì :

Xác định ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ ta dùng hai trong 3 tia sáng đặc biệt.

- Tia 1 đi song song với trục chính tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm thấu kính.

- Tia 2 đi qua quang tâm tia ló đi thẳng.

Hai tia cắt nhau tại ảnh của vật.

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo , cùng chiều , nhỏ hơn vật và ở trong khoảng tiêu cự .

- Khi vật đặt rất xa TK thì ảnh ảo có vị trí cách TK một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính của thấu kính  .

* Khi vật nằm ngoài tiêu điểm               


         B                   I

          A        F   A’  0

* Khi vật nằm trong tiêu điểm




	Hoạt động 2: Bài tập 1(10’) )(X8, K3, K4)
· Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 44-45.1

?Dựng ảnh như thế nào.

?Nêu các bước vẽ.


	II.Bµi sè 44 – 45 . 1

a, dụng ảnh


b, S’ là ảnh ảo vì S’ là giao của tia sáng kéo dài cua tia ló ra thấu kính.

	Hoạt động 3: Bài tập 2(10’)(X8, K3, K4)
-Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 44-45.2

?Dựng ảnh như thế nào.

?Nêu các bước vẽ.

Cả lớp cùng thực hiện và nhận xét kết quả.
	III.Bµi sè 44 – 45 . 2

a, S’ là ảnh ảo vì ảnh và vật cùng ở một phía với thấu kính.

b, Thấu kính đã cho là thấu kính phân kỳ 

c, Từ S  ta kẻ tia S S’ cắt trục chính tại quang tâm.

Từ quang tâm ta dựng vết thấu kính, Từ S ta kẻ đường SI // trục chính thấu kính , từ I kẻ tia IS’  cắt trục chính tại tiêu điểm F

Lấy F’ đối xứng với thấu kính.





4. Củng cố :  (5’)
    - Học sinh nắm được các kiến thức về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

5. Hướng dẫn về nhà :(2’)
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

Tuần 26

TiÕt 51
Ngày soạn:  18/2/2018
Ngày dạy:    2/3 /2018
THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  Ôn tập và hệ thống các nội dung kiến thức đã học ở các tiết trước về đặc điểm về thấu kính hội tụ, biết xác định được tiêu cự của thấu kính.

2. Kĩ năng: Thực hành, tái tạo suy diễn, tính toán, phân tích khái quát hóa, trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính…

3.Thái độ: Có thái độ học tập tích cực, chú ý xây dựng bài, tinh thần hợp tác nhóm…

II.CHUẨN BỊ 
GV:  Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, SBT, soạn giáo án, giáo cụ lên lớp

HS:  Học bài cũ, làm bài tập, dụng cụ học tập

III. PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp thực nghiệm 

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp 

2.Kiểm tra bài cũ  Không

3. Bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
	1. Chuẩn bị 

	GV yêu cầu HS trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, đó là việc trả lời các câu hỏi lí thuyết. 

HS trả lời câu hỏi trong phần I của mẫu báo cáo thực hành trong báo cáo của mình đã chuẩn bị ở nhà, chuẩn bị đầy đủ theo đúng yêu cầu của mẫu báo cáo.
	

	GV giao dụng cụ thực hành cho các nhóm, yêu cầu tiến hành thực hành nghiêm túc, chính xác, thao tác nhanh, gọn gàng đảm bảo tính khoa học.
	Nhận dụng cụ tiến hành thực hành theo nhóm, và thảo luận thống nhất ghi vào mẫu báo cáo thực hành của nhóm mình đã chuẩn bị.

	
	2. Nội dung thực hành 

	Từng nhóm tiến hành các công việc sau:
	

	
	a.Tìm hiểu các dụng cụ có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

	GV đề nghị đại diện nhóm nhận biết: hình dạng vật sáng, cách chiếu để tạo vật sáng, cách xác đinh vị trí của thấu kính, của vật và màn.
	b. Đo chiều cao của vật. 

	GV lưu ý HS: - Lúc đầu đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ở khá gần thấu kính, cách đều thấu kính cần đo các khoảng cách này để đảm bảo d0 = d'0. 

HS tiến hành đo theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	

	- Sau đó xê dịch đồng thời vật và màn những khoảng cách lớn bằng nhau ra xa dần thấu kính để luôn luôn đảm bảo d = d'.
	c, Điều chỉnh để vật và màn cách thấu kính những khoảng bằng nhau và cho ảnh cao bằng vật.

	- KHi ảnh trên màn gần rõ nét thì dịch chuyển vật và màn những khoảng nhỏ bằng nhau cho tới khi thu được ảnh rõ nét cao bằng vật . Kiểm tra điều nàu bằng cách đo chiều cao của vật và ảnh.
	d, Đo khoảng cách (d, d') tương ứng từ vật và từ màn đến thấu kính khi h = h'.

HS tiến hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	GV nhận xét ý thức, thái độ và tác phong làm việc của các nhóm. Tuyên dương các nhóm làm tốt và các nhóm làm chưa tốt.

- Thu báo cáo thực hành.
	3. Báo cáo thực hành 

	
	


4. Kết thúc 
GV nhận xét giờ thực hành 
5. Hướng dẫn về nhà 
          Về ôn tập lại toàn bộ phần .TKHT, TKPK

Tiết 51
Ngày soạn : 26/2/2016

Ngày dạy :   4/3, 11/3
            THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Ôn tập và hệ thống các nội dung kiến thức đã học ở các tiết trước về đặc điểm về thấu kính hội tụ, biết xác định được tiêu cự của thấu kính.

2. Kĩ năng: Thực hành, tái tạo suy diễn, tính toán, phân tích khái quát hóa, trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính…

3. Thái độ: Có thái độ học tập tích cực, chú ý xây dựng bài, tinh thần hợp tác nhóm…

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV:  Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, SBT, soạn giáo án, giáo cụ lên lớp

2. Chuẩn bị của HS:  Học bài cũ, làm bài tập, dụng cụ học tập

III. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm, nêu vấn đề

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp 
2.Kiểm tra bài cũ  Không

3. Bài mới.

	HĐ THẦY - HĐ TRÒ
	Néi dung

	Hoạt động 1: Chuẩn bị(13') 

	GV yêu cầu HS trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, đó là việc trả lời các câu hỏi lí thuyết. 

HS trả lời câu hỏi trong phần I của mẫu báo cáo thực hành trong báo cáo của mình đã chuẩn bị ở nhà, chuẩn bị đầy đủ theo đúng yêu cầu của mẫu báo cáo.
	

	GV giao dụng cụ thực hành cho các nhóm, yêu cầu tiến hành thực hành nghiêm túc, chính xác, thao tác nhanh, gọn gàng đảm bảo tính khoa học.
	Nhận dụng cụ tiến hành thực hành theo nhóm, và thảo luận thống nhất ghi vào mẫu báo cáo thực hành của nhóm mình đã chuẩn bị.

	Hoạt động 2: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính (20')

	Từng nhóm tiến hành các công việc sau:
	

	
	a, Tìm hiểu các dụng cụ có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

	GV đề nghị đại diện nhóm nhận biết: hình dạng vật sáng, cách chiếu để tạo vật sáng, cách xác đinh vị trí của thấu kính, của vật và màn.
	b, Đo chiều cao của vật. 

	GV lưu ý HS: - Lúc đầu đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ở khá gần thấu kính, cách đều thấu kính cần đo các khoảng cách này để đảm bảo d0 = d'0. 

HS tiến hành đo theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	

	- Sau đó xê dịch đồng thời vật và màn những khoảng cách lớn bằng nhau ra xa dần thấu kính để luôn luôn đảm bảo d = d'.
	c, Điều chỉnh để vật và màn cách thấu kính những khoảng bằng nhau và cho ảnh cao bằng vật.

	- KHi ảnh trên màn gần rõ nét thì dịch chuyển vật và màn những khoảng nhỏ bằng nhau cho tới khi thu được ảnh rõ nét cao bằng vật . Kiểm tra điều nàu bằng cách đo chiều cao của vật và ảnh.
	d, Đo khoảng cách (d, d') tương ứng từ vật và từ màn đến thấu kính khi h = h'.

HS tiến hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	Hoạt động 3: Báo cáo thực hành (10')

	GV nhận xét ý thức, thái độ và tác phong làm việc của các nhóm. Tuyên dương các nhóm làm tốt và các nhóm làm chưa tốt.

- Thu báo cáo thực hành.
	


3. Củng cố, luyện tập ( lồng ghép trong bài)

4. Hướng dẫn HS học bài và làm bài.(2')

-  Học bài cũ, làm bài tập, làm dự đoán, đọc có thể em chưa biết, đọc bài mới.
TiÕt 48
Ngày soạn : 18/2/2016

Ngày dạy : 25/2, 27/2

	
	THẤU KÍNH PHÂN KỲ


I.MỤC TIÊU 
1. Kiến thức  :

· Nhận dạng được thấu kính phân kì.

· Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính). qua TKPK.

· Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một vài hiện tượng đã học trong thực tiễn.

2.Kỹ năng  : 

· Biết tiến hành thí nghiệm bằng các phương pháp như bài TK hội tụ. 
Từ đó rút ra được đặc điểm của thấu kính phân kì.

· Rèn được kĩ năng vẽ hình.

2. Thái độ  :

·  Nghiêm túc, cộng tác với bạn để thực hiện được thí nghiệm.

II.CHUẨN BỊ.

· 1 TKPK có tiêu cự 12 cm.

· 1 giá quang học.

· 1 nguồn sáng phát ra ba tia sáng song song.

· 1 màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.

III .PHƯƠNG PHÁP: 
Thực nghiệm, trực quan, nêu vấn đề

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra bài cũ 
· HS 1 : Đối với TKHT thì khi nào ta thu được ảnh thật, khi nào ta thu được ảnh ảo của vật ? Nêu cách dựng ảnh của 1 vật sáng trước thấu kính hội tụ chữa bài tập 42 – 43.1

· HS 2 : Chữa bài tập 42 – 43.2

· HS 3 : Chữa bài tập 42 – 43.5

      Hoạt động 1: Đặt vấn đề 
· Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm của TKPK
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng 

	– GV đưa ra cho HS 2 loại TK. Yêu cầu HS tìm thấy 2 loại TK này có đặc điểm gì ? TKHT là TK C1, C2  HS làm việc theo nhóm 

nào ? Khác với TK còn lại ở đặc điểm nào ?
	1. Quan sát và tìm cách nhận biết.

Nhận xét :

Một môi trường trong suốt, có rìa dày hơn giữa.

2. Thí nghiệm

	– Yêu cầu HS tự bố trí thí nghiệm HS tiến hành thí nghiệm

– GV gọi các nhóm lên báo cáo kết quả

Nếu kết quả nhóm nào chưa đạt, GV hướng dẫn HS bố trí lại thí nghiệm sao cho các màn hứng phải hứng được các tia sáng.

– Yêu cầu HS mô tả lại tiết diện của Thấu kính bị cắt theo mặt phẳng ( Thấu kính như thế nào ?
	C 2: Chùm tia ló loe rộng ra

– Tiết diện của TK
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Hoạt động 3: Tim hiểu trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKPK
	

	– Các nhóm thực hiện lại

– GV kiểm tra lại thí nghiệm của 6 nhóm.

– GV yêu cầu HS đánh dấu 3 tia sáng.

– HS bỏ TK dùng bút chì kéo dài 3 tia ló. Nhận xét có tia sáng nào qua TK không bị khúc xạ ?
	a. Tìm hiểu trục chính

 3 tia ló loe rộng ra, nhưng có 1 tia sáng tới qua TK vẫn tiếp tục truyền thẳng.

( trục chính.

	– Yêu cầu HS đọc tài liệu và trả lời quang  tâm là gì ? (làm việc theo nhóm)
– GV hướng dẫn 1 HS làm thí nghiệm cho cả lớp quan sát : tia sáng đi qua quang tâm.
	b.Quang tâm. 

– Trục chính cắt TK tại O : O là quang tâm tiếp tục truyền thẳng.

c.Tiêu điểm.

	– Yêu cầu HS kéo dài các tia sáng ló bằng bút chì.

– Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ lại thí nghiệm.

– Yêu cầu HS vẽ lại kết quả thí nghiệm vào vở. 

Làm việc theo nhóm 
HS làm theo yêu cầu của GV và trả lời kết quả thí nghiệm ;
GV thông báo : Tiêu điểm F( nằm đối xứng với tiêu điểm F qua TK.
	C5: 

+ Các tia ló kéo dài gặp nhau tại điểm trên trục chính – gọi là tiêu diểm.
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	Mỗi TK có 2 tiêu điểm F và F( nằm 2 phía TK và cách đều quang tâm.

	HS đọc tài liệu và trả lời.
	d. Tiêu cự

Tiêu cự là khoảng cách giữa quang tâm đến tiêu điểm.

OF = OF( = f


	– Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ C7
– GV hướng dẫn HS nhận xét và sửa, nếu sai thì hướng dẫn HS sửa.

– Mượn cho mỗi nhóm một kính cận ( Yêu cầu cả nhóm tìm phương pháp nhận biết.
	3. Vận dụng 

C7 : Các HS làm việc cá nhân

C8:

Sờ tay thấy giữa mỏng.
C9 :



	– Gọi 1 HS trả lời C9
GV gọi HS khá nhắc lại câu hỏi thu thập được trong bài, sau đó gọi HS yếu nhắc lại.



	Hướng dẫn về nhà :

– Học phần ghi nhớ.

– Làm bài tập các C7,  C8,C9
Bài tập 44 ​ 45 . 3


Tuần 27








ngày dạy:

Tiết 53

	
	Bài 45-     ảnh của một vật tạo bởi TKPK



I - Mục tiêu

1. Kiến thức:
· Nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo.

· Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK. Phân biệt được ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT. Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK
4. Kĩ Năng: Sử dụng thiết bị thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của vật tạo bởi TK phân kì. Kĩ năng dựng ảnh của TK phân kì.

5. Thái đọ: Cẩn thận chính xác khi vẽ hình. Nghiêm túc, hợp tác.

II - chuẩn bị

TKPK có f = 12 cm.

1 giá quang học.

1 cây nến.

1 màn để hứng ảnh.

III – Phương pháp dạy học: Thực nghiệm, nêu vấn đề.
IV – Tổ chức hoạt động của HS

Hoạt động 1 : Kiểm tra, đặt vấn đề
1) Kiểm tra : HS 1 : Hãy nêu tính chất các đặc điểm tia sáng qua TKPK mà em đã học. Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó.

HS 2 : Chữa bài tập 44 – 45 . 3 (yêu cầu phải trình bày cách thực hiện)

2) Đặt vấn đề : Yêu cầu HS đặt 1 vật sau TKPK, nhìn qua TKPK, nhận xét ảnh quan sát được.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK
	HOẠT Động của thầy - trò
	Nội dung

	– Yêu cầu bố trí thí nghiệm như hình vẽ

– Gọi 1, 2 HS lên trình bày thí nghiệm và trả lời C1
– Gọi 1, 2 HS trả lời C2

– ảnh thật hay ảnh ảo ? 
(hoạt động nhóm)


	1. Tính chất C1

C1 : Đặt màn hứng ở gần, ở xa đèn không hứng đựơc ảnh

C2 : (thảo luận nhóm)

Nhìn qua TK thấy ảnh  nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật

– ảnh ảo.


Hoạt động 3 : Cách dựng ảnh
	– yêu cầu 2 HS trả lời C3
– Yêu cầu HS phải tóm tắt đựơc đề bài.
	C3 

Dựng 2 tia tới đặc biệt – giao điểm của 2 tia ló tương ứng là ảnh của điểm sáng.

C4.

f = 12 cm.

OA = 24 cm.

a) Dựng ảnh.   b) Chứng minh d( < f.

	– Gọi 1 HS  lên trình bày cách vẽ (a) các HS khác vẫn tiếp tục trình bày vào vở (a).

– GV hướng dẫn HS chữa bài của bạn trên bảng để tự chữa bài cũ của mình.
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	HS không chứng minh được thì GV gợi ý cách lập luận theo các bước :

– Dịch AB ra xa hoặc vào gần thì hướng tia BI có thay đổi không ? ( hướng của tia ló IK  như thế nào ?
– ảnh B( là giao điểm  của tia nào ? ( B( nằm trong khoảng nào ?
	b) Tia tới BI  có hướng không đổi ( hướng tia ló IK không đổi.

Giao điểm BO và FK luôn nằm trong khoảng FO.


Hoạt động 4 : So sánh độ lớn của ảnh tạo bởi TKPK và TKHT
	–GV yêu  cầu nhóm 2 HS : 1 HS vẽ ảnh của TKHT.

1 HS vẽ ảnh của TKPK
	III. Độ lớn của ảnh tạo bởi các TK.

f = 12 cm.

d = 8 cm

	– HS lên bảng vẽ. Vẽ theo tỉ lệ thống nhất để dễ so sánh.

– Yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhóm mình.
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	Nhận xét : + ảnh ảo của TKHT bao giờ cũng lớn hơn vật.

+ ảnh ảo của TKPK bao giờ cũng nhỏ hơn vật.

	Hoạt động V. Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà

	– HS trả lời C6. gọi 1 HS khá trả lời

Gọi 1 HS yếu trả lời.


	IV. Vận dụng

1. Vận dụng

C6 ảnh ảo của TKHT và TKPK

( Giống nhau : Cùng chiều với vật.

( Khác nhau : ảnh ảo của TKHT lớn hơn vật, ảnh ảo của TKPK nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự

( Cách phân biệt nhanh chóng :

	– HS nêu cách phân biệt nhanh chóng.

– Nếu có thời gian  thì yêu cầu HS làm việc cá nhân. Không có thời gian yêu cầu HS về nhà tính C7.
	– Sờ tay thấy giữa dầy hơn rìa ( TKHT ; thấy rìa dày hơn giữa ( TKPK

– Đưa vật gần TK ( ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật ( TKPK  ảnh cùng chiều lớn hơn vật ( TKHT.

	Nếu HS không biết vì trong lớp có thể không có.

– HS cận thị quá nặng thì GV có thể thông báo cho HS biết người cận thị đeo TKPK ( nhìn qua TK thấy mắt bạn như thế nào ?

(hoặc  có thể để câu này vào bài mắt cận và mắt lão).
	C8

	Vật đặt càng xa TKPK ( d( thay đổi như thế nào ?

Vẽ nhanh  trường hợp trên của C5 ( d = 20 cm

– d( > f ?
	Củng cố :

Vật đặt càng xa TK ( d( càng lớn.

	– HS tổng hợp kiến thức đã thu thập được trong bài. GV chuẩn lại kiến thức ( yêu cầu HS ghi lại phần ghi nhớ.
	– d(max = f

	Hướng dẫn về nhà

– HS học phần ghi nhớ.

– Làm bài tập : C7 SGK.

– Làm bài tập SBT.

– Chuẩn bị bài thực hành :




  Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 27






Ngày dạy

Tiết 54

BÀI TẬP

A  Mục tiêu :

-Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

-Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

-Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.
B - Chuẩn bI:
- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 

C - phương pháp: Luyện tập, nêu vấn đề 
D- tiến trình lên lớp :

I - ổn định tổ chức:    

II - KTBC:       ( kết hợp trong giờ )

III - Các hoạt động dạy - học:

1 - Hoạt động1:  Hệ thống kiến thức

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	· Xác định ảnh của thấu kính phân kỳ như thế nào ?

· Đặc điểm của ảnh tạo bới thấu kính như thế nào ?

- Gv yêu cầu học sinh vẽ ảnh của vật khi nằm trong tiêu điểm và khi vật nằm ngoài tiêu điểm ?


	Anh tạo bởi thấu kính phân kì :

Xác định ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ ta dùng hai trong 3 tia sáng đặc biệt.

- Tia 1 đi song song với trục chính tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm thấu kính.

- Tia 2 đi qua quang tâm tia ló đi thẳng.

Hai tia cắt nhau tại ảnh của vật.

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo , cùng chiều , nhỏ hơn vật và ở trong khoảng tiêu cự .

- Khi vật đặt rất xa TK thì ảnh ảo có vị trí cách TK một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính của thấu kính  .

 * Khi vật nằm ngoài tiêu điểm               


         B                   I

          A        F   A’  0

* Khi vật nằm trong tiêu điểm





2 - Hoạt động2:  Bài số 44 – 45 . 1
	Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 44-45.1
Dựng ảnh như thế nào?

Nêu các bước vẽ
	Bài số 44 – 45 . 1

a, dụng ảnh


b, S’ là ảnh ảo vì S’ là giao của tia sáng kéo dài cua tia ló ra thấu kính.


3- Hoạt động3:  Bài số 44 – 45 . 2

	Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 44-45.2

Dựng ảnh như thế nào?

Nêu các bước vẽ

Cả lớp cùng thực hiện và nhận xét kết quả.
	Bài số 44 – 45 . 2

a, S’ là ảnh ảo vì ảnh và vật cùng ở một phía với thấu kính.

b, Thấu kính đã cho là thấu kính phân kỳ 

c, Từ S  ta kẻ tia S S’ cắt trục chính tại quang tâm.

Từ quang tâm ta dựng vết thấu kính, Từ S ta kẻ đường SI // trục chính thấu kính , từ I kẻ tia IS’  cắt trục chính tại tiêu điểm F

Lấy F’ đối xứng với thấu kính.





 IV – Củng cố :  

    - Học sinh nắm được các kiến thức về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

V – HDVN:
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 27
Tiết 54
Ngày soạn:  24/2/2018
Ngày dạy:   10/3/2018
                                                          KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu biết, nắm kiến thức về công thức  máy biến thế, về phần quang   học : sự khúc xạ ánh sáng, TKHT và sự tạo ảnh bởi TKHT , TKPK và sự tạo ảnh bởi TKPK .Từ đó bổ sung những kiến thức cần thiết cho HS.

2. Kỹ năng: Vận dụng thành thạo các kiến thức về vẽ  ảnh của vật qua các dụng cụ quang học.Hoàn thiện kĩ năng làm bài kiểm tra theo phương pháp tự luận

3.Thái độ: Trung thực, tự lập, cẩn thận, chính xác.

4.Bồi dưỡng năng lực :K1, K2, K3, K4, C2

II. CHUẨN BỊ

+ Đối với giáo viên:

· Đề, đáp án, biểu điểm    

-   Phôtô đề kiểm tra.             

+ Đối với học sinh:

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức lớp :

2. Ma trận đề 
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Điện học
	
	Nắm được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.
	Sử dụng thành thạo công thức 
[image: image352.wmf]2
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 để giải được một số bài tập đơn giản. 


	
	

	Số câu
	
	1(câu 1)
	1(câu2)
	
	2

	Số điểm
	
	2
	2
	
	4

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	
	40%

	2. Quang học
	Nêu đư​ợc các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi TK
	Nhận biết đư​ợc thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì dựa vào việc quan sát thấu kính và quan sát ảnh của vật tạo bởi thấu kính.


	Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.


	Sử dụng phương pháp hình học để giải các bài tập liên quan quang hình tính d, d', h, h', f.


	

	Số câu
	1(câu 3)
	0,5(câu 4a)
	1(câu 4b và câu 5a)
	0,5(câu 5b)
	3

	Số điểm
	1.5
	1
	1,5
	2
	6

	Tỉ lệ %
	15%
	10%
	15%
	20%
	60%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	1

1,5

15%
	1.5

3

30%
	2

3,5

35%
	0.5

2

20%
	5

10

100%


3. Đề bài 
Câu 1(2điểm): Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế?

Câu 2(2điểm): Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có số vòng dây là 42vòng, số vòng dây cuộn sơ cấp là 1680vòng. Hỏi:

a, Biến thế nói trên là biến thế tăng hay giảm thế? Vì sao?

b, Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp thì thấy vôn kế chỉ 9V. Tính hiệu điện thế đặt giữa hai đầu cuộn sơ cấp?

Câu 3(1,5điểm): Nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ?
	Câu 4(2điểm): Trên hình vẽ: Biết (() là trục chính của một thấu kính, A’B’ là ảnh của vật sáng AB. 

a, A’B’ là ảnh ảo hay ảnh thật? Tại sao? Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Tại sao?

b, Hãy xác định quang tâm O, tiêu điểm F, F' của thấu kính đó?
	


Câu 5(2,5điểm): Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có f = 20cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d = 30cm. 

a. Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính đó. (theo đúng tỉ lệ)

c. Tính khoảng cách từ ảnh tới vật và độ cao h của vật. Biết độ cao của ảnh là h’ = 40cm.
4. Đáp án và biểu điểm 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2điểm)
	Máy biến thế:

* Cấu tạo: gồm 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau là cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Một lõi sắt có pha silic chung cho cả 2cuộn.

* Hoạt động: Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở 2 đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.
	0,5đ
0,5đ
0,5®
0,5đ

	Câu 2

(2điểm)
	a, Đó là máy biến thế giảm vì số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn thứ cấp.

b, - Tóm tắt

   - áp dụng công thức:
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Vậy hiệu điện thế đặt giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 360V.
	0,5đ
0,5®
0.5®
0,5đ


	Câu 3

(1.5điểm)
	- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật

- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật.

- Đặt vật ở rất xa thấu kính cho ảnh nằm ngay trên tiêu cự.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 4

(2điểm)
	a, ảnh ảo vì cùng chiều với vật.

TKPK vì ảnh ảo lớn hơn vật.

b, Nối BB' cắt trục chính 
[image: image354.wmf]D

 tại quang

tâm O. Dựng TKPK vuông góc

trục chính tại O. Dựng tia tới BI,

nối IB' cắt trục chính tại tiêu

điểm F'. Lấy F đối xứng F' 

qua O.


	0,5đ
0,5đ
0,5®
0,5đ

	Câu 5

(2.5điểm)
	a, Dựng ảnh                                                                      
                                                                      I                                 

                                                                                    F’              A’       

                                                  A    F                                                             
b. 

(OAB    (OA'B' ( A'B'/AB = OA'/OA (1) .                                B’

Mặt khác: (F'OI đồng dạng (F'A'B'

    A'B'/OI = A'B'/AB =F'A'/OF'               

   =OA'- OF'/OF' = OA'/OF' -1 (2) 

Từ (1) và(2) Ta có: 

              OA'/OA = OA'/OF'-1 

Suy ra OA'= 60cm.

Khoảng cách từ ảnh tới vật là 90cm.

Độ cao của vật là AB=20(cm).
	0.5điểm

0.5điểm

0.5điểm

0.5điểm

0.5điểm


5. Kết thúc 

GV thu bài , nhân xét giờ kiểm tra 

6. Hướng dẫn về nhà 

Về nhà đọc trước bài “Mắt ”

Tuần 28






Ngày dạy

Tiết 55

	
	

	
	KiÓm tra



I. mục tiêu

Kiến thức :

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS từ đầu HKII, từ đó giúp GV phân loại được đối tượng HS để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng HS 

Kĩ năng : Rèn kĩ năng làm bài viết tại lớp

Thái độ: Nghiêm túc , trung thực, tự giác khi làm bài kiểm tra.

II. chuẩn bị

- GV: Phô tô đề bài cho HS ra giấy A​​4
- HS: Đồ dùng học tập, kiến thức đã được học từ đầu HKII

III. Phương pháp:

- GV phát đề kiểm tra tới từng HS

- HS làm bài ra giấy kiểm tra

IV. tiến trình kiểm tra


A, ổn định tổ chức:



B, Kiểm tra:
                               (GV kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS)


C. Đề bài:

	Tuần 28                                                               Ngày dạy:

Tiết 56

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Ôn tập và hệ thống các nội dung kiến thức đã học ở các tiết trước về đặc điểm về thấu kính hội tụ, biết xác định được tiêu cự của thấu kính.

2. Kĩ năng: Thực hành, tái tạo suy diễn, tính toán, phân tích khái quát hóa, trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính…

3. Thái độ: Có thái độ học tập tích cực, chú ý xây dựng bài, tinh thần hợp tác nhóm…

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV:  Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, SBT, soạn giáo án, giáo cụ lên lớp

2. Chuẩn bị của HS:  Học bài cũ, làm bài tập, dụng cụ học tập

III. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm, nêu vấn đề

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp 
2.Kiểm tra bài cũ  Không

3. Bài mới.

HĐ THẦY - HĐ TRÒ
Néi dung

Hoạt động 1: Chuẩn bị(13') 

GV yêu cầu HS trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành, đó là việc trả lời các câu hỏi lí thuyết. 

HS trả lời câu hỏi trong phần I của mẫu báo cáo thực hành trong báo cáo của mình đã chuẩn bị ở nhà, chuẩn bị đầy đủ theo đúng yêu cầu của mẫu báo cáo.

GV giao dụng cụ thực hành cho các nhóm, yêu cầu tiến hành thực hành nghiêm túc, chính xác, thao tác nhanh, gọn gàng đảm bảo tính khoa học.

Nhận dụng cụ tiến hành thực hành theo nhóm, và thảo luận thống nhất ghi vào mẫu báo cáo thực hành của nhóm mình đã chuẩn bị.

Hoạt động 2: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính (20')

Từng nhóm tiến hành các công việc sau:

a, Tìm hiểu các dụng cụ có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

GV đề nghị đại diện nhóm nhận biết: hình dạng vật sáng, cách chiếu để tạo vật sáng, cách xác đinh vị trí của thấu kính, của vật và màn.

b, Đo chiều cao của vật. 

GV lưu ý HS: - Lúc đầu đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ở khá gần thấu kính, cách đều thấu kính cần đo các khoảng cách này để đảm bảo d0 = d'0. 

HS tiến hành đo theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Sau đó xê dịch đồng thời vật và màn những khoảng cách lớn bằng nhau ra xa dần thấu kính để luôn luôn đảm bảo d = d'.

c, Điều chỉnh để vật và màn cách thấu kính những khoảng bằng nhau và cho ảnh cao bằng vật.

- KHi ảnh trên màn gần rõ nét thì dịch chuyển vật và màn những khoảng nhỏ bằng nhau cho tới khi thu được ảnh rõ nét cao bằng vật . Kiểm tra điều nàu bằng cách đo chiều cao của vật và ảnh.

d, Đo khoảng cách (d, d') tương ứng từ vật và từ màn đến thấu kính khi h = h'.

HS tiến hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Hoạt động 3: Báo cáo thực hành (10')

GV nhận xét ý thức, thái độ và tác phong làm việc của các nhóm. Tuyên dương các nhóm làm tốt và các nhóm làm chưa tốt.

- Thu báo cáo thực hành.

3. Củng cố, luyện tập ( lồng ghép trong bài)

4. Hướng dẫn HS học bài và làm bài.(2')

-  Học bài cũ, làm bài tập, làm dự đoán, đọc có thể em chưa biết, đọc bài mới.
Rút kinh nghiệm :

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tuần 26
Tiết 52

Ngày soạn : 18/2/2018
Ngày dạy :    3/3/2018
SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 
 Nêu và chỉ ra được hai bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

- Nêu và giải thích được các đặc điểm của ảnh hiện trên phim trong máy ảnh.

- Dựng được ảnh của một vật được tạo ra trong máy ảnh.

2. Kĩ năng: 
Thực hành, tái tạo suy diễn, tính toán, phân tích khái quát hóa…

3.Thái độ: 
Có thái độ học tập tích cực, chú ý xây dựng bài, tinh thần hợp tác nhóm…
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ 
- GV:  Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, SBT, soạn giáo án, giáo cụ lên lớp

-  HS:  Học bài cũ, làm bài tập, dụng cụ học tập

III. PHƯƠNG PHÁP: 
Thực nghiệm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:  

2. Kiểm tra bài cũ:   

3. Bài mới.

Hoạt động của GV và HS
Nội dung 
Hoạt động 1: Đặt vấn đề (3') (P1, P2)
GV đặt vấn đề như trong SGK.

HS tạo được tình huống: Cần phải tìm hiểu xem thấu kính đó loại gì?

I. Cấu tạo của máy ảnh 
Hoạt động 2: Cấu tạo của máy ảnh (7')(X1, X2, X4)
GV yêu cầu HS đọc thông tin ở mục I SGK.

HS đọc thông tin trong SGK, nhận biết được máy ảnh gồm hai bộ phận chính là buồng tối và vật kính 

- GV yêu cầu các nhóm tiến hành quan sát ảnh tạo trên phim trong máy ảnh (có thể giao dụng cụ cho các nhóm trong thời gian học)

- HS tiến hành quan sát ảnh của một vật tạo được trên phim trong máy ảnh

Gồm 2 bộ phận chính là vật kính và buồng tối. Ngoài ra còn có phim
Hoạt động 3: Ảnh của một vật trên phim (20')(K1P2)
GV đọc câu hỏi C1 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

Một HS đại diện nhóm trả lời: Ảnh vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

II. Ảnh của một vật trong máy ảnh
1. Trả lời các câu hỏi

C1: Ảnh tạo bởi máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
C2: Vì ảnh tạo thành là ảnh thật, nên thấu kính đã cho là TKHT

GV đọc câu hỏi C2 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

Một HS đại diện nhóm trả lời: Hiện tượng thu được ảnh thật trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

GV đọc câu hỏi C3 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

Một HS đại diện nhóm trả lời cách vẽ: - Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B' của B.

- Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB'. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F.

- Hạ vuông góc với trục chính thì A'B' là ảnh của AB tạo bởi vật kính.

2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh.

GV đọc câu hỏi C4 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

Một HS lên bảng làm bài:
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Gv vậy qua quan sát và tiến hành vẽ hình thì ta rút ra kết luận gì?

Một HS trả lời: 

3. Kết luận.

Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và hơn vật.

Hoạt động 4: Vận dụng (10')(K3, K4)
GV đọc câu hỏi C5 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

HS tiến hành tìm hiểu cấu tạo của máy ảnh mà giáo viên giao cho. Nhận biết được vi trí cỉa vật kính, buồng tối, chỗ để phim trong máy ảnh.

GV đọc câu hỏi C6 trong SGK, yêu cầu HS trả lời?

Một HS lên bảng làm bài:

III. Vận dụng 
C6: 
[image: image356.wmf]).
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4. Củng cố, luyện tập (3') 

 - Qua bài học hôm nay cho ta biết được điều gì?

HS trả lời nội dung ghi nhớ trong SGK.

5. Hướng dẫn về nhà .(2')

-  Học bài cũ, làm bài tập, ôn tập.
Tuần 27

Tiết 53
Ngày soạn:  23/2/2018   
Ngày day:    9/3/2018          

                                              ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:  Củng cố hệ thống lại các kiến thức hiện tượng khúc xạ ánh sáng; ảnh cuả một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

2.Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế. 
Rèn kĩ năng trình bày bài tập.
3.Thái độ: Nghiêm túc trong học tập.
4. Phát triển năng lực : Năng lực tự học, năng lực  sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  .

II. CHUẨN BỊ 
· GV : Chuẩn bị hệ thống hóa kiến thức 
· HS :  Chuẩn bị kiến thức 
III.PHƯƠNG PHÁP

- Vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm...

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Khi nào xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Lấy VD về hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong thực tế? 

? Khi nào TKHT cho ảnh thật? Cho ảnh ảo?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung


Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
(15’)(K1, K2)
? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì

? Khi nào góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới, khi nào góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

? Nêu đặc điểm của TKHT.Khi nào TKHT cho ảnh thật, cho ảnh ảo?

? Nêu đặc điểm của TKPK.Sự tạo ảnh của  TKPK như thế nào?

Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập
(K3, K4, X8)(20’)
HS đọc bài tập 40 - 41.3 (SBT - 83)

GV đưa hình vẽ minh họa trên bảng phụ.

HS đứng tại chỗ trả lời phần a.

Một HS khác lên bảng vẽ hình.

GV đưa ra bài  tập: Một điểm sáng S được đặt trước một thấu kính hội tụ và ở ngoài tiêu cự TK

a. Dựng ảnh S’ của điểm S qua thấu kính 

b  S’ là ảnh thật hay ảnh ảo.

? Để dựng ảnh S’ của S ta làm thế nào?

( HS đứng tại chỗ nêu cách làm.

? S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

HS đọc bài 42 - 43.4

HS hoạt động cá nhân phần a, b.

HS  thảo luận nhóm.

1 HS lên bảng trình bày cách làm và vẽ hình.

HS: Từ B kẻ tia BI song song với trục chính cắt thấu kính tại I, nối I với B’ cắt trục chính tại F, thì F là tiêu điểm của thấu kính. Lấy OF’ = OF đối xứng với thấu kính.

HS  đọc bài tập 42 - 43.5

I. Ôn tập lý thuyết 

a.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng ánh sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang moi trường trong suốt khác bị gãy khúc ở mặt phân cách gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng
- Khi ánh sáng truyền  từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
- Khi ánh sáng truyền  từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới
b.Thấu kính hội tụ
-TKHT có phần giữa dày hơn phần rìa 

-TKHT tạo ảnh thật khi vật ở ngoài khoảng tiêu cự

- TKHT tạo ảnh ảo khi vật ở trong khoảng tiêu cự
c.Thấu kính phân kỳ

-TKPK có phần giữa mỏng hơn phần rìa 

-TKPK  tạo ảnh ảokhi vật ở ngoài hoặc trong khoảng tiêu cự

II. Bài tập
1.Bài số 40 - 41 . 3

a) Dùng một que thẳng và dài xuyên qua ống, đầu que không chạm vào viên sỏi vì viên sỏi không nằm trên đường thẳng của que.

b) Nối vị trí của viên sỏi với vị trí của ống tiếp xúc với mặt nước (điểm I) . Nối I với mặt nước.


2.Bài tập:

a) Dựng ảnh:

Dùng hai tia đặc biệt để dựng ảnh của vật S

+ Tia 1 đi song song với trục chính.

+ Tia 2 đi qua quang tâm của thấu kính

b) S’ là ảnh thật.

3.Bài số 42 - 43 . 4

a, A’B’ là ảnh ảo vì ảnh A’B’ cùng chiều với vật AB.

b, Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh A’B’ là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật AB

c, Nối B’ với B cắt trục chính tại O, thì  O là quang tâm của thấu kính.


4.Bài số 42 - 43 . 5 SBT


Ta thấy 
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4.Củng cố (4’)
GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm
5.Hướng dẫn về nhà (1’)
+ Xem lại các bài tập đã chữa.
- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 45 phút
Tuần 28

Tiết 55

Ngày soạn : 5/3/2017
Ngày dạy:   16/3, 18/3

MẮT


	


i . Mục tiêu

1. Kiến thức :

Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ (hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.

Nêu được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh được chúng với các bộ phận  tương ứng của máy ảnh.

Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết mắt, điểm cực cận và điểm cực viễn. Biết cách thử mắt

2. Kĩ năng : 

Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là Mắt theo khía cạnh Vật lí. Biết cách xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế.

3. Thái độ : 

Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.
     4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề.
II  Chuẩn bị.

Đối với GV và cả lớp :

1 tranh vẽ con mắt bổ dọc. 1 mô hình con mắt 1 bảng thử mắt của y tế.

III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1, ổn định tổ chức:



2. Kiểm tra (3’)
Tên hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì ? tác dụng của các bộ phận đó.


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Tạo tình huống học tập(2’)(P1)
Nhận xét SGK

HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo mắt . (10’) (P3, X8)
GV: Yêu cầu HS đọc tài liệu, trả lời câu hỏi :

+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ?

+ Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT ? Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào ?

HS: trả lời và ghi vào vở 

GV:ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu ?

HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời

GV: Nhận xét và chop HS ghi vở

HS: Ghi vở

GV: Cho HS so sánh mắt và máy ảnh

HS: So sánh mắt và máy ảnh

GV: Nhận xét

HS: Ghi vở nhận xét đúng

HĐ3: Tìm hiểu sự điều tiết của mắt(12’)(P2, P3)
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu trả lời câu hỏi : 

-Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì ?

-Sự điều tiết của mắt là gì ?

HS: trả lời và ghi vào vở

GV: Yêu cầu 2 HS vẽ lên ảnh của vật lên võng mạc khi vật ở xa và gần ( f của thể thuỷ tinh thay đổi như thế nào ?

HS: vẽ ảnh vào vở

HĐ4: Điểm cực cận và điểm cực viễn(13’)(P2, P3,X2, X8)
GV: Y/c HS đọc tài liệu, trả lời câu hỏi : 

+ Điểm cực viễn là gì ? 

+ Khoảng cực viễn là gì ?

HS: Đäc tài liệu và trả lời

GV: thông báo HS thấy người mắt tốt không thể nhìn thấy vật ở rất xa và mắt không phải điều tiết.

HS: Ghi vở

GV: Y/c HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi : 

+ Điểm cực cận là gì ?

+ Khoảng cực cận là gì ?

HS: Đäc tài liệu và trả lời

GV: thông báo cho HS rõ tại điểm cực cận mắt phải điều tiết nên mỏi mắt.

HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu HS xác định điểm cực cận, khoảng cực cận của mình.

HS: xác định cực cận và khoảng cách cực cận.

HĐ5: Vận dụng (3’)(K3, K4)
GV: HDHS hoàn thành C6

HS: Thảo luận nhóm và hoàn thành C6
	I. Cấu tạo của mắt

1. Cấu tạo :
– Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.

– Thể thuỷ tình là 1 TKHT, nó phồng lên dẹt xuống để thay đổi f …

– Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ.

2. So sánh mắt và máy ảnh

C1:

– Giống nhau : + Thể thuỷ tinh và vật kính đều là TKHT.

+ Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

Khác nhau :

+ Thể thuỷ tinh có f có thể thay đổi

+ Vật kính có f không đổi.

[image: image368.png]



Vật càng xa tiêu cự càng lớn.

III. Điểm cực cận và điểm cực viễn.

1. Cực viễn

CV : Là điểm xa nhất mà mắt còn nhìn thấy vật.

Khoảng cực viễn là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt.

2. Cực cận

– Cực cận là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ vật.

+ Khoảng cách  từ điểm cực cận đến mắt là khoảng cực cận.

C4: 

IV. Vận dụng:

C5: [image: image369.emf]B
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C1. Dựa vào tam giác đồng dạng

Coi mắt tương tự như máy ảnh
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C6 :

Cực viễn là f dài nhất

Cực cận là f ngắn nhất.


4. Củng cố :

GV: HDHS hoàn thành C5

HS: Hoàn thành C5 theo HD

5. Hướng dẫn về nhà :

Học phần ghi nhớ 

Làm bài tập – SBT

Tuần 29
TiÕt 56
Ngµy soạn: 17/3/2017
Ngày dạy :  241/3, 22/3                                   MẮT CẬN MẮT LÃO

	
	


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức  :

Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và  cách khắc phục tật cận thị là phải đeo TKPK.

Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn  được vật ở gần mắt và cách khắc phục tật mắt lão là đeo TKHT.

Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và  tật mắt lão.

Biết cách thử mắt bằng bảng thử mắt.

     2.Kỹ năng  : 

Biết vận dụng các kiến thức Quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt.

3. Thái độ  : 

Cẩn thận.

     4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề.
II. CHUẨN BỊ 
 Nhóm học sinh
· 1 kính cận

· 1 kính lão.

III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức:



2. KiÓm tra:

? Em hãy so sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Đặt vấn đề (P1, P2): Như SGK

HĐ2: Tìm hiểu biểu hiện của mắt cận thị và cách khắc phục

GV: Y/c HS làm  C1
HS: làm  C1
GV: gọi 2 HS báo cáo kết quả.

HS: báo cáo kết quả

GV: hướng dẫn HS thảo luận

HS: làm theo C3 ( GV hướng dẫn HS thảo luận.

GV: Y/c HS đọc tài liệu

HS: Dọc SGK

GV: Y/c HS làm theo C4 

HS: Thảo luận và hoàn thành C4

GV: nhấn mạnh kính cận thích hợp là F ( cực viễn).

GV: ảnh của vật qua kính cận nằm trong khoảng nào ?

HS: Đại diện trả lời

GV: Nếu đeo kính mắt có nhìn thấy vật không ? Vì sao ? HS kết luận 

Kính cận là loại TK gì ?

HS: Đại diện trả lời

GV: Người đeo kính cận với mục đích gì ?

Kính cận thích hợp với mắt là phải có F như thế nào HS: Đại diện trả lời

HĐ3: Tìm hiểu biểu hiện của mắt lão cách  khắc phục

GV: Cho HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi :

+ Mắt lão thường gặp ở người có tuổi như thế nào ?

+ Cc so với mắt bình thường như thế nào ?

HS: Đäc tài liệu, thảo luận và ghi vào vở :

GV: Y/c HS trả lời câu hỏi C5
HS trả lời câu hỏi C5
GV: Y/c thảo luận trả lời các câu hỏi

+ ảnh của vật qua TKHT nằm ở gần hay xa mắt ?

+ Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không ?

HS: thảo luận và trả lời 

GV: Y/c thảo luận và rút ra KL

HS: rút ra kết luận về cách khắc phục tật mắt lão.

HĐ4: Vận dụng 

GV: HD HS hoàn thành C7,C8

HS: Hoàn thành C7,C* theo HD
4. Củng cố: 

Nêu nhận xét : Biểu hiện của người cận thị, lão, cách khắc phục.

Y/c HS đọc phần ghi nhớ 
5. Hướng dẫn về nhà

Học phần ghi nhớ 

giải thích cách khắc phục tật cận thị và mắt lão.

    Làm bài tập SBT.


	I. Mắt cận

1. Những biểu hiện của tật cận thị 

C1: Tật cận thị :

Ý 1, 3, 4

C2: Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa (Điểm cực viễn  của mắt cận gần hơn bình thường.

2. Cách khắc phục tật cận thị

C3: PP1 : Bằng hình học thấy giữa mỏng hơn rìa.

PP2 : Để tay ở các vị trí trước kính đều thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật.
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C4: Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa hơn điểm  cực viễn Cv của mắt 
· Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB  thì  A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực viễn đến mắt

II. Mắt lão

1. Những dặc điểm của mắt lão 

– Mắt lão thường gặp ở người già.

– Sự điều tiết mắt kém nên chỉ nhìn thấy vậtt ở  xa mà không thấy vật ở gần.

– Cc xa hơn Cc của người bình thường.

2. Cách khắc phục tật mắt lão

C5 :

PP1 : Bằng hình học thấy giữa dầy hơn rìa.

PP2 để vật ở gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật.
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 C6 : - Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt.

· Khi đeo kính thì ảnh A/B/ của vật AB phải hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận CC của mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. Với kính lão này thì yêu cầu này được thỏa mãn

Kết luận : Mắt lão phải đeo TKHT để nhìn thấy vật ở gần hơn Cc

III. Vận dụng

C7:

C8: 


Tuần 29

Tiết 57

Ngày soạn: 12/3/2017
Ngày dạy :  23/3, 25/3
                                                  BÀI TẬP
i.  Mục tiêu :
1.Kiến thức: Củng cố hệ thống lại các kiến thức về mắt và máy ảnh 
2.Kĩ năng:   Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng có liên quan trong thực tế.

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập của HS.

4. Phát triển năng lực : Năng lực  sáng tạo, năng lực hợp tác  , năng lực giải quyết vấn đề  

II.CHUẨN BỊ 

- GV : Giáo án + Sách bài tập vật lý + Bảng phụ

- HS : Vở ghi + Sách bài tập vật lý 

III. PHƯƠNG PHÁP 

- Thảo luận vấn đáp. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định tổ chức:    

2.Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong giờ )

3. Bài mới 

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	 Hoạt động 1 : Lý thuyết và bài tập về máy ảnh (K1, K2, K3 , K4)(20’)
· Cấu tạo của máy ảnh  ?

· Đặc điểm của ảnh tạo bới máy ảnh  như thế nào ?

- Gv yêu cầu học sinh vẽ ảnh của vật 

? Bài này làm như thế nào 

- Xét tam giác đồng dạng đẻ tính khỏang cách từ phim đến vật kính
	I.Máy ảnh 

1. Lý thuyết 

* Cấu tạo : gồm hai bộ phận chính

+ vật kính

+ buồng tối

Vật kính là một TKHT.

Ngoài ra còn có phim, ảnh hiện trên phim

*Đặc điểm của ảnh tạo bởi máy ảnh 

Ảnh tạo bởi máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

2. Bài tập 


AB = 80cm

OA = 2m=200cm

A’B’ = 2cm

OA’ = ?

Giải 

Ta có  
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 Vậy  khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là 5cm    

	Hoạt động 2: Lý thuyết và bài tập về mắt (K1, K2, K3 , K4)(20’)

?Mắt có cấu tạo như thế nào 

? Thể thủy tinh của mắt có đặc điểm gì.

? Màng lưới của mắt có tác dụng gì

? So sánh mắt và máy ảnh về phương diện quang học .


	II. Mắt

1.Lý thuyết 

* Cấu tạo : gồm hai bộ phận chính

+ Thể thủy tinh

+ màng lưới

Thể thủy tinh  là một TKHT.

Màng lưới là một màng ở đáy mắt, ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới

*So sánh mắt và máy ảnh :

-Thể thủy tinh đóng của mắt  vai trò như vật kính của máy ảnh .

- Màn hứng ảnh của máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong mắt

* Mắt cận và mắt lão

- Mắt cận có điểm cực viễn ở gần mắt hơn bình thường 

- Mắt lão có điểm cực cận ở xa mắt hơn bình thường 

- Mắt cận đeo TKPK

- Mắt viễn đeo TKHT

	-Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 48.4

?Đề bài yêu cầu gì.Đã cho yếu tố nào .

· Tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn một vật ở rất xa và khi mắt nhìn một vất ở cách mắt 50cm

?Dựng ảnh như thế nào.

?Nêu các bước vẽ.

? Xét cặp tam giác nào. Để tìm gì?

· Xet
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? Ta có kết luận gì 


	2. Bài tập
Bài 48.4* :

OA’ = 2cm

OF = 2cm

OA = 50cm

Tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn một vật ở rất xa và khi mắt nhìn một vất ở cách mắt 50cm

Giải 

Khi nhìn một vật ở xa thì tiêu cự của thể thủy tinh là 2cm

· f1= OA1 = 2cm

- Xét 
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· Thay số vào, ta có :

· Khi nhìn một vật ở cách mắt 50m, ta có

f 2 =1,9992cm.

Vậy độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh là :

 f 2   -      f1 = 2 – 1,9992 = 0,0008cm



4. Củng cố :  

    - Học sinh nắm được các kiến thức về ảnh của một vật tạo bởi mắt và máy ảnh
5. Hướng dẫn về nhà :
    - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa .

Tuần 30
TiÕt 58
Ngày soạn : 15/3/2018
Ngày dạy :  29/3/2018
	
	                         KÍNH LÚP


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
Biết được kính lúp dùng để làm gì?

Nêu đặc điểm của kính lúp.

Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp .

Biết cách sử dụng kính lúp để nhìn được vật kích thước nhỏ.

2. Kỹ năng  : 

Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết KT trong đời sống qua bài Kính lúp.

3. Thái độ  

Nghiên cứu, chính xác.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ 
Mỗi nhóm có 1- 2 kính lúp có độ bội giác khác nhau.

Thước nhựa có GHD = 30cm và ĐCNN : 1mm

3 vật nhỏ : con kiến chiếc lá cây, xác con kiến.

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1.Ổn định tổ chức:



2. KiÓm tra(7’)
Cho 1 TKHT, hãy dựng ảnh của vật khi f > d Hãy nhận xét ảnh của vật.


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 ĐVĐ : (P1, P2)(3’)
Hoạt động 2: Tìm hiểu kính lúp (P1, P2, P4)(15’)
HS đọc tài liệu, trả lời các  câu hỏi

Kính lúp là gì ? Trong thực tế em đã thấy dùng kính lúp trong trường hợp nào ?

GV giải thích số bội giác là gì ?

Mối quan hệ giữa bội giác và tiêu cự như thế nào ?

GV cho HS dùng 1 vài kính lúp có độ bội giác khác nhau để quan sát cùng 1 vật nhỏ Rút ra nhận xét.

HS làm việc cá nhân C1 và C2 

HS rút ra kết luận : Kính lúp là gì ? Có tác dụng như thế nào ? Số bội giác G cho biết gì ?

 Hoạt động 3 : Nghiên cứu cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp(P8, P9)(8’)
Yêu cầu HS thực hiện trên dụng cụ thí nghiệm.

Trả lời C3– Trả lời C4
HS rút ra kết luận cách quan sát vật nhỏ qua TK. 

Hoạt động 4 : Vận dụng(K3, K4)(5’)
	C1: Như SGK.
C2: Trong môn sinh học các em đã được quan sát các vật nhỏ bằng dụng cụ gì ? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được các vật nhỏ như vậy. Bài này giúp các em giải quyết được thắc mắc đó.

I. Kính lúp là gì ?

Kính lúp là TKHT có f ngắn

Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn.

G = 
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 Kết luận : 

Kính lúp là TKHT.

Kính lúp dùng để quan sát vật nhỏ.

G cho biết ảnh thu được gấp bội lần so với khi không dùng kính lúp.

II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.

Đẩy vật AB vào gần TK quan sát ảnh ảo của vật qua TK.
 ảnh ảo, to hơn vật, cùng chiều với vật.

Muốn có ảnh ảo  lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng FO (d < f)

Kết luận : Vật đặt trong khoảng trên của kính lúp cho thu được ảnh ảo lớn hơn vật. III. Vận dụng
C5: Thợ sửa đồng hồ, sửa ra điô
C6


4. Củng cố (2’)
Yêu cầu HS kể lại một số trường hợp dùng kính lúp trong thực tế

Thực hiện Cc cho biết f 

     GV thông báo.

5.  Hướng dẫn về nhà (5’)
Học phần ghi nhớ 
 Làm bài tập SBT.

HD bài 50.6:

Ta có 
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– Ôn tập bài tập từ bài 40 (50
Tuần 30
TiÕt 59
Ngày soạn :  15/3/2018
Ngày soạn :   30/3/2018
	
	bài tập quang hình học



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :

Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản (máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).

Thực hiện được các phép tính về hình quang học.

Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

2. Kĩ năng : 

Giải các bài tập về quang hình học.

3. Thái độ : 

Cẩn thận.
4.Phát triển năng lực : K3, K4, C1, C2
II .CHUẨN BỊ  :

GV : Chuẩn bị mỗi nhóm : 1 bình hình trụ

1 bình chứa nước trong

HS ôn tập bài tập từ bài 40 ( 50.

III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, vận dụng, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Ổn định tổ chức:



2.KiÓm tra(12’)
HS 1 : Chữa bài tập 49 . 1 và 49 . 2 (HS trung bình) có thể để 3 HS cùng lên trên bảng

HS 2 : Chữa bài tập 49 . 3 (HS khá)

HS 3 : Chữa bài tập 49 . 4 (HS giỏi)

Các HS khác theo dõi bài của bạn chữa


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Chữa bài tập1 SGK (K1, K2, K3, K4)(10’)
Bài 1 : Để 1 vật nặng ở tâm O

b1 TN – Yêu cầu HS tìm vị trí của mắt để sao cho thành bình vừa che khuất hết đáy.

– Đổ nước vào lại thấy tâm O

– Yêu cầu HS vẽ hình theo đúng 
quy định

b.2 – Tại sao mắt chỉ nhìn thấy điểm

– Tại sao đổ nước vào bình tối 

h( = 
[image: image392.wmf]3
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h thì mắt lại nhìn được O.

– Làm thế nào để vẽ được đường truyền ánh sáng từ O ( mắt.

· Giải thích tại sao đường  truyền ánh sáng lại gãy khúc tại O (gọi HS học yếu) A

Hoạt động 2 : Chữa bài tập 2 SGK 

(K1, K2, K3, K4)(10’)
– Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

– Một HS lên bảng chữa bài tập (yêu cầu HS chọn tỉ lệ thích hợp trên bảng)

· Sau 7 phút GV kiểm tra nhắc nhở HS nào chưa làm theo yêu cầu của bài là lấy  đúng tỉ lệ.

 –  Động viên HS dựng ảnh theo tỉ lệ hợp lí, cẩn thận (  kết quả chính xác.

· GV chấm 3 bài của HS (cả 4 đối tượng giỏi, khá, trung bình, yếu.) 

– HS làm việc cá nhân 7 phút.

– GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau :

+ Đặc điểm chính của mắt cận là gì ?

+ Người càng cận nặng thì Cv càng ngắn hay dài ?

+ Cách khắc phục

Hoạt động 3 : Chữa bài tập 3 SGK 

(K1, K2, K3, K4)(10’)

	1.Bài tập 1: 
[image: image393.png]



 AS từ A truyền vào mắt

Còn ánh sáng từ O bị chắn không truyền vào mắt.

 Mắt nhìn thấy O ( ánh sáng từ O truyền qua nước ( qua không khí vào mắt

ánh sáng từ O truyền tới mặt phân cách giữa 2 môi trường, sau đó có 1 tia khúc xạ trùng với tia IM, vì vậy I là điểm tới.

( nối OIM là đường truyền ánh sáng từ O vào mắt qua môi trường nước và không khí.

 2. Bài 2

 d = 16cm

f = 12 cm 
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3.Bài tập 3: 
CVH = 40 cm

CVB = 60 cm

a)

( Mắt cận Cv gần hơn bình thường.

( Hoà cận hơn Bình vì CVH < CVB.

b) ( Đeo TKPK để tạo ảnh gần mắt (trong khoảng tiêu cự)

+ Kính thích hợp khoảng Cc ( F

( fH < fB.

[image: image397.png]N\






4. Củng cố(2’)
Giáo viên nhấn mạnh kiến thức trọng tâm 
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
– Làm lại các bài tập đã cho với lập luận đầy đủ hơn.

	Tuần 31

Tiết 60

Ngày soạn :  22/3/2018
Ngày dạy :     5/4/2018
	ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
- Nêu được ví dụ về ánh sáng trắng và ánh sáng màu.

- Nêu được ví dụ về sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

- Giải thích được sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu trong một số ứng dụng trong thực tế.

2.Kỹ năng 
-Kĩ năng thiết kế thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

3.Thái độ
-Say mê nghiên cứu hiện tượng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

II.CHUẨN BỊ 
Đối với mỗi nhóm.

-Một số nguồn sáng màu như đèn lade, bút lade, đèn phóng điện.

-Một  đèn phát ra ánh sáng trắng, đèn con đỏ, xanh.

-1 bộ lọc màu.

-1 bình nước trong.
III. PHƯƠNG PHÁP :

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức:



2. KiÓm tra:
Kết hợp trong bài


3. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Tạo tình huống học tập.(P1, P2)(2’)
Trong thực tế ta được nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra ánh sáng trắng ? Vật nào tạo ra ánh sáng màu ?

HS trả lời, thống nhất, ghi vào vở nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng là 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu nguốn ánh sáng trắng và nguồn ánh sáng màu.(15’)(P3, X2, X3)
– Yêu cầu HS đọc tài liệu và quan sát nhanh vào dây tóc bóng đèn đang sáng bình thường (chú ý không cho HS nhìn lâu vào dây tóc bóng đèn đáng sáng bình thường ( dễ làm nhức mắt)
– Nguồn sáng là gì ? Nguồn sáng trắng là gì ? Hãy nêu ví dụ ?

HS đọc tài liệu, phát biểu nguồn ánh sáng màu là gì ? Tìm hiểu đèn lade và đèn lade trước khi có dòng điện  chạy qua : kính của đèn màu gì ? Khi có dòng điện đèn phát ánh sáng màu gì ?
Ngoài ra yêu cầu HS tìm thêm ví dụ nguồn sáng màu trong thực tế.
Hoạt động 2 : Nghiên cứu cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.(15’) (P8, P9, X8)
GV yếu cầu HS làm thí nghiệm như tài liệu yêu cầu ghi lại kết quả vào vở. 

Thay tấm lọc màu đỏ thứ hai bằng tấm lọc màu xanh

HS trao đổi nhóm, qua các thí nghiệm rút ra nhận xét. 

Dựa vào kết quả thu được qua thí nghiệm, yêu cầu HS thực hiện C1
Thực hiện nhanh : Thay tấm lọc màu, đỏ bằng tấm lọc màu xanh, đặt tiếp tâm lọc màu đỏ sau tấm lọc màu xanh.

Yêu cầu HS so sánh kết quả các thí nghiệm. 

HS phát biểu ( cả lớp trao đổi, GV chuẩn hoá lại kiến thức.
– Yêu cầu HS trả lời C2.

Nếu HS không trả lời được thì gợi ý cho HS tấm lọc màu đỏ truyền ánh sáng đỏ đi qua thì có hấp thụ ánh sáng đỏ không ?

Hoạt động 3 : Vận dụng (K3, K4)(8’)
Yêu cầu HS thực hiện C3, C4,  ( gọi HS trung bình trả lời.


	I. Nguồn phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng 

1. Các nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng 

– Mặt trời (trừ buổi bình minh hoàng hôn)

– Các đèn dây đốt khi nóng sáng bình thường.

· Các đèn ống (ánh sáng lạnh).màu.

2. Các nguồn sáng màu.

– Nguồn sáng màu là nội tự phát ra ánh sáng màu.

Ví dụ như : Nguồn sáng màu như bếp củi màu đỏ, bếp ga loại tốt màu xanh, đèn hàn : màu xanh sẫm.

 II. Cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu là tấm kính, mảnh giấy bóng, nhựa trong có màu.

1.Thí nghiệm 

C1: Thí nghiệm 1 :

Chiếu 1 chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ( được ánh sáng màu đỏ  
Thí nghiệm 2 :

Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ( được ánh sáng màu đỏ 
Thí nghiệm 3 :

Thay tấm lọc màu đỏ bằng tấm lọc màu xanh ( được ánh sáng màu khác 
2. Các thí nghiệm tương tự.

Chiếu 1 chùm sáng trắng qua tấm lọc màu xanh ( được ánh sáng màu xanh
Chiếu ánh sáng xanh qua tấm lọc màu xanh ( được ánh sáng màu xanh
Thay tấm lọc màu xanh bằng tấm lọc màu đỏ  ( được ánh sáng màu khác 
3. Kết luận :

+ Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu được ánh sáng  có màu của tấm lọc
+ Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta được ánh sáng  vẫn có màu đó 
+ Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu ta được ánh sáng  màu khác 
( Tấm lọc màu nào thì hấp thụ  ít  ánh sáng màu đó hấp thụ  nhiều ánh sáng màu khác.

III. Vận dụng

C3: 


4. Củng cố.(4’)
- HS phát biểu và ghi phần ghi nhớ, lấy thêm ví dụ, làm bài tập SBT. 

- GV thông báo phần "có thể em chưa biết".
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Con người làm việc hiệu quả và thích hợp nhât đối với ánh sáng trắng(ánh sáng Mặt trời). Việc sử dụng ánh sáng Mặt trời trong sinh hoạt hàng ngày góp phần tiết kiệm năng  lượng, bảo vệ mắt và giúp cơ thể tổng hợp vi ta min D

Biện pháp : Không nên sử dụng ánh sáng màu trong học tập và lao động vì chúng có hại cho mắt .

5. Hướng dẫn về nhà(1’)
- Học bài

- Làm các BT trong SBT
- HD bài 52.5 ; Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
	Tuần 31
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	SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG 



I. MỤC TIÊU 

1.Kiến thức 

-Phát biểu được khẳng định : Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

-Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận : trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu.

-Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra được kết luận về sự phân tích ánh sáng trắng.

2. Kĩ năng : 

 Kĩ năng phân tích hiện tượng phân ánh sáng trắng và ánh sáng màu qua thí nghiệm.

Vận dụng kiến thức thu thập được giải thích các hiện tượng ánh sáng màu như cầu vồng, bong bóng xà phòng ... dưới ánh trăng.

3. Thái độ : 

Cẩn thận, nghiêm túc.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
II. CHUẨN BỊ 
Đối với mỗi nhóm HS :

1 lăng kính tam giác đều.

1 màn chắn trên có khoét 1 khe hẹp.

1 bộ tấm lọc màu đỏ, màu xanh, nửa đỏ, nửa xanh.

1 đĩa CD.
III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:



2. KiÓm tra(5’)
-  Chữa bài tập 52 . 2 và 52 . 5

-  Chữa bài tập 52 . 4

3. Bài mới:

	         Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập(P1, P2)(2’)
GV tạo tình huống như SGK
Hoạt động 2:Tìm hiểu việc phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính 

(P8, P9, X8)(15’)
HS  đọc tài liệu, trả lời và ghi vở . Các hoạt động cá nhân.

· Yêu cầu HS đọc tài liệu để tìm hiểu lăng kính là gì ? 

– GV có thể thông báo thêm lăng kính là 1 khối trong suốt và có 3 gờ.

– GV yêu cầu HS làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng.

– GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm, Nếu nhóm nào HS không thực hiện được ( GV trợ giúp.

– Yêu cầu HS trả lời câu C1.

Sau khi HS trả lời xong, GV giới thiệu hình ảnh quan sát ®ùoc ảnh chụp ở (3) cuối SGK. 

Hoạt động nhóm thí nghiệm 2 

– GV yêu cầu HS nêu hiện tượng, GV chuẩn lại kiến thức.

HS có nhận xét gì ? 

Yêu cầu HS trả lời C3, C4

–Yêu cầu 3 HS  rút ra kết luận. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu việc tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD(12’)(P8, P9, X8)
– Yêu cầu HS làm thí nghiệm và trả lời C5

Trả lời  C6
HS kết luận về hiện tượng gì trong bài 

Gọi 3 HS trả lời.

Hoạt động 4 : Vận dụng (K3, K4)(7’)
– Yêu cầu HS trả lời C7
– Yêu cầu HS làm C8

Chú ý thí nghiệm đòi hỏi HS phải khéo léo.

GV gợi ý cho HS thấy : Giữa kính và nước tạo thành gờ của lăng kính 

HS nêu thêm một vài hiện tượng về sự phân tích ánh sáng trắng.

– Yêu cầu HS tổng hợp kiến thức trong bài (2 HS)
	I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính 
1. Thí nghiệm 1 :

Lăng kính là 1 khối trong suốt có 3 gờ song song.

Thí nghiệm 1 :

– Kết quả : Quan sát phía sau TK thấy 1 dải ánh sáng nhiều màu.

C1 : Dải màu từ đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

C2 : Khi chắn khe K bằng tấm lọc màu đỏ ,ta thấy có vạch đỏ;  bằng tấm lọc màu xa nh , ta thấy có vạch  xanh; hai vạch này không nằm cùng một chỗ .

Khi chắn khe K bằng tấm lọc nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh thì ta thấy đồng thời cả hai vạch đỏ và xanh liền nhau

2.Thí nghiệm 2 

– Thay tấm lọc đỏ

– Thay tấm lọc xanh

– Thay tấm lọc đỏ và xanh

Kết quả : Phía sau lăng kính vẫn thấy màu đỏ hoặc xanh ;

Nhận xét : ánh sáng màu qua lăng kính vẫn giữ nguyên màu đó.

C3: ý 2.

C4: ánh sáng trắng qua lăng kính được phân tích thành dải màu ( phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính. 

3.Kết luận :  
Chiếu ánh sáng đi qua một lăng kính sẽ thu được các màu : đỏ, da cam, vàng ,lục ,lam chàm ,tím
II.Phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD

1.Thí nghiệm3:
C5: Trên đĩa CD có nhiều dải màu từ đỏ đến tím.

C6: 

– ánh sáng chiếu tới đĩa CD là ánh sáng trắng

– ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta là ánh sáng màu (đỏ ( tím)

· ánh sáng qua đĩa CD ( phản xạ lại là những chùm  ánh sáng màu 
( thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng 
2.Kết luận 

III. Kết luận chung : SGK

IV. Vận dụng 

C7 : Không thể coi cách dùng tấm lọc màu như cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu 

C8:Bong bóng xà phòng, váng dầu ....




4. Củng cố : (3’)
Cho HS đọc ghi nhớ

Có mấy cách để phân tích ánh sáng trắng ?
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Sóng lâu trong môi trường ánh sáng nhân tạo(ánh sáng màu) khiến thị lực bị suy giảm, sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút.

Tại các thành phó lớn, do sử dụng quá nhiều đèn màu trang trí đã khiến cho môi trường bị o nhiễm ánh sáng. Sự ô nhiễm này dẫn đến giảm tầm nhìn , ảnh hưởng đến khả nằng quan sát thiên văn. Ngoài ra chúng còn lãng phí điện năng.

Biện pháp : 

+ Cần quy định tiêu chuẩn về sử dụng đèn màu trang trí, đèn quảng cáo

+ Nghiêm cấm việc sử dụng đèn pha ô tô, xe máy là đèn phát ra ánh sáng màu.

+Hạn chế việc sử dụng điện để thắp sáng đèn quảng cáo để tiết kiệm điện.

5. Hướng dẫn về nhà(1’)
– Quan sát hiện tượng ánh sáng qua bể cá đựng nước trắng

– Làm bài tập 53 – 54.1 ( 53, 54.15

Tuần 32
	TiÕt 62
Ngày soạn : 29/3/2018
Ngày dạy :  12/4/2018

	Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng 

và dưới ánh sáng màu.


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Trả lời được câu hỏi: Có ánh sáng màu nào vào mắt ta khi ta nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu trắng , màu đen …

Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng và vật màu đen …

Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ được giữ màu, còn các vật khác đều bị thay đổi màu 
2. Kĩ năng : 

Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng 
3. Thái độ : 

Nghiêm túc, cẩn thận.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ 

( Mét hộp  kín có một cửa sổ để chắn ánh sáng bằng các tấm lọc màn.

( Các vật có màu trắng, đỏ, lục, đen đặt trong hộp.

( Một tấm lọc màu đỏ và một tấm lọc màu lục.

( Nếu có thể một vài hình ảnh về phong cảnh có màu xanh lục.
III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức:



2.KiÓm tra(5’)
-  Khi nào ta nhận biết ánh sáng? thế nào là sự trộn màu của ánh sáng.

-  Hãy nêu phương pháp trộn màu của ánh sáng.

- Chữa bài tập 53 - 54.4


3. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (1’)(P1, P2)
Hoạt động 2: Tìm hiểu vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu đen dưới  ánh sáng trắng.(13’) (X2, X8, K4)
GV ĐVĐ : Con kỳ nh«ng leo lên cây nào nó có màu sắc của cây đó, vậy có phải da của nó bị đổi màu không? 

Yêu cầu HS thảo luận C1 bằng cách lấy các vật màu đỏ đặt dưới ánh sáng của đèn ống hoặc ánh sáng mặt trời.

- GV yêu cầu 3 HS của 3 đối tượng khá - trung bình - yếu trả lời - GV chuẩn lại kiến thức của HS.
Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật (13’) (X2, X8, K4)
HS tự rút ra nhận xét. GV yêu cầu 2 HS khá giỏi - trung bình phát biểu

 Hỏi: Ta chỉ nhìn thấy vật khi nào?

- Yêu cầu HS sử dụng hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu, hướng dẫn HS làm thí nghiệm:

+ Đặt vật màu đỏ trên nền trắng trong hộp.

+ Đặt tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh.

+ Nhận xét kết quả của các nhóm, thống nhất kiến thức và ghi vở.

- HS nghiên cứu cá nhân trả lời C2 và C3

- GV yêu cầu HS lần lượt trả lời C2, C3  thống nhất ghi vở.

Hoạt động 4: Kết luận (2’)(X6)
Từ kết quả thí nghiệm (HS rút ra kết luận của bài.

- Từ kết quả thí nghiệm ( HS rút ra kết luận của bài.
Hoạt động 5: Vận dụng (K3, K4)(6’)
 HS trả lời câu hỏi C4, 2 HS trả lời. Nếu HS trả lời chưa đúng thì GV gợi ý ánh sáng bạn thấy màu gì? Màu lá ban ngày màu gì? Vì sao?


	I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu đen dưới  ánh sáng trắng.

C1 

+ Dưới ánh sáng màu trắng: Thì vật màu trắng có ánh sáng trắng truyền vào mắt ta.

+ Dưới ánh sáng màu đỏ: Thì vật màu đỏ có ánh sáng đỏ  truyền vào mắt ta.

+ Dưới ánh sáng xanh: Thì vật màu xanh có ánh sáng xanh truyền vào mắt ta.

_____ đỏ   ______  đỏ  _______
_____ xanh ______xanh _______

+Vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền vào mắt.

Nhận xét: Dưới ánh sáng màu trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta.

II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

1. Thí nghiệm và quan sát:

- HS trả lời là chỉ nhìn thấy vật khi ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

+ Hoạt động nhóm làm thí nghiệm theo các bước của GV hướng dẫn ghi lại kết quả: màu sắc các vật.

2. Nhận xét.

C2

Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đỏ (nhìn thấy vật màu đỏ.

Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục, đen ( vật gần đen

Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu trắng (vật màu đỏ.

C3:
- Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật xanh lục và màu trắng ( vật màu xanh lục.

- Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu khác( nhìn thấy vật màu tối (đen)

III. Kết luận

- Vật màu nào thì hắt lại (tán xạ) tốt ánh sáng màu đó.

- Vật màu trắng thì tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.

- Vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng màu nào.

IV. Vận dụng:

Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Ô nhiễm ánh sáng đường phổ từ kính (đặc biệt là kính phản quang). Hiện nay tại các thành phố việc sử dụng kính màu trong  xây dựng đã trở thành phổ biến. Ánh sáng Mặt trời sau khi phản xạ trên các tám kính  có thể gây chói lóa cho con người và các phương tiện tham gia giao thông.

Biện pháp : Khi sử dụng những mảng kính lớn trên bề mặt các tòa nhà, trên đường phố, cần tính toán về diện tích bề mặt kính , khoảng cách công trình , dải cây xanh cách ly

C4- Lá cây ban ngày màu xanh vì tán xạ ánh sáng màu xanh vào mắt.

- Lá cây ban đêm không màu vì không có ánh sáng để lá cây tán xạ ánh sáng.

C5



Vì ánh sáng trắng bi lọc, còn ánh sáng đỏ chiếu đến tờ giấy. 


Vì ánh sáng đỏ đến giấy xanh tán xạ ánh sáng xanh rất yếu.

- Thí nghiệm kiểm tra

C6 : Trong chùm sáng trắng có đủ mọi loại ánh sáng màu . Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy , đặt vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh




4. Củng cố(3’)
Hướng dẫn HS ghi lại thông tin bằng sơ đồ giải thích.

- Kiểm tra lại bằng thí nghiệm.

- GV thông báo và giải thích mục "Có thể em chưa biết".
5. Hướng dẫn về nhà.(2’)
- Làm các bài tập 55 trong SBT
- HD bài  55.3: a) Lúc chập tối thì ánh trăng có màu vàng

b)Người  con trai đứng trên bờ nhìn thấy ánh trăng phản xạ trên mặt nước trong gàu nước của cô gái, nên mới có cảm xúc để làm câu thơ như trên

	Tuần 32

TiÕt 63
Ngày soạn : 31/3/2018
Ngày dạy :  14/4/2018
	Các tác dụng của ánh sáng


I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì"?
-Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.

- Trả lời được câu hỏi: "Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?"

2.Kĩ năng: Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng.

3.Thái độ: Say mê vận dụng khoa học vào thực tế.
4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
II. CHUẨN BỊ 
-Một tấm kim loại một mặt sơn trắng, một mặt sơn đen. Hoặc 2 tấm kim loại giống nhau: Một sơn trắng, một sơn đen.

-1 hoặc 2 nhiệt kế

-1chiếc đèn 25W

-1 chiếc đồng hồ

( 1 dụng cụ pin mặt trời (máy tính bỏ túi...)
III. Phương pháp:

Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ốn định tổ chức:



2.KiÓm tra(5’)
- Chữa bài tập 55.1; 55.3

- (HS khá) chữa bài tập 55.4

53 - 54.5.


3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoat  động 1: Tổ chức tình huống học tập(P1, P2) (1’)
GV Đ VĐ: Tạo tình huống như SGK

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng (10’)(P8, P9, X1, X4)
C2: Trong thực tế người ta đã sử dụng ánh sáng vào công việc nào? Vậy ánh sáng có tác dụng gì?

- Yêu cầu HS trả lời C1: gọi 3 HS trả lời ( thống nhất ( ghi vở:

- HS trả lời câu C2: Nếu HS trả lời chưa được hoặc được ít, GV gợi ý cho HS thấy vật lí 7 phần gương cầu lõm đã sử dụng ánh sáng mặt trời chiếu vào gương cầu lõm ( đốt nóng vật.

- Phơi muối: Càng nắng sản lượng muối càng nhiều.
- HS rút ra tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

Yêu cầu HS nghiên cứu thiết bị và bố trí thí nghiệm.
- So sánh kết quả rút ra nhận xét:

- Yêu cầu HS đọc thông báo. 

Hoạt động 3: Nghiên cứu tác dụng sinh học của ánh sáng (10’)(X2, X3, X6)
- Em hãy kể 1 số hiện tượng xảy ra với cơ thể người và cây cối khi có ánh sáng.

- Tác dụng sinh học là gì?

Hoạt động 4: Tác dụng quang điện của ánh sáng (10’)(X4, P8, X8)
GV thông báo cho HS biết pin mặt trời hoạt động trong điều kiện nào?

VD: Máy tính bỏ túi dùng pin mặt trời chỉ hoạt động khi có ánh sáng chiếu vào.

- HS xem máy tính bỏ túi có dùng nguồn điện ánh sáng và bức ảnh 56.3.

- GV có thể thông báo cho HS biết qua Pin mặt trời gồm có 2 chất khác nhau, khi chiếu ánh sáng vào: 1 số e từ bản cực này bật ra bắn sang bản cực kia làm 2 bản cực nhiễm điện khác nhau ( nguồn điện 1 chiều.

HS trả lời C7.

GV yêu cầu HS trả lời. Nếu HS trả lời đúng thì GV thống nhất cùng HS. Còn nếu HS không trả lời được - GV gợi ý:

Không có ánh sáng pin có hoạt động không?

Pin quang điện biến W nào (W nào? 

Hoạt động 5: Vận dụng (K3, K4)(4’)
- HS tự nghiên cứu trả lời C8, C9, C10.Nếu học không tự trả lời được, GV có thể gợi ý: Acsimet dùng dụng cụ tập trung nhiều ánh sáng vào chiến thuyền của giặc.

Chú ý C10: Về mùa đông ban ngày nên mặc áo màu tối?


	I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng.

1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

VD1: ánh sáng chiếu vào cơ thể ( có thể nóng lên.

VD2: ánh sáng chiếu vào quần áo ướt ( quần áo sẽ mau khô.

VD3: ánh sáng chiếu vào đồ vật ( đồ vật nóng lên.

C2:

- Đốt nóng vật bằng ánh sáng mặt trời.

- Phơi muối: ánh sáng làm nước biển bay hơi nhanh( muối.

* Nhận xét: ánh sáng chiếu vào các vật làm các vật nóng lên.  Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến đổi thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2. Nghiên cứu tác dụng của ánh sáng trên vật màu trắng hay vật màu đen.

Bố trí thí nghiệm hình 

h không đổi. Đèn sáng t = 3 phút - kim loại trắng.

t01 = ..........

t02 = ..........

C3:

So sánh kết quả:

Vật màu đen hấp thụ ánh sáng nhiều hơn vật  màu trắng. 

II. Tác dụng sinh học của ánh sáng.

C4: Cây cối trồng trong nơi không có ánh sáng, lá cây xanh nhạt, cây yếu. Cây trồng ngoài ánh sáng, lá xanh cây tốt.

C5:Người sống thiếu ánh sáng sẽ yếu. Em bé phải tắm nắng để cứng cáp

Nhận xét: ánh sáng gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật - Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.

III. Tác dụng quang điện của ánh sáng 

1. Pin mặt trời.

Pin mặt trời là nguồn điện có thể phát ra điện khi có ánh sáng chiếu vào.

C6: 

- Pin mặt trời dùng ở đảo, ở miền núi hoặc một số thiết bị điện...

Pin mặt trời đều có 1 cửa sổ để chiếu ánh sáng vào.

C7: 

+ Pin phát điện phải có ánh sáng.

+ Pin hoạt động không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng.

+ Để pin trong bóng tối, áp vật nóng vào thì pin không hoạt động được( Vậy pin mặt trời hoạt động được không phải là do tác dụng nhiệt.
2.Tác dụng quang điện của ánh sáng

Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi ị là tác dụng quang điện của ánh sáng 
IV. Vận dụng

C8 

- Gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời ( phần tia phản xạ hội tụ tại 1 điểm đốt nóng vật ( tác dụng nhiệt.

C9: Tác dụng của ánh sáng làm cơ thể em bé cứng cáp khỏe mạnh là tác dụng sinh học.

C10: Mùa đông, trời lạnh, áo màu tối hấp thụ nhiệt tốt ( cơ thể nóng lên.

Mùa hè trời nóng, áo màu sáng hấp thụ nhiệt kém( cơ thể đỡ bị nóng lên.


4.Củng cố.(4’ )
GV: Yêu cầu HS phát biểu kiến thức của bài.
Giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
- Tăng cường sử dụng năng lượng Mặt Trời để sản xuất điện

- Khi đi dưới trời nắng gắt cần thiết che chắn cơ thể khỏi ánh nắng Mặt Trời , khi tắm nắng cần thiết sử dụng kem chống nắng . Cần đấu tranh chống lại các tác nhân gây hại tầng ozon như : thử tên lửa, phóng tàu vũ trụ, máy bay phản lực siêu thanh và các chất khí thải.
Tăng cường sử dụng pin Mặt trời tại các vùng sa mạc , những nơi chưa có điện lưới quốc gia

- GV thông báo cho HS mục "có thể em chưa biết".

1s - S = 1m2 nhận 1400J

6h - S = 20m2 nhận 604800000J được 1800l nước sôi.

- Các vệ tinh nhân tạo dùng điện của pin mặt trời.

- Có « tô chạy bằng năng lượng mặt trời.

- Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt lớn.

- Tia tử ngoại có tác dụng sinh học rõ rệt.

5. Hướng dẫn về nhà (1’)
Làm bài tập 56 SBT tìm thêm ví dụ


	Tuần 33

 TiÕt 64
Ngày soạn :  6/4/2018
Ngày dạy :  20/4/2018
	                       thực hành: 

nhận biết ánh sáng đơn sắcvà ánh sáng     không đơn sắc bằng đĩa cd         


I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

- Trả lời được câu hỏi, thế nào là as đơn sắc và thế nào là as không đơn sắc.

2.Kỹ năng

- Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết as đơn sắc và as không đơn sắc.

3.Thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
         4. Phát triển năng lực : Năng lực thực nghiệm, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác ,  năng lực tiến hành TN theo nhóm , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 


- Mỗi nhóm:


+ 1 đèn phát ra ánh  trắng.
+ Tấm lọc đỏ, vàng, lục, lam.
+ 1 đĩa CD.

+ Đèn LED đỏ, lục, lam, vàng.

+ Nguồn điện.
III.PHƯƠNG PHÁP 
Thực nghiệm 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. ổn định tổ chức:


2. Kiểm tra bài cò:Nhóm trưởng báo cáo sự chuẩn bị của các bạn trong nhóm 
? Ánh sáng đơn sắc là gì . Anh sang đó có phân tích được không ?

? Ánh sang không đơn sắc có màu không? Có được phân tích không? Có những cách nào phân tích được ánh sang trắng 

3. Bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HS đọc SGK để nắm được:

- Thế nào là as đơn sắc?

- Thế nào là as không đơn sắc?

- HS tìm hiểu mục đích TN

- HS tìm hiểu các dụng cụ TN

- HS tìm hiểu cách làm TN và quan sát TN

GV hướng dẫn học sinh lắp ráp thí nghiệm

 - HS làm thí nghiệm và quan sát màu của as thu được và ghi lại nhận xét.

HĐ 3: Làm báo cáo thực hành.

- HS: + Ghi câu trả lời vào báo cáo.

         + Ghi kết luận chung về kết quả TN.

-GV hướng dẫn HS làm báo cáo.
	I. Lý thuyết.

-Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích các ánh sáng có màu đó thành các màu khác được

- Ánh sáng không đơn sắc tuy cũng có một màu nhất định, nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng màu ; do đó ta có thể phân tích ánh sáng không đơn sắc thành nhiều ánh sáng màu khác nhau.

Có nhiều cách phân tích ánh sáng màu

II. Thực hành.

1.Thí nghiệm 
- HS nhận dụng cụ, tìm hiểu trên đĩa CD có cấu tạo bề ngoài 

- Làm thí nghiệm 

- Kết quả ghi vào báo cáo 

2. Phân tích kết quả : 

+ Ánh sáng đơn sắc được lọc qua tấm lọc màu thì không bị phân tích bằng đĩa CD

+ Ánh sáng không đơn sắc chiếu vào đĩa CD bị phân tích thành các ánh sáng màu 
- Lần lượt chắn tấm lọc màu đỏ, lục, lam vào mặt đĩa CD.

- Phân tích kết quả

- Chiếu chùm sáng  vào mặt ghi của đĩa CD . Nếu thấy chùm phản xạ chỉ có mọt màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng đơn sắc.Nếu thấy trong chùm phản xạ cs nhiều ánh sáng màu thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng không đơn sắc.


4. Củng cố.

- GV thu báo cáo.

- GV nhận xét giờ TH, HS thu dọn dụng cụ.
5. Hướng dẫn về nhà. 

- Học bài và xem trước bài 58 SGK.

	Tuần 33

Tiết 65
Ngày soạn :  7/4/2018
Ngày dạy :   21/4/2018

	tổng kết chương iii: quang học




 I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức 

- Trả lời được câu hỏi trong phần “Tự kiểm tra ”.

2.Kỹ năng

- Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập phần “ Vận dụng ”.

3.Thái độ

-Giáo dục lòng say mê học tập.
 4. Phát triển năng lực : Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 


- GV: Giáo án + SGK.


- HS: SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp vấn đáp.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ôn định tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ:
Lồng trong giờ học.


3. Bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt  động 1: Tự kiểm tra (20’)(K1, K2)
- GV gọi lần lượt học sinh trả lời các câu hỏi phần “ Tự kiểm tra ” mà HS đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

- HS dưới lớp nhận xét, bổ xung.

- GV chốt lại câu trả lời cuối cùng.

Hoạt động 2: Vận dụng (20’)(K3, K4)
- BT 17,18,19,20 GV hướng dẫn.

? Khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước hãy so sánh i và r.

? Vật dặt vị trí nào ( d = 2f )

? Vật cho ảnh gì? (ảnh thật bằng vật )

? Mắt cận có đặc điểm gì? (Điểm Cv gần hơn bình thường)

? Mắt lão có đặc điểm gì? (Điểm Cc xa  hơn bình thường)

- GV gọi 1 HS lên bảng làm BT 22.

Phần C GV hướng dẫn HS dựa vào hình vẽ.


- HS tự làm BT 23, GV hướng dẫn phần b.
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 OA’ = 8,75 cm

Thay OA’ vào (1) 
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 A’B’ = 2,85 cm.

HS làm bài tập 24. 


	I. Tự kiểm tra.

1. 

a, Khúc xạ.

b, i = 60 
[image: image413.wmf]Þ

 r <600.

2.
-  Chùm tia ló là chùm hội tụ.
- Nhìn dòng chữ qua kính , thấy chữ to hơn 
3.
4.

5. Thấu kính phân kì 
6. TKPK.

7.TKHT.
Ở máy ảnh thông thường ảnh nhỏ hơn vật. Ngược chiều với vật 

8. Thể thủy tinh 

   Võng mạc.

9. Cực cận và cực viễn 
10. Thấu kính phân kỳ
11. Kính lúp dung để quan sát vật nhỏ . kính lúp là TKHT có tiêu cự ngán 

12. Nguồn phát ra ánh sang trắng là Mặt trời, bóng đèn dây tóc 
II. Vận dụng.
17.B

18.B

19.B

20.D

21.a – 4         c - 2

     b – 3         d – 1

22.


- BO và AI là đường chéo hình chữ nhật BAOI 
[image: image414.wmf]Þ

 B’ là giao điểm 2 đường chéo 
[image: image415.wmf]Þ

 A’B’ là đường trung bình

∆ AOB 
[image: image416.wmf]Þ

 OA’ = 
[image: image417.wmf]1

2

OA

 = 10 cm

A’ cách thấu kính 10 cm.

23.

24.

OA = 5m = 500cm

OA’ = 2cm

AB = 2m = 200cm

Ta có: 
[image: image418.wmf]/
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AB

ABOA

A

B

 = 
[image: image419.wmf]'

OA

OA

 
[image: image420.wmf]Þ

 A’B’ = 
[image: image421.wmf]'

ABOA

OA

-

= 0,8cm
25.Gọi OA là khoảng cách từ mắt đến cửa (OA = 5m = 500cm).

OA/ là khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới (OA/ = 2cm)

AB là cái cửa (AB = 2m = 200cm) 

A/B/ là ảnh của cái cửa trên màng lưới .

Ta có    : 

[image: image422.wmf]/

''

O

AB

ABOA

A

B


Suy ra A/B/ = AB
[image: image423.wmf]/

O

OA

A

 = 200.2=400: 500 = 0,8cm.

Vậy ảnh cao 0,8cm
26. Trồng cây cảnh dưới một giàn hoa rậm rạp thì cây sẽ bị còi cọc rồi chết vì không có ánh sang mặt trời chiếu vào cây, không có tác dụng sinh học của ánh sang để duy trì sự sống của cây.




4. Củng cố.(3’)
- GV chốt lại kiến thức trọng tâm.

5. Hướng dẫn về nhà. (2’)
- Làm bài còn lại.

- Xem trøơc bài 59 SGK

. 

	Tuần 

S: 

G: 
	Tiết 63

Bài 58: tổng kết chương iii: quang học



 I. Mục tiêu:

- Trả lời được câu hỏi trong phần “Tự kiểm tra ”.

- Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập phần “ Vận dụng ”.

-Giáo dục lòng say mê học tập.

II. phương tiện thực hiện.


- GV: Giáo án + SGK.


- HS: SGK.

III. Cách thức tiến hành.


Phương pháp vấn đáp.

IV. Tiến trình lên lớp:


A. ổn định tổ chức:


9A:

9B: 




B. Kiểm tra bài cũ:

Lồng trong giờ học.


C. Giảng bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Trả lời các câu hỏi phần “ Tự kiểm tra ”.

- GV gọi lần lượt học sinh trả lời các câu hỏi phần “ Tự kiểm tra ” mà HS đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

- HS dưới lớp nhận xét, bổ xung.

- GV chốt lại câu trả lời cuối cùng.

HĐ 2: Làm bài tập phần vận dụng.

- BT 17,18,19,20 GV hướng dẫn.

? Khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước hãy so sánh i và r.

? Vật dặt vị trí nào ( d = 2f )

? Vật cho ảnh gì? (ảnh thật bằng vật )

? Mắt cận có đặc điểm gì? (Điểm Cv gần hơn bình thường)

? Mắt lão có đặc điểm gì? (Điểm Cc xa  hơn bình thường)

- GV gọi 1 HS lên bảng làm BT 22.

Phần C GV hướng dẫn HS dựa vào hình vẽ.


- HS tự làm BT 23, GV hướng dẫn phần b.

∆OAB  ®d Oa’b’ 
[image: image424.wmf]Þ
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∆OIF’  ®d ∆ A’B’F’ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image428.wmf]''
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[image: image437.wmf]Þ

 OA’ = 8,75 cm

Thay OA’ vào (1) 
[image: image438.wmf]Þ

 A’B’ = 2,85 cm.

HS làm bài tập 24. 


	I. Tự kiểm tra.

1. 

a, Khúc xạ.

b, i = 60 
[image: image439.wmf]Þ

 r <600.

2. Chùm tia ló là chùm hội tụ.

3.

6. TKPK.

7.TKHT.

8. TTT, Võng mạc.

9. Cv, Cc.

10. TKHT.

…

II. Vận dụng.
17.B

18.B

19.B

20.D

21.a – 4         c - 2

     b – 3         d – 1

22.


- BO và AI là đường chéo hình chữ nhật BAOI 
[image: image440.wmf]Þ

 B’ là giao điểm 2 đường chéo 
[image: image441.wmf]Þ

 A’B’ là đường trung bình

∆ AOB 
[image: image442.wmf]Þ

 OA’ = 
[image: image443.wmf]1

2

OA

 = 10 cm

A’ cách thấu kính 10 cm.

23.

24.

OA = 5m = 500cm

OA’ = 2cm

AB = 2m = 200cm

Ta có: 
[image: image444.wmf]''

AB

AB

 = 
[image: image445.wmf]'
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OA
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 A’B’ = 
[image: image447.wmf]'

ABOA

OA

-

= 0,8cm  


D. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức trọng tâm.

E. Hướng dẫn về nhà. 

- Làm bài còn lại.

- Xem trức bài 59 SGK

.
	Tuần 34

TiÕt 66

Ngày soạn : 13/4/18
Ngày dạy : 27/4/18
	chương IV: sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng                                      
năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức : - Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát trực tiếp được.

2. Kĩ năng:  - Nhận biết được quang năng, hoá năng, nhiệt năng nhờ chúng chuyển hoá thành cơ năng hoặc nhiệt năng.

3. Thái độ:  - Nhận biết được khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

4. Phát triển năng lực : - Rèn luyện kỹ năng suy luận, phán đoán.

II. CHUẨN BỊ 

- GV: Tranh vẽ to hình 59.1 SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp vấn đáp.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định tổ chức(2’)

2. Kiểm tra bài cò:Xen kẽ trong giờ 

3. Giảng bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Tìm hiểu về năng l­îng.(K1, K2, K3, X8)(12’)
- HS trả lời C1, C2.

? Dựa vào đâu để biết vật có cơ năng, nhiệt năng?

? Lấy VD vật có cơ năng, nhiệt năng.

- HS rút ra kết luận.

HĐ 2: Tìm hiểu các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng.(X8, X4)(12’)
- HS hoạt động nhóm C3.

- GV gọi một số HS  trả lời, GV nhận xét.

- Trước khi HS trả lời, GV hỏi HS:

? Nêu tên các dạng năng lượng mà em biết?

- HS trả lời C4.

? HS rút ra kết luận

HĐ 3: Vận dông.(K4, X8) (12’)
- HS tóm tắt đề bài.

GV gợi ý.

? Điều gì chứng tỏ nước nhận thêm nhiệt năng?

? Nhiệt năng nước nhận được do đâu chuyển hoá?

? Công thức tính nhiệt lượng?
	I. Năng lượng.

C1. Tảng đá nâng lên khỏi mặt nước.

C2. Làm cho vật nóng lên.

KL1: Ta nhận biết một vật có cơ năng  khi nó có khả năng thực hiện công, có nhiệt năng  khi có khả năng làm nóng các vật khác 
II. Các dạng năng lượng và sự chuyển hoá giữa chúng.

C3: 

A

(1)  Cơ năng 
[image: image448.wmf]®

 điện năng

(2) điện năng 
[image: image449.wmf]®

 Cơ năng

B

(1)  điện năng 
[image: image450.wmf]®

 Cơ năng

(2) động năng 
[image: image451.wmf]®

 điện năng

C

(1)  hoá năng 
[image: image452.wmf]®

 nhiệt năng

(2) nhiệt năng 
[image: image453.wmf]®

 cơ năng

D

(1)  hoá năng 
[image: image454.wmf]®

 điện năng

(2) điện năng 
[image: image455.wmf]®

 nhiệt năng

E

(1)  quang năng 
[image: image456.wmf]®

 nhiệt năng

C4: Hoá năng thành cơ năng (Tbị C)

Hoá năng thành nhiệt năng (Tbị D)

Quang năng thành nhiệt năng (Tbị E)

Điện năng thành cơ năng (Tbị B)

KL: SGK/155.

III. Vận dụng.

Cho biết: V = 2l 
[image: image457.wmf]Þ

 m = 2kg.

                t1 =200c ; t2 = 800c

                C = 4200J/kg.K

Tính: Q = ?

BG:

Nhiệt lượng nước nhận thêm

Q = mc (t2 – t1) = 2.4200(80-20) =      = 504000(J).
Đó chính là phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước 

§S: 504000(J)




4. Củng cố.(5’)
? Có những dạng năng lượng nào?

?Dựa vào đâu để biết cơ năng và nhiệt năng.
5. Hướng dẫn về nhà. (2’)
- Học bài.

- Làm bài tập trong SBT.

Tuần 34
	TiÕt 67

S: 14/4/2018
G: 28/4/2018
	định luật bảo toàn năng lượng




I. MỤC TIÊU 
1. Nhận biết : - Nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng phần năng lượng cuối cùng bao giờ cung cấp thiết bị ban đầu.

2. Thông hiểu : - Phát hiện sự xuất hiÖnmét dạng năng lượng nào đó bị giảm đi. Thừa nhận phần năng lượng bị giảm đi bằng phần năng lượng mới xuất hiện.

3. Vận dụng - Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng.

4. Phát triển năng lực : - Giải thích được các hiện tượng trong thực tế.

- Giáo dục suy nghĩ sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ 
Thiết bị biến đổi động năng thành thế năng và ngược lại 
III. PHƯƠNG PHÁP 
Phương pháp trực quan + Vấn đáp.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định tổ choc(2’)
2. Kiểm tra bài cũ(5’)
?  Ta nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành dạng năng lượng nào?
3. Bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Tìm hiểu sự biến đổi thế năng thành động năng.(19’)
- HS hoạt động nhóm làm TN.

- GV quan sát, uốn nắn.

- HS đọc để trả lời C1, C2, C3.

- HS nghiên cứu phần 
[image: image458.wmf]W

 .

? Điều gì chứng tỏ năng lượng không tự sinh ra được mà do một dạng năng lượng khác biến đổi thành?

- Từ đó HS rút ra kết luận.

? Trong quá trình biến đổi nếu thấy một phần năng lượng bị hao hụt đi có phải nó biến mấtkhông?

HĐ 2: Tìm hiểu sự biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.

HS hoạt động nhóm: + Tìm hiểu TN

                                  + Trả lời C4, C5.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu TN.

   + Cuốn dây treo quả nặng B sao cho khi A ở vị trí cao nhất thì B ở vị trí thấp nhất chạm mặt bàn mà vẫn kéo căng dây.

   + Đánh dấu vị trí cao nhất của A khi bắt đầu được thả rơi và vị trí cao nhất của B khi được kéo lên.

- HS rút ra kết luận.

HĐ 3: Tìm hiểu nội dung định luật bảo toàn năng lượng.(14’)
- GV thông báo định luật.

- GV gọi HS đọc nội dung định luật.

- HS trả lời C6, C7.
	I. Sự chuyển hoá năng lượngtrong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.

C1: TỪ A 
[image: image459.wmf]®

 C : TN 
[image: image460.wmf]®

 PN.

           C 
[image: image461.wmf]®

 B : §N 
[image: image462.wmf]®

 TN.

C2: TNA > TNB.

C3: Không. Nhiệt năng do ma sát.

* KL: SGK/157.

2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

C4: Cơ năng 
[image: image463.wmf]®

 điện năng.

ĐCĐ: Điện năng 
[image: image464.wmf]®

 cơ năng.

C5: TNA > TNB

II. Định luật bảo toàn năng lượng.

             SGK/158.

III. Vận dụng.

C6: Vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được lad có cơ năng, cơ năng này không tự sinh ra, muốn có cơ năng phải do các dạng năng lượng khác  chuyển hoá thành.


D. Củng cố.(2’)
- GV chốt lại định luật bảo toàn năng lượng.
E. Hướng dẫn về nhà. (2’)
- Học bài. Làm bài tập trong SBT. 


	Tuần 

S: 

G: 
	Tiết 66

Bài 61: sản xuất điện năng - nhiệt điện và thuỷ điện



I. Mục tiêu:

- Nêu được vai trò của điện năng trong đời sống và sane xuất, ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với các dạng năng lượng khác.

- Chỉ ra được các bộ phận chính trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

- Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo.

II. phương tiện thực hiện.


- GV: Tranh vẽ sơ đồ nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

III. Cách thức tiến hành.


Phương pháp vấn đáp + Gợi mở.

IV. Tiến trình lên lớp:


A. ổn định tổ chức:


9A:

9B: 




B. Kiểm tra bài cũ:

1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng?

C. Giảng bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Tìm hiểu vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất.

- HS làm việc cá nhân suy nghĩ trả lời C1, C​2, C3.

- GV gọi HS trả lời C1, C​2, C3.

? Điện năng có sẵn trong tự nhiên như than đá, dầu mỏ, khí đốt không?

-Qua đó giúp HS nhận biết được: Năng lượng điện không có sẵn trong tự nhiên mà do các dạng năng lượng khác chuyển hoá thành.

? Tại sao việc sản xuất điện năng lại trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống và sản xuất hiện nay?
HĐ 2: Tìm hiểu nhà máy nhiệt điện.

- GV treo tranh sơ đồ  nhà máy điện.

- HS quan sát tranh tìm hiểu các bộ phận chính của nhà máy nhiệt điện.

- GV thông báo thêm: Trong ló đốt ở nhà máy nhiệt điện ở trên hình người ta dùng than đá, bấy giờ dùng khí đốt từ mỏ dầu ( nhà máy nhiệt điện vũng tàu).

- HS chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng trong lò hơi, tua bin, máy phát điện.

(Trả lời C4)

- GV giải thích thêm về tua bin: Khi phun nước hay hơi nước có áp suất cao vào cánh quạt thì tua bin sẽ quay.

- HS rút ra KL.

HĐ 3: Tìm hiểu nhà máy thuỷ điện.

- GV Treo tranh sơ đồ nhà máy thuỷ điện.

- HS tìm hiểu các bộ phận chính của nhà máy thuỷ điện.

- HS trả lời C5.

? Vì sao nhà máy thuỷ điện phải có hồ chứa nước trên cao?

? Thế năng của nước phải biến đổi thành dạng năng lượng trung gian nào mới thành điện năng?

(Động năng của nước)

- HS trả lời C6.

- HS rút ra kết luận 2.

HĐ 4: Vận dụng.

- HS làm C7.

Cho: S = 1km2, h1 = 1m

                    h = 200m.

Tính A = ?

- GV gợi ý:

A = P.h = V.d.h


	I. Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất.

C1: Thắp sáng, nấu cơm, quạt điện, máy bơm.

C2: Điện năng chuyển hoá thành cơ năng (quạt máy).

- Điện năng 
[image: image465.wmf]®

 Nhiệt năng: Bếp điện.

- Điện năng chuyển hoá thành quang năng. Bếp điện…

- Điện năng 
[image: image466.wmf]®

 hoá năng: Nạp ắc quy.

C3: Dùng dây dẫn.

- Truyền tải dễ dàng, có thể đưa đến tận nơi sử dụng trong nhà không cần xe vận chuyển.

II. Nhiệt điện.

C1: Lò đốt than: Hoá năng 
[image: image467.wmf]®

 nhiệt năng.

- Nồi hơi: Nhiệt năng 
[image: image468.wmf]®

 cơ năng của hơi.

- Tua bin: Cơ năng của hơi 
[image: image469.wmf]®

 động năng của tua bin. 

- Máy phát điện: Cơ năng 
[image: image470.wmf]®

 điện năng.
III. Thuỷ điện.

C5: - ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hoá thành động năng của nước.

- Tua bin: Động năng của nước 
[image: image471.wmf]®

 động năng tua bin.

- Máy phát điện: Động năng 
[image: image472.wmf]®

 Điện năng.

C6: Khi ít mưa mực nước trong hồ giảm 
[image: image473.wmf]®

 TN của nước giảm 
[image: image474.wmf]®

 NL nhà máy giảm 
[image: image475.wmf]®

 điện năng giảm.

* KL 2.

IV. Vận dụng.

C7: Công mà lớp nước dày 1m, rộng 1km2 độ cao 200m có thể sinh ra khi chạy vào máy là:

A = P.h =V.d.h (V: Thể tích; d: TLR)

= (S.h1)d.h = (1000000.1)(1000.200) = 2.1012J

Công đó bằng thế năng của lớp nước khi vào tua bin sẽ chuyển hoá thành động năng.


D. Củng cố.

- Làm thế nào để có điện năng.
E. Hướng dẫn về nhà. 

- Học ghi nhớ và làm bài tập 61.1 
[image: image476.wmf]®

 61.3 SBT. 


	Tuần 

S: 

G: 
	Tiết 67

Bài 62: điện gió - điện mặt trời - điện hạt nhân



I. Mục tiêu:

- Nêu được các bộ phận chính của máy phát điện gió, pin mặt tời, nhà máy điện nguyên tử.

- Chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong các bộ phận chính của các máy trên.

- Nêu ưu nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.

- Giáo dục lòng ham học hỏi.

II. phương tiện thực hiện.


- GV: 
+ Một pin mặt trời.



+ Một máy phát diện gió.



+ Một động cơ điện nhỏ.



+ Một đèn LED.

III. Cách thức tiến hành.


Phương pháp: Quan sát + Vấn đáp.

IV. Tiến trình lên lớp:


A. ổn định tổ chức:


9A:

9B: 




B. Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


C. Giảng bài mới:   


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Tìm hiểu máy phát điện gió.

- HS quan sát hình 62.1 kết hợp ví máy phát điện gió trên bàn GV chỉ ra những bộ phận chính của máy và sự biến đổi năng lượng qua các bộ phận đó.

HĐ 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động pin mặt trời.

- GV giới thiệu pin mặt trời.

- HS nhận dạng 2 cực (+), (-) của pin.

- HS nhận biết nguyên tắc hoạt động khi chiếu ánh sáng vào bề mặt tấm pin thì xuất hiện dòng điện, không cần máy phát điện.

? Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng điện gì? (Xoay chiều).

? Việc sản xuất điện mặt trời có gì thuận lợi và khó khăn?

HĐ 3: Tìm hiểu nhà máy điện hạt nhân.

- HS quan sát (H 61.1) và (H 62.3).

? Nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện nguyên tử có bộ phận chính nào giống nhau?

? Lò hơI và lò phản ứng tuy khác nhau nhưng có nhiệm vụ gì giống nhau?

( Tạo ra nhiệt năng )

HĐ 4: Nghiện cứu cách sử dụng tiết kiệm điện năng.

? Điện năng có được sản xuất trực tiếp không?

? HS đọc SGK để nêu các biện pháp tiết kiệm điện.

? HS trả lì C4.


	I. Máy phát điện gió.

C1: Gió thổi cánh quạt 
[image: image477.wmf]®

 truyền cơ năng.

- Cánh quạt quay 
[image: image478.wmf]®

 ro to quay.

- Ro to và stato biến đổi cơ năng 
[image: image479.wmf]®

 điện năng.

II. Pin mặt trời.

C2: Công suất sử dụng tổng cộng.

200.100 + 10.75 = 2750 w.

Công suất của ánh sáng mặt trời cung cấp cho pin 2750.10 = 27500 w.

Diện tích tấm pin là:


[image: image480.wmf]27500

1400

= 19.6 m2.

II. Nhà máy điện hạt nhân.

(SGK)

IV. Sử dụng tiết kiệm điện năng.

C3: 

Nồi cơm điện: ĐN 
[image: image481.wmf]®

 NN.

Quạt điện: ĐN 
[image: image482.wmf]®

 CN

C4: Hiệu suất lớn hơn ( Đỡ hao phí ).


D. Củng cố.

- Nêu ưu nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện mặt trời.
E. Hướng dẫn về nhà. 

- Ôn lại kiến thức để giờ sau ôn tập.


Tuần 35 
	Tiết: 68
 Ngày soạn: 20/4/2018
Ngày dạy :    4/5/2018
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức:  . Củng cố và hệ thống lại kiến thức cơ bản về thấu kính phân kì và ảnh của vật tạo bởi thấu kính  phân kì 

2. Kĩ năng  :  Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập .

3. Thái độ:     - Học sinh có thái độ yêu thích môn học.

4. Phát triển năng lực : Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: Bài tập

- Học sinh: Ôn tập lại kiến thức
III. PHƯƠNG PHÁP :

Vấn đáp, đàm thoại 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp(2’)
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung 

Hoạt động 1: Ôn một số vấn đề lý thuyết (12’)(K1, K2, K3)
? Nêu đặc điểm của thấu kính phân kì .

? Nêu đặc điểm của trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kì .

?Nêu đường truyền của 3 tia sáng cơ bản .

? Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kì .

? Nêu cách dựng ảnh của một điểm S qua thấu kính phân kì .

? Nêu cách dựng ảnh của 1 vật sáng AB
Hoạt động 2 : Bài tập 44- 45.2
(10’)(K4, P3, X8)
HS: Đọc đề bài tập 

? Bài tập cho biết gì, yêu cầu gì?

? S’ là ảnh thật hay ảnh ảo, tại sao biết?P
? Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì?

? Xác định quang tâm O, vị trí dặt thấu kính, tiêu điểm F, F’ bằng cách vẽ.

HS: Lên bảng vẽ để xác định .

Hoạt động 3: Bài tập 44 – 45.3
(9’) (K4, P3, X8)
HS: Đọc đề bài tập 

? Bài tập cho biết gì, yêu cầu gì?

? Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì?

? Cách xác định S’.

? Cách xác định S.

HS: Lên bảng vẽ hình xác định S & S’

1. Bài tập 44- 45.2 (SBT / T.52)

            S                           I

                              S’

                      F              O                    F’

 a) S’ là ảnh ảo vì nó và S cùng phía so với trục chính.

b) Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.

+ Dựng đường thẳng ┴ ∆ tại O đó là vị trí đặt thấu kính.

+ Từ S dựng SI // ∆ . Nối SI’ kéo dài cắt  ∆ tại F.

Lấy OF’= OF. 

c)  + Nối S’ với S cắt trục chính tại O.

2. Bài tập 44 – 45.3 (SBT/ T. 53)

                                                         (1)

         S                                       I

                                  S’

                     F                    O                     F’

                                                             (2)

a) Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.

b) Bằng cách vẽ :

+ Xác định ảnh S’: Kéo dài tia ló(2) cắt đường kéo dài của tia ló (1) tại đâu thì đó là S’.

+ Xác định điểm S: Vì tia ló (1) kéo dài đi qua F nên tia tới của nó phải là tia song song với trục chính của thấu kính, tia này cắt tia đi qua quang tâm O ở đâu thì đó là điểm sáng S.

Hoạt động 4: Bài tập 44 – 45. 4(9’) (K4, P3, X8)
HS: Đọc đề bài tập 

? Bài tập cho biết gì, yêu cầu gì?

? Nêu cách dựng ảnh A’B’

HS: Lên bảng dựng ảnh A’B’.

?Nêu cách tính h’ theo h và cách tính d’ theo f.

GV: Gợi ý A’B’ là đường gì trong   ∆ ABO

HS: Trình bày cách tính.
3. Bài tập 44 – 45. 4(SBT/T.53)


                  B                           I

                                 B’

                 A=F         A’        O

a) Dựng ảnh A’B’ qua thấu kính phân kì .

+ Dựng tia tới BO 
[image: image483.wmf]®

tia ló đi thẳng .

+ Dựng tia tới BI //  ∆ 
[image: image484.wmf]®

tia ló có đường kéo dài đi qua F, cắt tia BO tại B’. B’ là ảnh của B.

+ Từ B’ hạ đường thẳng ┴ ∆  tại A’. A’ là ảnh của A

b) Tính độ cao h’ theo h và tính d’ theo f:

Ta có hình ABIO là hình chữ nhật . BO cắt AI tại B’ là trung điểm nên BB’ = B’O .

Mà AB ┴ ∆ ;    A’B’  ┴ ∆ 
[image: image485.wmf]Þ

  A’B’// AB 

Nên A’B’ là đường trung bình của ∆ ABO 


[image: image486.wmf]Þ


A’B’ = 1/2 AB hay h’ = 1/2h 

và AA’= A’O = 1/2.f  hay d’ = 1/2f
4. Củng cố:
(2’)
-   GV hệ thống các kiến thức chính cần nắm.

-  HS xem lại các kiến thức về ảnh tạo bởi TKPK

 5. Hướng dẫn về nhà (1’)
- HS ôn lại các kiến thức và bài tập đã trả lời.

- Xem trước lý thuyết và  bài tập về thấu kính phân kỳ(TT) 

Tuần 35
TiÕt 69                                                   ÔN TẬP 
S: 21/4/2018
G: 5/5/2018
	Ôn tập 




I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : - Hệ thống lại kiến thức nhằm giúp HS củng cố và khắc sâu kiến thức.

2. Kỹ năng : - Vận dụng làm các bài tập từ đơn giản đến phức tạp

3. Thái độ : - Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo.

          4. Rèn luyện và phát triển năng lực : Năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác , năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ

- GV: Giáo án.


- HS: Kiến thức cũ.

III. PHƯƠNG PHÁP 

Phương pháp vấn đáp.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. ổn định tổ chức(2’)

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng trong giờ học.


3. Bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ 1: Ôn lý thuyÕt.(K1, K2, K3)
(16’)
- GV hỏi, HS trả lời.

Nt: I = I1 =  I2             // : I

U = u1 + u2
Q = I2.R.t

P = 
[image: image487.wmf]A

t


- GV gọi HS trả lời, GV nhận xét bổ xông

HĐ 2: Bài tËp.(K4, X8, P3)(24’)
- GV treo bảng phụ chép bài tập.

- HS giải bài.

- GV gọi HS lên bảng làm, chấm, cho điểm.

- GV treo bảng phụ chép đề bài tập 2.

BT: Một người già đeo sát mắt một TKHT có f = 50cm thì mới nhìn rõ các vật cách mắt 25cm. Khi không đeo kính thì nhìn rõ các vật cách mắt bao nhiêu?

- HS suy nghĩ cách giảI sau đó GV gọi 1 em lên bảng trình bày.

GV hướng dẫn học sinh : 

hiệu suất bóng là 5%
	I. Lý thuyÕt.

1. Viết công thức tính u,I của đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song?

2. Phát biểu định luật Jun – Len xơ.

3. Phát biểu công thức tính công suất.

4. Phát biểu quy tắc nắm tay phải?

5. Phát biểu quy tắc nắm tay trái.

6. Nêu đặc điểm TKHT.

7. Nêu đặc điểm TKPK.

8. Nêu tính chất ảnh qua TKPK, TKHT.

9. Mắt cận là gì: Tật mắt lão là gì?

10. Thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc.

II. Bài tập.

1. Bài tập 1:

Sét là một tia lửa điện khổng lồ có chứa một tia lửa điện rất lớn.

a. Một tia sét có năng lượng là 109KJ. Hãy biến đổi năng lượng này thành KW.h.

b. Nếu một gia đình sử dụng 200 KW.h trong một tháng thì năng lượng của tia sét đủ dùng trong bao nhiêu năm?

c. Có những khó khăn nào khi sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ này
Bài giải 

a. 1KW.h = 3,6.106 J =3.6.103kJ

    x KW.h =                  109 KJ


[image: image488.wmf]Þ

x = 277777 KW.h
b. Lượng điện năng mà gia đình sử dụng trong 1 năm là 200. 12 = 2400 KW.h

 Thời gian gia đình sử dụng hết lượng điện năng trên là:

T = 
[image: image489.wmf]277777

115

2400

=

 năm

c. Khó thu và lưu giữ dưới dạng năng lượng khác.
2. Bài tập 2:
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OCc = OA’ = OF = 50cm.

Vậy không đeo kính người đó nhìn không rõ các vật cách mắt 50cm.
3.Bài tập 3. 

 Để thắp sáng người ta dùng một bóng đèn dây  tóc có công suất 100W . Có 30 W được chuyển thành nhiệt, 70W thành ánh sáng trong đó có 5W là ánh sáng nhìn thấy. Tính hiệu suất của bóng đèn.




4. Củng cố.(1’)
- GV chốt lại các phần kiến thức trọng tâm.
5. Hướng dẫn về nhà. (1’)
- Giờ sau ôn tập tiếp. 


	Tuần 

S: 

G: 
	Tiết 69

Ôn tập (Tiết 2)



I. Mục tiêu:

- Nêu được vai trò của điện năng trong đời sống và sane xuất, ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với các dạng năng lượng khác.

- Chỉ ra được các bộ phận chính trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

- Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo.

II. phương tiện thực hiện.


- Gv: Tranh vẽ sơ đồ nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện.

III. Cách thức tiến hành.


Phương pháp vấn đáp + Gợi mở.

IV. Tiến trình lên lớp:


A. ổn định tổ chức:


9A:

9B: 



B. Kiểm tra bài cũ:

Lồng trong giờ học.

C. Giảng bài mới:   

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
GV: Nêu các định luật mà em đã được học từ đầu năm?

HS: Thảo luận, cử đại diện nêu tên các định luật đã được học

GV: Nêu các khái niệm về: Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

HS: Lần lượt trình bày các khái niệm

GV: Viết các công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng có trong công thức mà em đã học:

HS: Lần lượt lên bảng viết công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng trong công thức

GV: Nêu các quy tắc mà em đã học?

HS: Lần lượt phát biểu các quy tắc 

Hoạt động 2: Làm bài tập

GV: hướng dẫn học sinh làm một số bài tập định luật 

HS: Theo HD của GV Làm BT giáo viên ra
	I. Lý thuyết:

1-Các định luật:


Định luật Ôm


Định luật Jun-Lenxơ

Yêu cầu học sinh phát biểu 

2. -Định luật

-Biểu thức

-Giải thích các đại lượng trong công thức

2- Các khái niệm:

Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

3- Các công thức cần nhớ:


Biểu thức của đoạn mạch nối tiếp:


R= R1+R2

I= I1= I2

U=U1+ U2
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Biểu thức của đoạn mạch song song:

U=U1+U2 ; I= I1+ I2 ;
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+
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 EMBED Equation.3  [image: image497.wmf]
Có hai điện trở:
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Qtoa

Qthu


Qthu=cm.(t2-t1)

Từ trường

Các qui tắc 

   Qui tác bàn tay trái

   Qui tắc nắm bàn tay phải


+Phát biểu qui tắc


+áp dụng qui tắc

II. Bài tập:

Bài 5.1,5.2, 5.3 ,5.4, 5.5 ,5.6, 6.3​-6.6.5

8.2-8.5., 11.2-11.4,




D. Củng cố.

- GV chốt lại các phần kiến thức trọng tâm.
E. Hướng dẫn về nhà. 

- Ôn lại toàn bộ kiến thức học ở HKII

- Giờ sau kiểm tra HKII 

	Tuần 

S: 

G: 
	Tiết 70

Kiểm tra học kỳ ii


I. mục tiêu

Kiến thức :

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS từ đầu HKII, từ đó giúp GV phân loại được đối tượng HS 

Kĩ năng : Rèn kĩ năng làm bài viết tại lớp

Thái độ: Nghiêm túc , trung thực, tự giác khi làm bài kiểm tra.

II. chuẩn bị

- GV: Phô tô đề bài cho HS ra giấy A​​4
- HS: Đồ dùng học tập, kiến thức đã được học từ đầu HKII

III. Phương pháp:

- GV phát đề kiểm tra tới từng HS

- HS làm bài ra giấy kiểm tra

IV. tiến trình kiểm tra


A, ổn định tổ chức:

9A:


9B:

B, Kiểm tra:
                               (GV kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS)


C. Đề bài:

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng của các câu sau:

1, Một bạn học sinh vẽ đường truyền của 4 tia sáng từ 1 ngọn đèn ở trong bể nước (như hình vẽ) ,đáp án nào sau đây là đúng?

A đường 1                                                 2         3        4

B đường 2

C đường 3  
1

D đường4                                                     

2, Đặt một vật trước 1TKPK, ta sẽ thu được một ảnh nào sau đây? 

A: một ảnh ảo lớn hơn vật             C: một ảnh thật lớn hơn vật 

B: một ảnh ảo nhỏ hơn vật            D: một ảnh thật nhỏ hơn vật

3, Trong các kết luận sau , kết luận nào đúng ? 

A: người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt 

B : người có mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt 

C: người cặn thị nhìn rõ các vật ỏ xa mắt mà không nhìn rõ các vật ở gần mắt 

D:người cận thị nhìn rõ các vật ở gần mắt mà không nhìn rõ các vật ở xa mắt 

4, Kết luận nào dưới đây là đúng :

A: ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh thật , nhỏ hơn vật 

B: ảnh của một vật nhìn qua kính lúp là ảnh thật lớn hơn vật 

C: ảnh của vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật nhỏ hơn vật 

D: ảnh của vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật lớn hơn vật 

5, Kết luận nào dưới đây là đúng 

A : chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua một năng kính ta thu được một tia sáng xanh 

B : chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua một năng kính ta thu được một tia sáng trắng 

C: chiếu tia sáng trắng qua một năng kính ta thu được một tia sáng xanh

D: chiếu tia sáng trắng qua một năng kính ta thu được một tia sáng trắng 

6, Nhìn một mảnh giấy xanh dưới ánh sáng đỏ ta sẽ thấy mảnh giấy có màu nào?

A: màu trắng        C: màu xanh 

B: màu đỏ             D: màu đen 

PhầnII: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau : 

1, Hiện tượng tia sáng bị gãy khúc tại mặt nước khi truyền từ không khí vào nước gọi là ...........

2, TKHT có bề dày ...........

3, Kính lúp là dụng cụ dùng để ...........nó là một .........có ..........không khí dài hơn 25cm 

4, Tác dụng của ánh sáng lên pin mặt trời làm cho nó có thể phát ra điện gọi là .........

Phần III: Giải các bài tập sau 

1, Đặt một AB , có  dạng muĩ tên  dài  0,5cm vuông góc với trục chính của một TKHT , cách thấu kính 6cm , thấu kinh có tiêu cự 4cm 

Dựng cảnh A’B’ của AB theo đúng tỉ lệ xích 

2, Người ta chụp ảnh một chậu cây cao 1m, cây cách máy ảnh 2 m,  phim cách vật kính của máy ảnh 6cm . Vẽ hình và tính chiều cao của ảnh trên phim của máy ảnh? 

3, Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 15cm đến 50cm 

a, Mắt người ấy mắc bệnh gì 

b, Người ấy phải đeo thấu kính loại gì ?

c, Khi đeo kính phù hợp thì người ấy nhìn rõ vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu ? 

đáp án 
 phần I :

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	B
	D
	C
	C
	D


Phần II:

1, ......hiện tương khúc xạ 

2, .........phần giữ dày hơn phần rìa 

3, ...........quan sát các vật nhỏ .........TKHT ......... tiêu cự 

4, ..........tác dụng quang điện 

Phần III: 

1, Dựng ảnh (có dạng như hình vẽ)



B

                                                                 B’
 I

                                                                           

                                                A      F’     A’             O

2, theo bài ra : AB = 1m =100cm 

                        OA = 2m = 200cm 

                        OA’ = 6cm 

xét tam giác OAB đồng dạng tam giác OA’B’ 

có A’B’/ AB = OA’ / OA suy ra A’B’ =AB x (OA’/ OA) = 100 x (6 / 200) =3cm

   3, a, người ấy mắc tật cận thị 

b, người ấy phải đeo kính phản kì 

c, khi đeo kính phù hợp người ấy nhìn rõ được những vật ở xa vô cực.

Thang điểm

PhÇnI: (3đ)

Mỗi câu đúng cho 0,5đ 

Phần II: (2đ) 

Mỗi câu đung cho 0,5đ 

Phần III: (5 điển) 

Câu 1: vẽ đúng cho 1đ 

Câu2 vẽ được hình 1đ 

Lập được tỉ số : A’B’/AB = OA’ /OA           (0,5đ )

tính được A’B’ = 3cm                                    (1đ)

câu3: mỗi ý đúng cho 0,5đ 

Tổng : 10 điểm 

D. Củng cố:

- Thu bài

- Nhận xét giờ KT

E. Hướng dẫn về nhà
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